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LỜI NÓI ĐẦU 
 

Các bạn sinh viên Vật Lý thân mến ! 
 
Cuốn giáo trình cơ học lượng tử này được soạn dành cho các bạn. Đây là sự 

chắt lọc từ hầu hết các giáo trình cơ học lượng tử đã được soạn bởi những nhà vật lý 
nổi tiếng trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Bởi lẽ cơ học lượng tử là thành tựu vĩ 
đại của trí tuệ nhân loại thế kỷ thứ 20,đã và vẫn đang là cơ sở của các mũi nhọn 
của vật lý học thậm chí ngay cả trong thế kỷ 21 sắp tới. 

Tuy nhiên do: Cơ học lượng tử là môn rất khó, rất phức tạp thậm chí “kỳ 
quặc”, nên việc soạn một giáo trình cho dễ hiểu sáng sủa trong khuôn khổ 100 
trang giấy là điều vô cùng khó khăn thậm chí là điều không thể thực hiện – ít nhất 
là đối với tôi. Không những thế khuôn khổ của giáo trình này là tương đương với 60 
tiết học trong chương trình học của khoa vật lý hiện nay. Vì vậy mặc dù tôi đã hết 
sức cố gắng và bỏ nhiều công sức cuốn sách này không thể được xem là một giáo 
trình hoàn chỉnh và nó càng không thể thay thế cho việc nghe giảng của các bạn. 

Tôi xin lưu ý các bạn đôi điều về đặc điểm của giáo trình này .Phạm vi ứng 
dụng của Cơ học lượng tử là vô cùng rộng rãi , ví dụ như : Hóa học lượng tử , Lý 
thuyết trường Lượng tử , Lý thuyết hạt nhân và Cấu trúc hạt nhân nguyên tử, Lý 
thuyết chất rắn , Điện tử học lượng tử … và còn nhiều ngành khác nữa .Chính vì thế 
để hiểu thật sự đầy đủ về Cơ học lượng tử phải trình bày trong những tài liệu khá 
đồ sộ . Tuy nhiên do nhiều lý do xuất phát từ thực tiễn học tập và giảng dạy của 
chúng ta hiện nay , giáo trình này chỉ chủ yếu trả lời cho câu hỏi :”Cơ học lượng tử 
ra đời từ đâu ?”hay “Cơ sở của Cơ học lượng tử là gì ?”(chương I) . Công cụ toán 
học của Cơ học lượng tử chỉ được giới thiệu những nét cơ sở (toán tử tuyến tính tự 
liên hợp )và những tính toán cho những vấn đề cụ thể được xem là thứ yếu và đôi 
khi chỉ trình bày dưới dạng giới thiệu nội dung phương pháp chứ không áp dụng vào 
những bài toán cụ thể (Phương pháp nhiễu loạn )   

Tôi thật xúc động khi những dòng cuối cùng của giáo trình này được viết vào 
ngày 20-11-1998- ngày mà từ nhiều năm nay các bạn thường dành cho tôi những 
lời chúc mừng tốt đẹp, Vì thế tôi muốn các bạn xem giáo trình này như là lời cảm 
ơn của tôi đến với các bạn .Hơn thế nữa tôi cũng hy vọng rằng đây cũng là biểu 
hiện của lòng biết ơn chân thành và sâu sắc của tôi đối với biết bao thầy cô giáo , 
những người đã thắp lên ngọn lửa khát vọng tìm hiểu thế giới tự nhiên trong tâm 
hoán tôi mà trong số đó có không ít người mà vĩnh viễn không bao giờ tôi có thể gặp 
lại được nữa . 

Chúc các bạn gặt hái nhiều thành công trong học tập. 
 

Ngày 20-11-1998. 
 
     
                              Nguyễn Duy Hưng 
 

  ThS. Nguyễn Duy Hưng                                                        Khoa Vật lý 
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BÀI MỞ ĐẦU 
 

§1 LƯỢC ĐỒ TỔNG QUÁT CỦA VẬT LÝ HỌC 
 
 Vật lý học cho tới ngày nay dựa trên hai học thuyết vật lý lớn đó là :Thuyết 

tương đối của Einstein và lý thuyết lượng tử. 
1/  Lý thuyết tương đối của Einstein được đặc trưng bởi hằng số c là vận tốc 

ánh sáng trong chân không . Về mặt độ lớn c = 300000 km/s. Trong lý thuyết tương 
đối c là vận tốc truyền sóng điện từ và cho tới nay nó được xem là vận tốc giới hạn 
của mọi chuyển động . 

   2/ Lý thuyết lượng tử (M.plank,N.Bohr) được đặc tưng bởi 
hằng số Plank . Hằng số này dùng làm độ đo sự phân lập các giá trị khả dĩ các đại 
lượng vật lý và là cầu nối hai mặt sóng hạt của chuyển động của vật chất . 

  [h] = [năng lượng] × [thời gian] = [tác dụng] 
 Plank đã gọi h là lượng tử tác dụng . 
H = 6,62517.10-37 Js 
Dựa vào hai hằng số này ta có thể thiết lập lược đồ tổng quát của vật lý học 

như sau . 
v<<c  
               Cơ học cổ điển 
 h=0 

v≈c 
              Cơ học tương đối tính 
h=0 

v<<c        h_höõu hạn . 
   Cơ học lượng tử không tương đối 

tính 

v≈ c   , h_höõu hạn. 
Cơ học lượng tử tương đối tính 
Lý thuyết trường lượng tử. 

Tài liệu này chỉ đề cập đến miền v<<c, h_hữu hạn,tức là phần cơ học lượng tử 
không tương đối tính . 

 

§2   BỨC TRANH THẾ GIỚI CỦA VẬT LÝ HỌC CỔ ĐIỂN  
 

I/ Hai ý tưởng cơ bản của vật lý học cổ điển : 
Vật lý học cho tới cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 - mà ngày nay thường gọi là 

vật lý học cổ điển - đã xây dựng một bức tranh hài hòa về thế giới vật chất. Nó bao 
gồm hai lĩnh vực chủ yếu đó là : Cơ học của Newton và ly thuyết điện từ của 
Maxwell. Tất cả nhưng kiến thức đó đã cho phép nhân loại giải thích được một số 
lượng khổng lồ các hiện tượng ,các sự kiện quan sát được từ thế giới vật chất . 

Cơ sở của vật lý học cổ điển là hai ý tưởng sau : 
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- Ý tưởng thứ nhất là ý tưởng nguyên tử .Theo ý tưởng này thì vật chất được 
cấu tạo từ những hạt rất nhỏ không thể phân chia được và được gọi là nguyên tử 
(Atomos). 

- Ý tưởng thứ hai là ý tưởng về sự tồn tại của một môi trường đàn hồi đặc biệt 
chứa đầy khắp nơi trong không gian và nhờ đó mà các nguyên tử tương tác được với 
nhau . 

- Ý tưởng nguyên tử được đề xuất từ rất sớm (thế kỷ thứ IV trước công nguyên 
- Democrite)và cho tới thế kỷ 20 đã có những bằng chứng tuyệt đối không phủ 
nhận được về sự tồn tại thực sự của nguyên tử và phân tử . Con người đã có những 
dụng cụ dùng để ghi lại được những ion riêng rẽ - các ống đếm - và những dụng cụ 
quan sát được quỹ đạo của các hạt (buồng Wilson) Thậm chí quan sát được bằng 
mắt và chụp ảnh được những phân tử lớn riêng rẽ của một vài hợp chất hữu cơ . 

II/ Hai bộ phận chủ yếu của vật lý học cổ điển : 
1/ Cơ học Newton : 
Cơ học Newton - dựa trên ba định luật của Newton - là một bộ phận rất quan 

trọng của vật lý học cổ điển . Trong ba định luật đó định luật thứ hai có vai trò đặc 
biệt . Đó là phương trình : 

amF rr
=   

hay là : Lực = khối lượng × gia tốc. 
 Phương trình này có vai trò đặc biệt vì vế trái là lực là nguyên nhân gây ra sự 

biến đổi vận động , vế phải có khối lượng tức là thuộc tính của vật chất và gia tốc 
tức là hệ thức giữa không gian và thời gian .Điều này có nghĩa là phương trình này 
thiết lập mối quan hệ giữa vật chất,vận động, Không gian,thời gian và nguyên nhân 
gây ra vận động. 

Cùng với định luật hấp dẫn, ba định luật trên đã cho phép con người giải thích 
được một cách thỏa đáng chuyển động của những hệ vĩ mô trung hòa điện  

 2/Lý thuyết điện từ  
Một bộ phận chủ yếu khác của vật lý học cổ điển nghiên cứu các hiện tượng 

điện và từ . Các hiện tượng này được cho bằng các đại lượng điện từ  
.Các đại lượng này được hệ thống nhờ hệ phương trình Maxwell : 
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Từ hệ phương trình này có thể giải quyết thỏa đáng tất cả các bài toán điện từ 

đã biết . 
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Hai bộ phận của vật lý học được liên hệ với nhau nhờ định luật Lorentz nói 
rằng : Một điện tích e chuyển động với vận tốc v trong điện từ trường chịu tác dụng 
của một lực : 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ += )*( BvEeF

rrrr

   

III/ Hai dạng vật chất cơ bản của vật lý học cổ điện : 
 
a/ Dạng hạt : Hạt được đặc trưng bằng tính định xứ trong không gian và sự tồn 

tại quỹ đạo khi chuyển động . Hạt còn có những đặc trưng khác như khối lượng , 
xung lượng , moment .v.v. 

b/ Dạng sóng : Sóng là quá trình lan truyền nhiễu loạn trong không gian và 
chuyển động sóng là chuyển động của trạng thái vật chất chứ không phải là chuyển 
động của chính vật chất . Chuyển động sóng tuần hoàn trong không gian và thời 
gian . Đặc trưng quan trọng của chuyển động sóng là sóng có khả năng giao thoa và 
nhiễu xạ . 

Vật lý học cổ điển đã nghiên cứu hai loại sóng : 
- Sóng cơ : là sự lan truyền dao động của các hạt vật chất trong môi trường 

truyền sóng ,loại sóng này chỉ có thể lan truyền trong môi trường vật chất . 
- Sóng điện từ là sự lan truyền những dao động điện từ ,Sóng điện từ có thể 

lan truyền cả trong chân không . 
 

IV/ Những quan niệm cơ sở của vật lý học cổ điển : 
 
Vật lý học cổ điển dựa trên ba quan niệm cơ sở sau : 
1/ Sự biến đổi liên tục của các đại lượng vật lý , hay rộng hơn là tính liên tục 

của thế giới vật chất . 
Về mặt toán học điều này có nghĩa là các hàm mô tả các đại lượng vật lý là 

các hàm số liên tục .Chính quan niệm này là cơ sở của khái niệm quỹ đạo của 
chuyển động . Một thuộc tính cố hữu của chuyển động trong vật lý học cổ điển . 

2/ Quyết định luận cổ điển (Quyết định luận Laplace).Quan niệm này cho 
rằng nếu biết được trạng thái của vật ở một thời điểm nào đó , biết được tất cả các 
lực tác dụng vào vật thì có thể tiên đoán một cách chính xác tuyệt đối trạng thái 
của vật ở thời điểm tiếp theo . quan niệm này là hình thức cơ bản của nguyên lý 
nhân quả trong vật lý học cổ điển . 

3/ Phương pháp phân tích : 
Phương pháp của vật lý học cổ điển để xem xét, nghiên cứu các hiện tượng và 

sự vật là phương pháp phân tích .Điều này có nghĩa là : 
Thứ nhất : vật có thể được tách ra khỏi môi trường xung quanh và được xem 

xét như là một vật hoàn toàn độc lập. 
Thứ hai : trong những trường cần thiết vật có thể chia nhỏ ra từng phần để 

nghiên cứu và việt chia nhỏ đó không cản trở việc ta hiểu biết bản chất của sự vật . 
Nói riêng trong mọi trường hợp dụng cụ đo và đối tượng được quan sát là hoàn 

toàn độc lập với nhau . 
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§3  NHỮNG BẾ TẮC CỦA VẬT LÝ HỌC CỔ ĐIỂN  VÀ NHỮNG 
Ý TƯỞNG NỬA LƯỢNG TỬ 

 
 
Mặt dù giải quyết được một số lượng rất lớn các hiện tượng của thế giới vật 

chất , song cho tới cuối thế kỷ 19 vật lý học cổ điển đã vấp phải một số hiện tượng 
mà trong khuôn khổ các định luật đã có vật lý học cổ điển không thể giải quyết 
được . Đó là các hiện tượng sau : 

1/ Bức xạ của vật đen tuyệt đối . 
 2/ Hiện tượng quang điện . 
 3/ Hiệu ứng Compton. 
4/ Cấu tạo nguyên tử và lý thuyết nữa lượng tử của Bohr. 
Để giải quyết những vấn đề trên vật lý học phải đưa ra những quan niệm mới 

vượt xa khuôn khổ của những quan niệm trước đây . Tương ứng với những hiện 
tượng trên,đó là những quan niệm sau đây : 

1’/ Các nguyên tử của vật chất không hấp thụ và bức xạ năng lượng một cách 
liên tục mà ngược lại hấp thụ và bức xạ một cách gián đoạn các lượng tử năng 
lượng . 

                      ωγε h== h   
h là hằng số phổ biến -lượng tử tác dụng-hằngsố Plank   
2’/ Ánh sáng là một chùm hạt- lượng tử ánh sáng- hay photon. Các photon có 

năng lượng xác định và xung lượng xác định. 

   ωε h=   ,    kP
r

h
r
=  

Hệ thức này được gọi là hệ thức Planck – Einstein. Như vậy hệ thức này đã 

liên hệ các thông số của hạt với các thông số của sóng ( ε  và P
r

 với ω và k
r

 ). 
3’/ Từ kết quả thu được của hiệu ứng Compton: 

   22 2 θλλ sinc=∆
  

Trong đó: cλ  là bước sóng Compton của electron.  
Công thức trên có nghĩa là: Sự thay đổi của bước sóng chỉ phụ thuộc vào góc 

tán xạ mà không phụ thuộc vào tần số ban đầu (của tia tới). Kết quả này được giải 
thích dễ dàng từ sự va chạm của một photon với mặt electron mà không thể giải 
thích theo quan điểm sóng. 

4’/ Các điện tử trong nguyên tử không chuyển động trên những quĩ đạo bất 
kỳmà chỉ có thể ở những quĩ đạo xác định gọi là quĩ đạo lượng tử. Các quĩ đạo này 
được nhận sao cho moment xung lượng M  của điện tử thỏa mãn hệ thức: 

   hnM =    (n=1,2 . . .) 
Trên các quĩ đạo lượng tử các electron có năng lượng xác định. Khi electron 

chuyển từ quĩ đạo này sang quĩ đạo khác gần hạt nhân hơn nguyên tử sẽ phát ra 
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một photon và electron thực hiện một bước nhảy lượng tử. Tần số của photon phát 
ra được tính theo công thức: 

   nmmn EE ωh=−  
5’/ Năm 1927, C.Davison và L.Germer phát hiện hiện tượng nhiễu xạ của 

electron. Hiện tượng này đã được DeBroglie tiên đoán từ 1924. Hiện tượng này chỉ 
có thể giải thích được bằng những giả thiết hoàn toàn mới so với những quan niệm 
cũ của vật lý cổ điển đó là việc thừa nhận giả thiết của De Broglie: hạt electron và 
vi hạt nói chung là có tính chất lưỡng nguyên:hay lưỡng tính sóng – hạt. Cụ thể là: 

Mỗi hạt tự do có năng lượng E và xung lượng P
r

 xác định được biểu diễn bởi 

một sóng phẳng đơn sắc có tần số vòngω và vector sóngk
r

liên hệ với E và P
r

 bởi 
hệ thức giống như hệ thức Planck- Eistein đối với photon : 

   ωh=E     , kP
r

h
r
=  

Sóng phẳng này có dạng : 

   ( ) [ ] ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−
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và được gọi là sóng De Broglie . 
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CHƯƠNG I.  CƠ SỞ CỦA CƠ HỌC LƯỢNG TỬ 
 

§1 CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA CƠ HỌC LƯỢNG TỬ 
 

I/ Thế giới vi mô: 
1/ Hạt vi mô:  

Các phân tử, nguyên tử, hạt nhân nguyên tử và các hạt cơ bản được gọi là các 
hạt vi mô. Danh sách của các hạt cơ bản cho đến nay đã trở nên một danh sách khá 
đồ sộ nhưng có thể phân thành ba loại là: các lượng tử của trường điện từ - các 
photon, các hardron và các lepton. Các hardron là các hạt tham gia tương tác mạnh 
(tương tác hạt nhân) và ngược lại các lepton bao gồm: các electron, các muon và 
các neutrion. Nhóm các hardron đông đảo hơn cả: chúng bao gồm các nucleon 
(proton và neutron), các meson (các hạt này nhẹ hơn proton) và các hyperon (các 
hạt nặng hơn proton). Ngoại trừ trường hợp đặc biệt là photon và một vài meton 
trung hòa các hạt còn lại đều có phản hạt. 

Thuộc tính rất quen thuộc của hầu hết vi hạt là có khối lượng nghỉ. Ví dụ khối 

lượng nghỉ m của electron là bằng: g281019 −., , khối lượng của photon là 1836m, 
của neutron là: 1839m, của muon là 207m . Khối lượng nghỉ của photon và của tất 
cả các neutrino đều bằng không. 

Khối lượng của phân tử, nguyên tử và hạt nhân nguyên tử bằng tổng khối 
lượng của các hạt tạo thành trừ đi độ hụt khối. Độ hụt khối bằng năng lượng dùng 
để phá vỡ vi hạt thành những hạt cấu thành (thường được gọi là năng lượng liên 
kết) chia cho bình phương vận tốc ánh sáng. Các nucleon trong hạt nhân có năng 
lượng liên kết lớn nhất- độ hụt khối của mỗi nucleon lớn hơn 10m . 

Điện tích của hạt vi mô bằng bội nguyên lần điện tích của electron, tức là 

bằng bội lần .Ngoài những hạt vi mô tích điện có nhiều hạt vi mô 
trung hòa về điện. Điện tích của hạt vi mô phức tạp bằng tổng đại số các điện tích 
của các hạt thành phần. 

C191061 −.,

2/ Spin của vi hạt. 
Spin là một trong những thuộc tính quan trọng của hạt vi mô. Spin có thể được 

xem như là moment cơ riêng của hạt. Bình phương của Spin bằng:  trong 
đó s có thể là số nguyên hay bán nguyên (s thường được gọi là Spin),  là hằng số 
phổ biến, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong cơ học lượng tử, giá trị của  

bằng: . Spin của photon bằng 1, Spin của electron bằng 1 / 2 . 

( 12 +ssh )
h

h
sJ.., 3410051 −

Spin là một thuộc tính đặc biệt của vi hạt. Và do đó nó không thể có mô hình 
tương tự cổ điển. Việc giải thích Spin như là moment cơ riêng của vi hạt tuy thuận 
tiện cho việc hình dung nhưng là không đúng với thực tế vì khái niệm”vi hạt quay 
quanh nó” là không chấp nhận được. 
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Momemt góc của vi hạt có thuộc tính khác thường. Cụ thể hình chiếu trên 

phương bất kỳ của nó chỉ nhận các giá trị gián đoạn: sh , ( )1−sh ,…, sh− ,tức là 
(2s + 1) giá trị. Điều này có thể nói là vi hạt có (2s + 1) trạng thái Spin. Như vậy sự 
tồn tại Spin đối với vi hạt đưa tới sự xuất hiện bậc tự do trong để mô tả nó. 
3/ Boson và Fermion: 

Trên cơ sở Spin người ta chia vi hạt thành hai nhóm. Nhóm một là các vi hạt 
có Spin nguyên hoặc bằng không. Nhóm hai là các vi hạt có Spin bán nguyên. 

Nhóm thứ nhất có đặc điểm là chúng có thể có vô số hạt cùng tồn tại trong 
một trạng thái lượng tử, tuân theo thốnh kê Bose - Einstein và do đó nhóm này 
thường được gọi tắt là các Boson. Như vậy các meson và photon là các Boson. 

Nhóm thứ hai có đặc điểm là chúng chỉ tồn tại nhiều nhất một hạt trong mỗi 
trạng thái lượng tử, tuân theo thống kê Fermi - Dirac và do đó các vi hạt thuộc 
nhóm này được gọi tắt là các Fermion. Các lepton - nói riêng là các electron - các 
nucleon và các hyperon là các Fermion.  
4/ Tính không bền của vi hạt: 

Tất cả các hạt cơ bản - tức photon, electron, proton và neutrino đều không 
bền. Điều này có nghĩa là các hạt đó tự phát phân rã thành những hạt vi mô khác 
không cần một tác động nào từ bên ngoài. Ví dụ một neutron tự phân rã thành một 
proton, một electron và một neutrino: 

eepn γ+−+→
  

Chúng ta không thể tiên đoán được vào thời điểm nào sự phân rã sẽ xảy ra 
nhưng từ thực nghiệm người ta đã tìm được quy luật phân rã. 

( ) ( )τtNtN −= exp0   
trong đó τ  là hằng số đặc trưng của neutron- được gọi là thời gian sống của 

neutron và bằng s310 . Lượng ( )τt−exp  xác định xác xuất của neutron không 
phân rã tại thời điểm t . 

Các hạt vi mô không bền được đặc trưng bằng thời gian sống của nó. Thời 
gian sống của một hạt càng nhỏ thì xác xuất phân hủy của hạt càng lớn. Ví dụ: Thời 

gian sống của muon là , thời gian sống củas61022 −., π - meson dương là 

, thời gian sống củas81062 −., π - meson trung hòa là s1610−
 và của hyperon là 

s1010−
. Một nhóm hạt khác có thời gain sống cực kỳ ngắn vào khoảng s2210−

 

đến s2310−
. Các hạt này được gọi là các hạt cộng hưởng. 

Một điều lưu ý là: các meson và các hyperon có thể phân rã theo nhiều cách 
khác nhau. Ví dụ các π - meson dương có thể phân rã theo kiểu như sau: 

 e

e

e
e

γππ
γπ
γµπ µ

++→

+→
+→

++

++

++

0
  

Với một meson π  bất kỳ không thể tiên đoán được vào lúc nào cũng như kiểu 
phân rã nào sẽ xảy ra. Tính không bền không phải chỉ có đối với các hạt cơ bản mà 
còn đúng đối với các vi hạt khác. Hiện tượng phóng xạ cho thấy rằng hạt nhân 
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nguyên tử là không bền vững. Các nguyên tửcũng như các phân tử khi ở trạng thái 
kích thích cũng không hề, chúng sẽ tự phát trở về trạng thái ban đầu của chúng hay 
chuyển sang trạng thái kích thích thấp hơn. 

Nhưng cần lưu ý rằng tính không bền vững không phải là bản chất chung của 
các vi hạt bởi vì ngoài các hạt không bền có một số hạt vi mô khác là bền. Ví dụ 
như: photon, electron, proton, neutrion, các hạt nhân nguyên tử bền cũng như các 
nguyên tử và phân tử ở trạng thái cơ bản. 

Ngoài tính chất đã nêu trên hạt cơ bản còn có một đặc tính “kỳ quặc” thể hiện 
trong sự biến đổi qua lại của chúng. Tuy nhiên bạn đọc có thể tìm hiểu thêm vấn đề 
đó qua các giáo trình khác chi tiết hơn về vật lý hạt cơ bản. 

 

§2  HAI Ý TƯỞNG CƠ BẢN CỦA CƠ HỌC LƯỢNG TỬ 
 

1/ Ý tưởng lượng tử hóa. 
Bản chất của ý tưởng lượng tử hóa là: một số đại lượng vật lý mô tả các đối 

tượng vi mô trong những điều kiện thích hợp chỉ có thể nhận những giá trị rời rạc 
xác định. Khi đó ta nói rằng các đại lượng ấy bị lượng tử hóa . 

Ý tưởng này do M.Planck đưa ra năm 1900 khi nghiên cứu bức xạ của vật đen 
tuyệt đối. Planck đã giả thuyết rằng năng lượng của bức xạ điện từ do vật phát ra 
không phải là liên tục mà là gián đoạn - theo từng lượng tử năng lượng, năng lượng 
của mỗi lượng tử này bằng : ωε h= . Giả thuyết này đã bảo đảm cho sự phù hợp 
của lý thuyết và thực nghiệm, đặc biệt là loại bỏ được khó khăn khi chuyển lý 
thuyết đến vùng tần số lớn – mà  người ta gọi là tai biến tử ngoại . 

Tiếp theo Planck, Bohr đã áp dụng ý tưởng lượng tử hóa vào mẫu hành tinh 
nguyên tử của Rutherford để xây dựng mẫu nguyên tử mới của ông, mẫu nguyên tử 
Bohr - hay mẫu nguyên tử nữa lượng tử. Mặc dù lý thuyết Bohr về nguyên tử vẫn 
có những mâu thuẩn nội tại song nó được coi là bước đầu tiên để xây dựng lý thuyết 
hoàn chỉnh về cấu trúc nguyên tử. 

Để hiểu nội dung của ý tưởng này ta xét ví dụ các electron trong nguyên tử. Ở 
trong nguyên tử năng lượng của electron nhận những giá trị rời rạc – những giá trị 
này tập hợp thành phỗ năng lượng, như hình: 

 Giả sử ta chỉ quan tâm đến    

hai mức 1E và 2E . Khi đó electron    E  E1 
  

chỉ có thể có năng lượng là 1E  

hoặc 2E  chứ không thể có năng       E1 

lượng E thỏa mãn: 1E <E < 2E .  
Đây là điểm cơ bản của cơ học  
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lượng tử sau này.  Electron có thể chuyển từ mức năng lượng 1E sang mức 

2E  hoặc ngược lại, trong hai quá trình đó electron nhận và phát ra một photon 
tương ứng. Quá trình đó được gọi là phép chuyển dời lượng tử. 

Nhưng lưu ý rằng: Năng lượng electron không phải khi nào cũng bị lượng tử 
hóa. Chỉ các electron ở trong trạng thái liên kết (ví dụ electron trong nguyên tử) thì 
năng lượng của nó mới bị lượng tử hóa. Các electron ở trạng thái tự do thì năng 
lượng của nó không bị lượng tử hóa. 

Sự lượng tử hóa không phải chỉ xảy ra với năng lượng mà là với nhiều đại 
lượng khác. Cụ thể moment xung lượng của vi hạt cũng bị lượng tử hóa. Khác với 
năng lượng là đại lượng chỉ bị lượng tử hóa trong trạng thái liên kết, moment xung 
lượng luôn bị lượng tử hóa. Các giá trị quan sát được của bình phương moment 
xung lượngcủa hạt vi mô được cho bởi công thức: 

   ( )122 += llhM
trong đó l  là số nguyên, ...2,1,0=l .Nếu ta xét moment góc của một 

electron trong nguyên tử ở trạng thái dừng thứn thì số l nhận giá trị từ 0 đến (n-1). 
Người ta thường gọi Moment xung lượng (hay moment góc) một cách đơn 

giản là moment. Thực nghiệm chứng tỏ rằng: hình chiếu của momentcủa vi hạt lên 
một phương nhất định nào đó (ta thường gọi đó là hình chiếu trên trục oz cho tiện) 
nhận các giá trị: 

mM z h=  
trong đó llll ,1,...,1, −+−−=m . Như vậy với mỗi giá trị của l , số m 

nhận ( )12 +l  giá trị gián đoạn 
Ở phần trên ta đã nói về Spin của vi hạt và có thể coi Spin như là “moment 

nội tại” của vi hạt. Người ta gọi nó là moment Spin để phân biệt moment thường là 
moment qũy đạo. Nếu s là Spin của vi hạt thì hình chiếu của moment Spin sẽ nhận 
các giá trị σh  trong đó ssss ,,...,, 11 −+−−=σ . 

Như vậy hình chiếu của Spin của một electron sẽ nhận hai giá trị: 2
h−

 và 

2
h+

. 

Các số σ,,, mn l  xác định các giá trị gián đoạn khác nhau của các biến 
động lực lượng tử hóa và được gọi là các số lượng tử. 

n  là số lượng tử chính. 
   là số lượng tử qũy đạo. l
m  là số lượng tử từ. 
σ  là số lượng tử Spin. 

2/ Ý tưởng lưỡng sóng hạt. 
Trong vật lý học cổ điển người ta coi các khái niệm sóng và hạt là loại trừ 

nhau. Hạt được đặc trưng bằng khối lượng, có tính định xứ trong không gian và có 
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thể va chạm với nhau. Ngược lại sóng không có tính định xứ nhưng có khả năng 
gioa thoa, nhiễu xạ… 

Song những quan niệm quen thuộc này không thể chuyển qua cơ học lượng tử 
một cách trực tiếp được. Ở mức độ các hiện tượng vi mô sự phân định rõ ràng hai 
dạng chuyển động này bị phai mờ đi một cách căn bản. Cụ thể là: 

Chuyển động của vi hạt đồng thời được đặc trưng bằng cả tính sóng lẫn tính 
hạt. Có thể nói rằng các vi hạt ở mức độ nào đó giống như hạt và ở mức độ nào đó 
giống với sóng. Các mức độ đó phụ thuộc vào điều kiện mà ở đó ta xét hạt vi mô. 

Nếu trong vật lý cổ điển hạt và sóng là hai mặt đối lập loại trừ nhau- hoặc là 
hạt hoặc là sóng – thì đối với các đối tượng vi mô các mặt đối lập này kết hợp với 
nhau một cách biện chứng trong khuôn khổ một đối tượng vi mô thống nhất là tính 
lưỡng sóng hạt. 

Ý tưởng lưỡng sóng hạt được Einstein áp dụng cho bức xạ điện từ để giải thích 
hiện tượng quang điện. Đến 1924 De Broglie đã mở rộng ý tưởng lưỡng sóng hạt 
không chỉ cho bức xạ điện từ mà cho mọi hạt vi mô nói chung. Cụ thể mỗi hạt vi 
mô đồng thời có những đặc trưng hạt (năng lượng và xung lượng) và cả những đặc 
trưng sóng(tần số và bước sóng). Mối liên hệ giữa những đặc trưng đó được cho 
bằng hệ thức Planck - Einstein: 

  ωh=E     , kP
r

h
r
=      (2.1) 

Như vậy là một hạt chuyển động được liên hệ với một sóng mà bước sóng 
được xác định theo công thức: 

 p
h=λ

 
Ý tưởng này đã cho các giả thiết của Bohr một cơ sở vững chắc. Chuyển động 

của electron trong nguyên tử Hydro lúc đó sẽ bền vững khi dọc theo các qũy đạo 
được quy định là bằng một số nguyên lần bước sóng. Các sóng dọc theo qũy đạo 
được quy định là các sóng dừng. 

Điều này tương đương với quy tắc lượng tử của Bohr: 

   2
ωhnE =

 
trong đóω là tần số quay của electron quanh hạt nhân,tức là số vòng quay 

của electron quanh hạt nhân. Thật vậy, theo De Broglie độ dài của qũy đạo bằng số 
nguyên lần bước sóng: 

 rn πλ 2=  ,  mv
h

p
h ==λ

 
Từ đó suy ra :    
 nhrmv =π2  
hay  nhân cả hai vế với ω  và chia cho 2 ta có: 

    2
2

2
1 ωπω rmvhn .=

 
Nhưng để ý rằng : 
 vr =ωπ2   
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nên ta có :     

ωhnEmv
2
1

2
2

==
 

đây chính là quy tắc lượng tử của Bohr. 
Vấn đề đặt ra là với các hạt vi mô – như hạt bụi chẳng hạn – tại sao ta không 

nhận thấy tính lưỡng sóng hạt của nó? Lý do đơn giản là từ công thức De Broglie ta 
tính được bước sóng của nó nhỏ hơn kích thước  rất nhiều lần. Do đó trong điều 
kiện đó ta không thể phát hiện thấy tính sóng của hạt bụi. Còn khi “hạt” có khối 
lượng càng nhỏ thì bước sóng De Broglie của hạt càng lớn khi đó hạt càng khác với 
hạt cổ điển và cũng vì thế hạt vi mô càng giống với một sóng hơn. Chú ý là sóng 
De Broglie khác với những sóng có thực mà ta nói ở trên. Như vậy ta hình dung 
quan hệ sóng – hạt như thế nào ? . Có hai cách hình dung sai về mối quan hệ này. 

Cách thứ nhất : là hạt tựa trên sóng. Cách này là do chính De Broglie đề xuất 
trong thời kỳ đầu. Theo ông thì hạt tựa như ngồi trên sóng và sóng cuốn nó tới đâu 
thì hạt tới đó- hay nói đơn giản là sóng chuyên chở hạt. Nhưng thực tế là sóng có 
thể tồn tại cùng hạt ngay cả trong chân khônghoàn toàn như vậy sóng có thể là sản 
phẩm của chính hạt. Như vậy hạt tạo ra sóng như thế nào? Sóng chia sẻ “số phận” 
cùng với hạt như thế nào khi hạt tương tác với các hạt khác và với môi trường? Đó 
là những câu hỏi mà quan niệm “sóng chuyên chở hạt” không trả lời được. 

Cách thứ hai : đó là quan niệm cho rằng hạt là sản phẩm được tạo nên từ các 
sóng, là một cơ cấu rắn đặc do các sóng kết lại hay nói cách khác hạt như là bó 
sóng là nơi chồng chất các sóng có bước sóng rất ngắn. Tuy nhiên thực tế cho thấy 
các sóng tham gia hiện tượng tán sắc như vậy nếu hạt là bó sóng thì hạt phải bị tan 
rã khi những điều kiện của sự tán sắc xuất hiện. Nhưng trong thực tế hạt không hề 
bị tan trong những điều kiện đó. 

Như vậy cả hai cách hình dung trên là hai cách hình dung máy móc theo kiểu 
cổ điển đều không chấp nhận được. 

Cần lưu ý rằng tính lưỡng sóng hạt không phải chỉ có khi xét một tập hợp các 
hạt mà ngay cả khi có một hạt duy nhất tính lưỡng sóng hạt của hạt vi mô vẫn biểu 
lộ rõ rệt. 

Có nhiều cách giải thích ý nghĩa của sóng De Broglie nhưng chưa có cách nào 
hoàn chỉnh. Cách giải thích của Born coi đó là “sóng xác xuất” có vẻ như được 
nhiều người chấp nhận hơn cả. Nhưng sóng xác xuất vẫn không mang một ý nghĩa 
vật lý cụ thể như sóng cơ học (sóng âm, sóng trên mặt nước …)Có cách giải thích 
rằng hạt vi mô lúc thì mang tính sóng, lúc thì mang tính hạt. Cũng có cách giải thích 
rằng hạt vi mô đồng thời vừa là sóng vừa là hạt. 

Đáng chú ý hơn cả là quan niệm rằng : hạt vi mô không phải là sóng cũng 
không phải là hạt. Tính lưỡng sóng hạt của vi hạt được hiểu như khả năng tiềm tàng 
của thế giới vi mô thể hiện những tính chất khác biệt của nó phụ thuộc vào điều 
kiện “bên ngoài” cụ thể là điều kiện quan sát nó. 
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§3  CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA CƠ HỌC LƯỢNG TỬ 
 
Bất cứ lý thuyết vật lý nào cũng là sự kết hợp giữa các ý tưởng vật lý đưa ra 

trên cơ sở thực nghiệm và một công cụ toán học nhất định . 
Trong giai đoạn xây dựng lý thuyết vật lý công cụ toán học có thể là chưa có - 

như khi Newton xây dựng  lý thuyết của ông , nhưng khi xây dựng cơ học lượng tử 
thì công cụ toán học tương ứng đã được xây dựng từ trước . Công cụ đó là lý thuyết 
các toán tử tuyến tính . 

I/.Toán tử tuyến tính : 
a/ Toán tử và ví dụ : 
Toán tử là sự tương ứng giữa các phần tử của tập X với các phần tử của tập Y 

nào .Các thuật ngữ đồng nghĩa với toán tử lá :ánh xạ ,hay hàm .Nếu hai tập X và Y 
là hai tập hợp số thì người ta dùng khái niệm hàm số . Vài trường hợp đặt biệt của 
toán tử là : 

- Một toán tử từ một không gian X vào chính nó gọi là một phép biến đổi . 
- Một toán tử từ một không gian hàm số vô hạn chiều vào một tập hợp số được 

gọi là một phiếm hàm . 

Với một toán tử  bất kỳ tác dụng trong không gian X và Y ta thường viết : 
(toán tử là chữ in có dấu mũ): 

L̂

YxXxxxL ∈∈= )(,)(),()(ˆ ϕψϕψ   

và nói rằng : toán tử  tác dụng lên hàm (hay vectô ) ϕ(x). L̂
Các ví dụ về toán tử như :Phép tích phân ,vi phân , phép lấy căn phép nâng 

lên luỹ thừa … 
b/ Toán tử tuyến tính : 
Trường hợp đặt biệt quan trọng của các toán tử đó là các toán tử tuyến tính . 

Đó là các toán tử thõa mãn hai điều kiện : 

   +/  2121 ψψψψ LLL ˆˆ)(ˆ +=+

  +/  ψλλψ LL ˆ)(ˆ =
(Đòi hỏi tính tuyến tính của toán tử có thể xem như biểu hiện của nguyên lý 

chồng chập trong cơ học lượng tử ). 
Có thể dể dàng thấy rằng : Các toán tử đạo hàm , vi phân , tích phân là các 

toán tử tuyến tính , còn các toán tử nâng lên thừa ,toán tử khai căn và toán tử 
Logarit không phải là toán tử tuyến tính . 

Với các toán tử tuyến tính ta có một số phép toán sau đây: 

+ Toán tử đơn vị :  được gọi là toán tử đơn vị nếu nó thỏa mãn điều kiện: L̂
Lψ = ψ = 1.ψ. 
+ Phép cộng các toán tử : Tổng của hai (hay nhiều) toán tử  và  là một toán tử 

mà kết quả tác dụng của nó bằng tổng các kết quả tác dụng của các toán tử thành 
phần , nghĩa là : 
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BAC ˆˆˆ +=   nếu . ψψψ BBC ˆˆˆ +=

+ Phép nhân các toán tử :  được gọi là tích của hai toán Ĉ Â  và  tử  và viết 

là : 

B̂

BAC ˆ.ˆˆ =  neáu coù :  . )ˆ(ˆˆ ψψ BAC =
lưu ý với phép nhân các toán tử thứ tự của chúng trong phép nhân là quan 

trọng . 

+ Toán tử nghịch đảo :  gọi là nghịch đảo của toán töû1ˆ−L L̂   nếu :  

)()(ˆ xxL ϕψ =  thì )()(1 xxL ψϕ =−
. 

+ Toán tử liên hợp phức : Toán tử  được gọi là toán tử liên hợp phức của  
nếu như : 

*L̂ L̂

)()(ˆ xxL ϕψ =  thì :  )()(ˆ *** xxL ϕψ =
+ Phép nâng lên luỹ thừa : 

               LLLLn ˆ....ˆ.ˆˆ =      (n: là thừa số ). 

II/ Giao hoán tử và phản giao hoán tử : 

Giao hoán tử của hai toán tử Â  và  là : Với các toán tử có hai bài toán 
quan trọng cần xét là giao hoán tử và bài toán trị riêng 

B̂

ABBABA ˆˆˆˆˆˆ −=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

. 

Phản giao hoán tử của hai toán tử Â  và B̂  là : 

ABBABABA ˆˆˆˆˆˆˆˆ +==
⎭⎬
⎫

⎩⎨
⎧

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

+ . 
Lưu ý là giao hoán tử cũng như phản giao hoán tử của hai toán tử không phải 

luôn bằng không . 
Ví dụ : cho   

Â  =x, dx
dB =ˆ

. 
Khi đó :    

x
dx
d

dx
dxABBABA −=−=⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ ˆˆˆˆˆˆ

. 
Hay :     

[ ] )(, ϕϕψψ xdx
d

dx
dxxdx

d
dx
dxBA −=−= ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

 
   

  
.ψψψψ −=−−= dx

dx
dx
dxdx

dx
 

Vậy:     
ψψ −=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
dx
dx,

     hay 
1, −=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
dx
dx

. 
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III/. Bài toán trị riêng của toán tử tuyến tính : 

Giả sử ta xét toán tử  , Nếu có : L̂
)()(ˆ xxL λψψ =  (λ=const, ψ(x) ≠0). 

Thì ψ(x) được gọi là hàm riêng và λ được gọi là các trị riêng tương ứng của 

toán tử . Mỗi toán tử có thể có nhiều hàm riêng và trị riêng tương ứng ; khi đó ta 
viết : 

L̂

)()(ˆ xxL
nnn

ψλψ =
  (n=0,1,2…). 

Tập hợp các giá trị { }nλ  được gọi là các phổ các trị riêng của toán tử tuyến 

tính . L̂
 Như vậy các hàm riêng của toán tử tuyến tính  là các hàm có tính chất đặt 

biệt là nó giử không đổi dạng dưới tác dụng của toán tử ngoài phép nhân với một trị 
số (trị riêng ). 

L̂

Ví dụ : giả sử xiL
∂
∂−=

. Điều kiện là hàm ψ(x) tuần hoàn trong khoảng 
[0,L]. Phương trình trị riêng có dạng : 

)()( xx
xi λψψ =

∂
∂−

. 
Hay chính xác hơn :    

)()( xx
xi

nn
n ψλψ =
∂

∂−
. 

Từ phương trình ta có ngay :  
xi

n
nAex λψ =)(  

Từ điều kiện tuần hoàn ta có :  
)()( LXx nn +=ψψ . 

Mặt khác lưu ý rằng :    
πλ niLi ee n 21== Vậy :      

 

...)2,1,0(,2
±±±== n

L
n

n
πλ

. 
Như vậy λn lập thành một tập hợp gián đoạn . khi L→∞ các λn càng sát lại 

gần nhau hơn hay chính xác hơn khoảng cách giửa các λn→0. khi đó các hàm riêng 
trở thành : 

xiAex λ
λψ =)( . 

Với λ là một biến liên tục có thể lấy bất cứ giá trị nào . từ đây ta cũng nên lưu 
ý một điều là :các trị riêng phụ thuộc vào điều kiện biên của nghiệm của phương 
trình trị riêng , nghĩa là chúng chỉ xác định khi cho các điều kiện biên . 
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Để xác định thừa số A ta xét điều kiện chuẩn hóa : 
 

12

0

* ==∫ LAdx
L

ψψ
 

Từ đó ta suy ra :     

LA 1=
 

Vậy cuối cùng ta có :  

L
ne

L
x n

xi
n

n πλψ λ 2,1)( ==
. 

 
Lưu ý rằng phổ các trị riêng của một toán tử tuyến tính có thể liên tục , có thể 

gián đoạn hay vừa liên tục vừa gián đoạn . 
Một điều cần lưu ý là :Với một trị riêng có thể có S hàm riêng tương ứng .Khi 

đó ta nói rằng các hàm riêng đó suy biến bậc S 
 

IV/. Một số toán tử đặt biệt : 
Các hàm đặt biệt có vai trò quan trọng trong vật lý cổ điển .Trong cơ học 

lượng tử các hàm đặt biệt xuất hiện trong khá nhiều bài toán quan trọng . 
 
1/ Toán tử LH  : Trong lý thuyết các hàm đặt biệt ta thường xét các đa thức - 

được gọi là đa thức Hermite (phương trình cho nghiệm là đa thức Hermite được gọi 
là phương trình Hermite hay phương trình Hermite-Tsebusep)-có dạng : 

 

..
!2

)2)(3)(2)(1(
!1

)2)(1()2()(

...812)(

42)(,2)(,1)(

)1()(

42

3
3

2
210

22

+
−−

−

−−−+−−=

++−=

+−===

−=

nn
n

n

x
n

n
xn

n

xnnnnxnnxxH

xxxH

xxHxxHxH

e
dx
dexH

 
Các đa thức Hermite có các tính chất : 
 

( ) )(2
1)( 11 xHxnHxxH nnn +− +=

 

.!2)()(
2

mn
n

nm
x ndxxHxHe δπ=∫

∞+

∞−

−

 
 
Như vậy nếu xét toán tử : 
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dx
dx

dx
dLH 22

2
−=

 
 
Thì bằng cách lấy đạo hàm trực tiếp ta có kết quả : 
 

)(2)( xnHxHL nnH −=  (n=0,1,2…) 
 
2/Toán tử LP: 
Ta đã biết các đa thức Legendre. 

2
1

2
31

111
2
1

2
210

2

−===

≤≤−−=

xxPxxPxP

xx
dx
dP

)(,)(,)(

),(
l

l

ll l

  

1111
8

15
8

35
8
63

8
3

4
15

8
35

2
3

2
5

35
5

24
4

3
3

=−=−

+−=

+−=−=

)(,)()(

.)(

)(,)(

l
l

l
PP

xxxxP

xxxPxxxP

 
Các đa thức Legendre có tính chất : 
 

( ) .0)()()12()(1/

.)(
21

1/

12
2)()(/

11

2

1

1

=++−+

∑=
+−

∫ +
=

−+

∞

=

−

xPxxPxPc

rxP
rrx

b

dxxPxPa

o

mm

lll

l

l

l

ll

lll

l
δ

 
 
Nếu đưa vào toán tử : 

.2)1( 2

2
2

dx
dx

dx
dxLP −−≡

 
Thì ta thấy các đa thức Legendre liên hệ với Lp như sau: 
 

)()1()( xPxPLP ll ll +−=  
3/ Toán tử Laplace : 
Trong lý thuyết các hàm đặc biệt các hàm cầu có vai trò đặc biệt quan trọng . 

Đó là các hàm : 
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)(cos
)cos(

sin)!(2
)!)(12()1(

2
1),( θ

θ
θ

π
ϕθ ϕ

ll l
ll Pmm

meY
m

m
mimm

∂

∂
+

−+−=

Với  m ≥ 0. 

Với m ≤ 0,  hàm ( )*)1(),( mmm YY −−= ll ϕθ  
 (dấu * chỉ liên hợp phức ). 
Với mỗi giá trị của l=0,1,2,3… ta có 2l+1 giá trị của m . 
   m = -l,- l+1,- l+2,…, l-2, l-1, l. 

Một số biểu thức của ),( ϕθmYl  với l và m cụ thể : 

       

ϕθπ

θ
ππ

ieY

YY

±±=

==

± sin

cos,

8
3

4
3

4
1

1

00
0

l

l

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −= 2
12

2
3

4
50

2 θπ cosY
 
ϕθθπ

ieY ±± ±= cossin8
151

2
 

ϕθπ
ieY ±± = 22

2 2
15

4
1 sin

 
Các hàm cầu có tính chất : 
 

1
1

1
1

11

0
''

2

0

'
'

sin/

/

sin),().(/

+
−

+
+

−+

+=

+=

∫ =∫

mmmi

mmm

mm
mm

dYCYYec

bYaYYCosb

ddYYa

lll

lll

llll

θ

θ

δδϕθθϕθϕθ

ϕ

π π

 
 
Trong đó a , b , c, d là những hằng số chỉ phụ thuộc l , m. Nếu đưa vào toán tử 

: 
 

2

2

2sin
1)(sinsin

1
ϕθθθθθ ∂
∂+

∂
∂

∂
∂=Λ

 
 
Thì các hàm cầu liên hệ với toán tử này như sau : 
 

),()1(),( mYY mm θϕθ ll ll +−=Λ  
 
4/. Toán tử LL: 
Các đa thức Lagendre có dạng: 
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)(,)()( kjxL
dx
dxL kj

j
j
k ≤=

 
Với : 

   
( )xk

k

k
x

k ex
dx
deL −=

 
Ta có một số đa thức cụ thể : 
 

....,9186)(

42)(
1)(,1)(

32
3

2
2

10

vvxxxxL

xxxL
xxLxL

−+−=

+−=
−==

 
 
Các đa thức Laguerre có tính chất : 
 

'

3

0
' )!(

)!()()(
kk

xjj
k

j
k jk

kdxexxLxL δ
−

=∫
∞

−

 
Nếu đưa vào toán tử : 

dx
dxj

dx
dxLL )1(2

2
−++≡

 
 
Thì ta có liên hệ của LL với các đa thức Laguerre như sau  
 

)(;)()()( kjxLjkxLL j
k

j
kL ≤−−=

 
5/.Toán tử LF : 
Các hàm siêu bội suy biến là các hàm có dạng : 
 

...
!3)2)(1(

)2)(1(
)1(
)1(

!1.1),,( 32 +
++
+++

+
+++= z

bbb
aaaz

bb
aazb

azbaF
 

 
Ta thấy nếu a là một số nguyên âm tức là a = -n (n là số nguyên dương )thì 

hàm siêu bội F(-n,b,z)sẽ là một đa thức của z . Có thể chứng minh được rằng : 
 

zba eczzbaF −→),,(   khi Rez→ ∞, c = const. 
azdzbaF −−→ )(),,(      khi Rez→ ∞, d = const. 

Hơn nữa dựa vào biểu thức định nghĩa của hàm siêu bội , đa thức Hermite và 
đa thức Legendre ta có các hệ thức sau : 
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),1,()!1(
)!1()(

),2
3,(!

)!12(2.)1()(

),2
1,(!

)!2()1()(

2
12

2
2

xjkFj
kJxL

xnFn
nxH

xnFn
nxH

j
k

n
n

n
n

+−
+
++=

−+−=

−−=

+

 
       (k nguyên ,không âm) 
Ngoài ra nếu các hàm Bessel viết dạng : 
 

∑ ++
−=

∞

=

+

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

1

2

2)!1(!
)1()(

k

kpk

P
x

pkkxJ
 

 
thì ta có hệ thức :(n là số nguyên): 
 

)2,21,
2
1(

2)!1(
1)( ixnnFex

n
xJ ix

n

n ++
+

= −
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

 
 
Như vậy nếu đưa vào toán tử : 
 

dz
dzb

dz
dzLF )(2

2
−+≡

 
 
thì ta thấy các hàm siêu bội suy biến liên hệ với toán tử LF như sau : 
 

),,(),,( zbaaFzbaFLF =        (5) 
 
Nếu b không phải là một số nguyên thì nghiệm thứ hai của phương trình (5) 

có dạng:  
),2,1(),,( 1 zbbaFzzbaG b −−−= −

 
 
6/.Toán tử Laplace toán phần : 
Trong giáo trình phương trình toán lý ta đã gặp nhiều lần toán tử : (Trong hệ 

tọa độDescartes ) 

2

2

2

2

2

2
2

zyx ∂
∂+

∂
∂+

∂
∂≡∇≡∆

    (6) 
Trong các hệ tọa độ suy rộng q1, q2, q3: 
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( )
( )
( )3213

3212

3211

,,
,,
,,

qqqz
qqqy
qqqx

ϕ
ϕ
ϕ

=
=
=

 
 
Trong đó ϕ1, ϕ2, ϕ3 là những hàm liên tục và đơn trị . Nếu đặt : 
 

)3,2,1(;
2

3
2

2
2

12 =
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

= ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
iqqqH

iii
i

ϕϕϕ

 
 
và gọi là các hệ số Lame ,thì ta có : 
 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂
∂

∂
∂+

∂
∂

∂
∂+

∂
∂

∂
∂=∆

33

21

322

13

211

32

1321

1
qH

HH
qqH

HH
qqH

HH
qHHH

 
Cụ thể với hệ tọa độ cầu q1 = r, q2 = θ, q3 = ϕ ta có: H1 = 1, H2 = r, H3 = 

rsinθ. Do đó : 
 

2

2

222
2

sin
1sin

sin
1

2
1

ϕθθθθθ ∂
∂+

∂
∂

∂
∂+

∂
∂

∂
∂=∆ ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

rrrrrr  
 
Với hệ tọa độ trục :  q1 = r ,q2 = ϕ ,q3 = z. 
Ta có :   
H1 = 1, H2 = r, H3 = 1. 
Như vậy trong hệ trụ ta có : 

zrrrrr ∂
∂+

∂
∂+

∂
∂

∂
∂=∆ ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ 2

2

2

2
2

2
11

ϕ  
Nhớ lại biểu thức (3) ta có : 

22

2 2
rrrr
Λ+

∂
∂+

∂
∂=∆

 

V/.Toán tử liên hợp và toán tử tự liên hợp (hecmitic) : 
1/ Tích vô hướng của hai hàm : 
Giả sử có hai hàm ϕ(x) và ψ(x) nào đó ,khi đó tích vô hướng của hai hàm này 

được định nghĩa bởi: 

∫=
+∞

∞−
dxxx )()(),( * ψϕψϕ

  
trong đó dấu * chỉ liên hợp phức .(Nói thêm : hai hàm ϕ(x) và ψ(x) phải bằng 

không tại vô cùng ). 
Biểu thức : 
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( ) ∫=
+∞

∞−
dx2, ψψψ

 
được gọi là chuẩn của hàm ψ(x) 
Nếu viết ψ(x) dạng cột : 

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=

)(
.....

)(
)(

)( 2

1

x

x
x

x

nψ

ψ
ψ

ψ

 
và ϕ(x) dạng ma trận hàng : 

( ))()....(),()( **
2

*
1

* xxxx nϕϕϕϕ =   
thì :     

( ) ∑ ∫=
+∞

∞−n
nn dxxx )()(, * ψϕψϕ

. 
Nếu ψ1(x), ψ2(x)… ψn(x) là các hằng số C1, C2… Cn.coøn 

)()....(),( **
2

*
1 xxx nϕϕϕ  là các hằng số  thì tích vô hướng (ϕ,ψ) được 

cho bằng tích :  

**
2

*
1 ..., nbbb

( ) ∑=
I

ii Cb*,ψϕ
 

Trường hợp : ϕ = ϕ(x,y,z); ψ = ψ(x,y,z) thì : 
 
( ) ∫= dzdydxzyxzyx ),,(),,(, * ψϕψϕ  
 
Có thể chứng minh tích vô hướng định nghĩa như trên có các tính chất như sau 

: 
( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )ψϕλλψϕ

λψϕλψλϕ
ψϕψϕψϕϕ

ψϕψϕψψϕ
ψϕψϕ

,,/
;,,/

,,,/
,,,/

,,/

*
2121

2121

*

=+
==+

+=++
+=++

=+

const

 
 
(Các chứng minh này không khó khăn lắm ,bạn đọc có thể xem như một bài 

tập ) 
 
2/ Toán tử tuyến tính liên hợp (Hecmitic)và toán tử Unita : 

Giả sử Â  và  là hai toán tử được gọi là liên hợp của nhau (hay liên hợp với 

nhau ),và kí hiệu là:

B̂
+= BA ˆˆ ø và += AB ˆˆ  , dấu + là dấu liên hợp . 

Ví dụ 1 : Ta xét với toán tử C là một số hãy tìm C+, theo định nghĩa ta có : 
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( ) ∫= ,)()(, * dxxCxC ψϕψϕ  
( ) ∫= ++ dxxxCC )()(, ** ψϕψϕ  
Hơn thế nữa : 

∫∫ =+ dxxCxdxxxC )()()()( *** ψϕψϕ  
Như vậy : C+*=C hay C+= C*. 
Nghĩa là toán tử liên hợp của một hằng số là liên hợp phức của nó . 
 
Ví dụ 2 :Ta xét toán tử nhân với U(x) . Hãy tìm toán tử U+(x). 
Lập luận tương tự như trên để thấy rằng : 

     U+(x)= U*(x) 
Hay tổng quát hơn : Nếu L là một toán tử nhân thì : 
L+= L*. 

Ví dụ 3 : Hãy tìm 

+

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
dx
d

. 

Ta có :  
dxxdx

dxdxxxdx
d )()()()( *

*

ψϕψϕ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∫=∫
∞+

∞−

∞+

∞−

+

 
Tích phân từng phần vế phải ta được : 
 

∫−=∫
∞+

∞−

∞+

∞−

∞+

∞−
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ dxxdx
xdxxdxxdx

dx )()()()()()(
*

** ψϕψϕψϕ
 

 
Vì ϕ*(x) vàψ(x) triệt tiêu tại∞ nên ta có : 

dx
d

dx
d −=

+

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

 
Như vậy ta có : 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −= ψϕψϕ ,, dx
d

dx
d

 
(Luôn phải lưu ý rằng các hàm ϕ(x) vàψ(x) triệt tiêu tại ±∞).Hay tổng quát 

hơn ta có : 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−= ψϕψϕ ,)1(,

n

n
n

n

n

dx
d

dx
d

 
3/. Toán tử tự liên hợp (Hecmitic)và toán tử unita . 

a/ Toán tử tự liên hợp : Nếu  thỏa mãn điều kiện : L̂
L = L+. 
nghĩa là : 

∫=∫ dxLdxL ψϕψϕ ** )(   
thì L là toán tử tự liên hợp (Hay Hecmitic ) 
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Toán tử Unita : Nếu L thỏa mản : 
L L+ = L+L=1. 
Thì L gọi là toán tử unita . Toán tử unita thường được kí hiệu là U . 

Có thể chứng minh rằng : dx
diL −=

 là tự liên hợp . 
b/. Các tính chất của toán tử tự liên hợp (Hecmitic) : 
Tính chất 1 : Một toán tử có các trị riêng thực khi và chỉ khi nó là toán tử 

Hecmitic . 
Chứng minh : 
Từ bài toán trị riêng : 
Lψ(x)=λ ψ(x) 
Ta có : 

∫=∫

∫=∫
dxxxdxxL

dxxxdxxL

)()()(

)()()(
****

**

ψψλψϕ

ψψλψϕ

 
Trừ cho nhau : 

∫−=∫−∫ dxdxLdxL ψψλλψψψψ ***** )(  
do đó :     

∫−=∫ − dxdxLL ψψλλψψ **** )()(  
 
Như vậy rỏ ràng λ=λ* khi và chỉ khi L là tự liên hợp L= L+. 
 
Tính chất 2 : Các hàm riêng của một toán tử Hecmitic ứng với các trị riêng 

khác nhau là trực giao . 
Chứng minh : 
Cũng xuất phát từ bài toán :  
Lψ(x)=λ ψ(x)  
ta có  
Lψn=λ nψn 
 
L*ψm*=λm ψm*. 
Hay viết cách khác :  

∫∫ = dxdxL nmnnm ψψλψψ **
 

Và :      

∫∫ = dxdxL
mnmmn
**** ψψλψψ

 
Từ đó ta có : 

∫−∫ =− + dxdxLL nmmnnm ψψλλψψ *** )()(
 

Nếu L là Hecmitic thì L= L+.(và do đó 
*
mn λλ = ) khi đó : 

0)( ** =∫− dxnmmn ψψλλ  
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Vì 
*
mn λλ ≠ (chúng ta giả thiết các trị riêng khác nhau )nên : 

0* =∫ dxnmψψ . 
Nghĩa là các ψn và ψm là trực giao với nhau . 
 

§4  THÍ NGHIỆM QUAN TRỌNG TÍNH THỐNG KÊ CỦA CƠ 
HỌC LƯỢNG TỬ  

 
 

I/ Thí nghiệm hai lỗ : 
”thí nghiệm mà người ta nghĩ ra để bao gồm được mọi bí ẩn của CHLTvà dẫn 

dắt ta đến tất cả những nghịch lý ,những bí mật , những điều kỳ la của tự nhiên một 
cách đầy đủ ….Chính trong thí nghiệm này chứa đựng những điều bí ẫn căn bản 
”.Nhận xét về thí nghiệm này Feynman đã từng nói như thế . 

1/ nguồn là những viên đạn : 
 
        1           N1.  
 
 
       2           N2  
                N12 
            
 
Sơ đồ thí nghiệm được bố thí như hình vẽ .Nguồn A là nguồn phóng đạn (ví 

dụsúng tiểu liên ) .Trong đó N1 là số đạn tới bia khi bịt kín lổ 2 , N2  là số đạn tới 
bia khi bịt kín lổ 1 và N12   là số đạn trung bình của cả 1 và 2 đều mở (trong một 
đơn vị thời gian). 

Kết quả : N12= N1 + N2 
2/ Nguồn là hai sóng (ví dụ sóng nước ): 
 
       1         
                    I1. 
A 
 
 
      2      I2 
       I12 
 

A 
Nguồn 

I12 Cường độ sóng trên “bia” khi cả hai lổ đều mở   
I1   Cường độ sóng trên “bia” khi lổ 2  đóng . 
I2   Cường độ sóng trên “bia” khi lổ 1 đóng. 
Kết quả : I12 ≠ I1 + I2   ( Có giao thoa sóng ) 
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3/ Nguồn là chùm electron : 
 
 
       1        N1. 
 
 
 
      2       N1 
 
           N12 
Kết quả : N12 ≠ N1 + N2 (có giao thoa) 
Với : I12 , I1 , I2  là các xác xuất tìm thấy electron ở “bia” khi đóng lỗ 2 , 

đóng lỗ 1, mở cả hai lỗ tương ứng . 
Tóm tắt ba trường hợp 
             Đạn         Sóng            Electron  
   Gián đoạn . 
Xác xuất tới được đo: 
N12 = N1 + N2 
Không có giao thoa 

Không gián đoạn  
Cường độ sóng được 

đo: I12 ≠ I1 + I2 
Có giao thoa  

   Gián đoạn 
Xác xuất tới được đo : 
N12 ≠ N1 + N2 
Coù giao thoa  

Với trường hợp chùm electron :các electron đi tới “bia” (hay máy thu) theo 
từng lượng nhỏ gián đoạn giống như đó là những hạt nhưng xác xuất để những hạt 
đó tới “bia” lại được xác định theo cùng những quy luật như quy luật xác định 
cường độ của sóng nước .Vì vậy có thể nói rằng các electron vừa giống như chùm 
hạt vừa giống như sóng . Nó đồng thời là hai “ vật” hoàn toàn khác nhau . 

II/ Tính thống kê của CHLT: 
Trong các điều kiện bên ngoài cho trước kết quả của sự tương tác giữa đối 

tượng vi mô và dụng cụ đo nói chung không thể tiên đoán một cách chính xác , mà 
chỉ có thể dự kiến với một xác xuất nào đó .Tập hợp các kết quả như vậy đưa đến 
thống kê tương ứng với phân bố nhất định của xác xuất. Như vậy ta phải đưa yếu tố 
xác xuất vào cách mô tả đối tượng vi mô và trạng thái của nó . 

Khái niệm xác xuất cũng được dùng trong VLCĐ nhưng với một ý nghĩa khác 
.Trong VLCĐ xác xuất được đưa vào chỉ khi điều kiện của bài toán không được 
biết một cách đầy đủ và phải lấy trung bình theo các tham số chưa biết . Song ở đó 
đã giả thiết rằng về nguyên tắc thì sự trung bình hóa là không bắt buộc và luôn 
luôn có thể chính xác hóa các điều kiện để khẳng định là một trong số các kết quả 
khả dĩ được xãy ra hoàn toàn còn các kết quả khác sẽ không xãy ra . Như vậy , 
trong VLCĐ xác xuất đã phản ánh sự phát biểu không đầy đủ bài toán . Sự không 
đầy đủ ở đây là không thể tránh được nhưng về nguyên tắt là có thể loại trừ được . 
Trong vật lý cổ điển nguyên lý quyết định luận Laplace đã loại bỏ yếu tố ngẫu 
nhiên khi mô tả dáng điệu của từng đối tượng riêng biệt do đó các định luật của cơ 
học cổ điển là các định luật động lực chứ không phải là các định luật thống kê . 
Tính thống kê chỉ xuất hiện khi nghiên cứu một tập hợp lớn các hạt và là một 
phương pháp có tính thủ thuật . 

  ThS. Nguyễn Duy Hưng                                                        Khoa Vật lý 



Cơ học lượng tử - 30 -

Ngược lại trong Cơ học lượng tử yếu tố ngẫu nhiên có mặt trong dáng điệu 
của từng vi hạt riêng biệt . Yếu tố ngẫu nhiên là hệ quả của sự hữu hạn của hằng số 
Planck và nguyên lý bất định Heisenberg . Do đó cơ học lượng tử là một lý thuyết 
thống kê về mặt nguyên tắt . Và tính xác xuất là một trong những đặc điểm của nó .   

 

§5   CÁC BIẾN ĐỘNG LỰC TRONG CƠ HỌC LƯỢNG TỬ  
 
Trong vật lý học cổ điển trạng thái và biến động lực là hai khái niệm cơ bản. 

Các biến động lực như tọa độ, xung lượng ,moment xung lượng và năng lượng trong 
vật lý học cổ điển là những hàm số (thông thường ). 

Nhưng trong cơ học lượng tử vấn đề khác một cách cơ bản . Cụ thể là : 
- Trong cơ học lượng tử mỗi biến động lực của cơ học cổ điển được đối ứng 

với một toán tử Hecmitic . 
- Có thể chuyển các hệ thức động lực từ cơ học cổ điển sang cơ học lượng tử 

với dạng như củ nhưng trong đó phải thay các đại lượng vật lý bằng các toán tử 
Hecmitic tương ứng . 

Nói cách khác : Công cụ của cơ học lượng tử được xây dựng hoàn toàn tương 
tự như công cụ cơ học cổ điển nếu ta thay các biến động lực của cơ học cổ điển (là 
các hàm ) bằng các toán tử Hecmitic . 

1/.Các toán tử tọa độ :  
),,(),,( 321 xxxzyxr ≡=

r
 

Đó là các toán tử nhân hàm f  trên đó các toán tử tác dụng với các lượng 
xi(i=1,2,3). Phép nhân hiểu theo nghĩa thông thường , các hàm f=f(x,y,z).  

Ta có thể dể dàng tìm được các giao hoán tử của các toán tử tọa độ là : 
[xi,xj]=0.      (5.1) 
Để ý rằng vì các lượng xi là thực nên các toán tử này đều là Hecmitic. 

2/.Các toán tử xung lượng :  

),,(),,( 321 zyx PPPPPPP ==
r

   
Các toán tử xung lượng có dạng : 

)3,2,1(;, =
∂
∂

−=∇−= i
x

iPiP
i

i hh
r

  (5.2) 
Các giao hoán tử có dạng : 
[ ] )3,2,1,(;0, == jiPP ji     (5.3) 
Ta cũng có thể tìm được các giao hoán tử của các toán tử này với các toán tử 

tọa độ là : 
[ ] )3,2,1,(;, == jiiPx ijji δh

           (5.4) 
Các toán tử xung lượng cũng là các toán tử Hecmitic . 
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3/. Các toán tử Moment xung lượng L và toán tử moment xung lượng 
bình phương L2 . 
Định nghĩa :Toán tử L được định nghĩa như sau : 
L=[r*p]. 
Như vậy ta có : 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂
∂−

∂
∂−=−=

∂
∂−

∂
∂−=−=

∂
∂−

∂
∂−=−=

1
2

2
112213

3
1

1
331132

2
3

3
223321

xxxxipxpxL

xxxxipxpxL

xxxxipxpxL

h

h

h

 
Các giao hoán tử : 
Trước hết ta có thể tìm giao hoán tử của L với các toán tử x ; cụ thể ta có : 
 
[ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ]
3

223223322232

2232322233221

xi
pxxxpxpxxxpx

xpxxpxxpxpxxL

h=

−−+=
−=−=

,,,,
,,,,

 
Hơn nữa có thể chứng minh trường hợp tổng quát : 
[ ] ∑=

k kijkji xixL εh
    (5.5) 

Vôùi : 
1,1 132213321312231123 −====== εεεεεε  

Các thành phần khác đều bằng không . 

Giao hoán tử của L
r

với  bằng cách tính trực tiếp ta có : pr

 
[ ] ∑=

k kijkji pixL εh,
    (5.6) 

 
Giữa các thành phần của L ta có : 
 
[ ] [ ]

[ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ]

32112

311311113131

131311

3113121

Lipxipxi
pLxpxLpLxpxL

pxLpxL
pxpxLLL

hhh =+−

−−+=
+−=

−=
,,

,,

 

Vậy: [ ] 321, iLLL = . 
Tổng quát hơn ta có : 
[ ] ∑=

k kijkji LixL εh,
    (5.7) 
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Từ các toán tử L1,L2,L3 ta đưa vào toán tử : 
 

2
3

2
2

2
1

2 LLLL ++=  
Gọi là toán tử moment bình phương . Ta có thể tìm giao hoán tử : 
 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] 0,,,,0
,,,,,

313133212122

1
2
31

2
21

2
11

2
1

2
2

2
11

2

=++++=
++=++=

LLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLL

 
Tổng quát ta có : 

)3,2,1(;0,2 ==⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ iLL i

    (5.8) 
Do các toán tử xi và pi là Hecmitic ta dể dàng thấy rằng các toán tử Li và L2 

đều Hecmitic . 
 

4/.Toán tử Hamilton H: 
Tương ứng với biểu thức hàm Hamilton trong cơ học cổ điển : 

),,,(2
2

tzyxUM
pH +=
r

 
Ta đưa vào toán tử Hamilton : 

),,,(2
ˆ 2

tzyxUmH +∆−= h

   (5.9) 
Trong  hệ tọa độ cầu (r,θ,ϕ) toán tử hamilton có dạng : 

U
rrrrmH +Λ+

∂
∂+

∂

∂−=
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

22

22 2
2

ˆ h

  (5.10) 
Các giao hoán tử : Ta có thể tính trực tiếp để tìm các giao hoán tử của H và xi 

và pi như sau : 
[ ]
[ ] 0,

0,
≠
≠

i

i

pH
xH

         (i=1,2,3) 
Chỉ khi U = 0 thì ta mới có :   
[ ] 0, =ipH . 
Các giao hoán tử của H với các toán tử moment xung lượng Và moment xung 

lượng bình phương sẽ được xét trong trương hợp đẳt biệt khi U=U(r,t).Tức là tương 
ứng với bài toán chuyển động trong trường xuyên tâm . 

Trước hết ta tìm biểu thức của Li và L2 trong hệ tọa độ cầu .Từ mối liên hệ 
giữa hai tọa độ :  

θ
ϕθ
ϕθ

cos
sinsin
cossin

rz
ry
rx

=
=
=
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Ta có :   xyyxy
y

x
x

∂
∂−

∂
∂=

∂
∂

∂
∂+

∂
∂

∂
∂=

∂
∂

ϕϕϕ  
Nghĩa là ta có : 

ϕ∂
∂−= hiL3

     (5.12) 
Để tìm các biểu thức của L1 và L2 ta để ý rằng : 

x
ytgrzyxr =Ζ=++= ϕθ ;cos;222

. 
Từ đó ta được : 

θ
ϕϕϕ

ϕθθθθ

ϕθθ

sin
cos;0

sincos;sin

sinsin,cos

ryz

ryrz

y
r

r
z

z
r

=
∂
∂=

∂
∂

=
∂
∂−=

∂
∂

=
∂
∂==

∂
∂

 
Từ biểu thức định nghĩa : 

( )

( ) ( ) ⎥
⎦

⎤

⎢
⎣

⎡

⎥
⎥
⎦

⎤
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

∂
∂−+

∂
∂−−+

+
∂
∂−−=

=
∂
∂

∂
∂+

∂
∂

∂
∂+

∂
∂

∂
∂−

∂
∂

∂
∂+

∂
∂

∂
∂+

∂
∂

∂
∂−=

∂
∂−

∂
∂−=

ϕϕθθϕθϕθ

ϕθθθϕθ

ϕ
ϕ

θ
θθ

ϕ
ϕ

θ
θϕθ

coscotsincossinsin

sinsincoscossinsin

cos

sinsin

g

rrri

zzrz
rr

zzrz
rri

yzzyiL

22

1

h

h

h

 
Như vậy ta có : 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

∂
∂−

∂
∂−−= ϕϕθθϕ coscotsin1 giL h

  (5.13) 
Tương tự ta tính được : 

 
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

∂
∂−

∂
∂−= ϕϕθθϕ coscotcos2 giL h

  (5.14) 
Từ các kết quả trên ta có : 

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂
∂+

∂
∂

∂
∂−=Λ−=

2

2

2
222

sin
1sin

sin
1

ϕθθ
ϕθϕ

hhL
 (5.15) 

Ta xét trường hợp đặc biệt khi U=U(r,t) .Khi đó ta kí hiệu : 
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),(2

2

0
trUmH +∆−= h

. 
Từ biểu thức này và các kết quả trên ta có : 

  Và       

[ ]
[ ] 0,

0,
2

0

30

=
=

LH
LH

    
 (5.16) 

Các toán tử động lực có vai trò đặc biệt quan trọng trong cơ học lượng tử bởi 
lẻ nó liên quan đến các giá trị đo được trong thực nghiệm . Phép chuyển từ các toán 
tử tới các đại lượng đo được (hay quan sát được ) trong thực nghiệm được thực hiện 
nhờ bài toán trị riêng : 

)()( xxL nnn ψλψ = . 
Mối liên hệ đó là :Nếu hệ ở trạng thái được mô tả bởi hệ hàm riêng ψn(x) của 

toán tử đối xứng với biến động lực nào đó thì khi đo đại lượng này ở trạng thái 
ψn(x) ta sẽ nhận được giá trị λn nào đó nằm trong phổ  {λn }. 

 
 
 
 

§6  CÁC HỆ THỨC BẤT ĐỊNH 
 

I/  Ý Tưởng Lưỡng Sóng Hạt Và các Hệ Thức Bất Định: 
Ta xét tập hợp các sóng phẳng (cổ điển) lan truyền trên trục x. Ta giả sử rằng  
các tần số sóng “rải rác” ở  
một khoảng nào đó ω∆ ,  
còn các giá trị của vector  

sóng ở trong khoảng .  xk∆
Nếu chập tất cả các sóng  
phẳng này với nhau thì chúng         ∆x 
ta sẽ nhận được bó sóng như hình vẽ. Với bó sóng đó người ta đã tìm được các 

hệ thức: 

      
1

1
≥∆∆
≥∆∆

xk
t

x
.
.ω

 
Những hệ thức này rất quen thuộc trong vật lý cổ điển. Những người đã biết 

về kỹ thuật radio đều biết rằng: để tạo ra tín hiệu định xứ hơn thì cần phải lấy 
nhiều sóng phẳng với các tần số khác nhau hơn. Hay nói cách khác: Để giảm x∆  

và t∆  thì phải tăng xk∆  và ω∆ . 
Một cách hình thức ta giả thiết rằng các hệ thức trên không chỉ đúng với các 

sóng cổ điển mà còn đúng cho cả những đặc trưng sóng của các vi hạt (Nhưng lưu ý 
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rằng điều này không có nghĩa là chúng ta mô hình hóa vi hạt dưới dạng bó sóng 
nào đó). 

Sử dụng các hệ thức Planck – Einstein: 

  ωh=E     , kP
r

h
r
=    

và chuyển sang biểu thức tương tự cho các đặc tính của vi hạt (cho năng lượng 
và xung lượng của hạt) ta có: 

  h≥∆∆ tE.        (6.2) 
h≥∆∆ xP

x
.

      (6.3) 
Các hệ thức này được Heisenberg đưa ra lần đầu tiên vào năm 1927 và được 

ông gọi là hệ thức bất định (ngày nay ta thường gọi chúng là hệ thức bất định 
Heisenberg). 

Ngoài ra ta có thể bổ sung thêm hệ thức dưới đây: 

   
h≥∆∆

xx
M ϕ.

     (6.4) 

trong đó xϕ∆  là độ bất định của tọa độ góc của đối tượng vi hạt (xét phép 

quay quanh trục x), còn xM∆  là độ bất định của hình chiếu moment trên trục x. 
Các hệ thức trên cũng có thể mở rộng cho các trường hợp tương tự khác. Cụ 

thể là ta có thể viết: 

 
h

h

≥∆∆

≥∆∆

z

y

Pz

Py

.

.

 

   
h

h

≥∆∆

≥∆∆

zz

yy

M

M

ϕ

ϕ

.

.

   

II/ Ý nghĩa của các hệ thức bất định: 

Ta xét hệ thức: 
h≥∆∆ xp

x
.

 

trong đó x∆  là độ bất định của tọa độ x, x
p∆

 là độ bất định của hình chiếu 
trên trục x của xung lượng của vi hạt. Như vậy nếu vi hạt được định xứ tại một điểm 
xác định x nào đó thì hình chiếu của xung lượng của vi hạt trên trục x có độ bất 
định tùy ý. Nghĩa là vi hạt phải tan ra trên toàn trục x. 

Điều này có nghĩa là trong cơ học lượng tử vi hạt không thể có đồng thời tọa 
độ xác định và giá trị hình chiếu xung lượng xác định trên trục đó. Điều này cho 
thấy trong cơ học lượng tử hoàn toàn không có khái niệm quỹ đạo. Đây là một hệ 
quả quan trọng của nguyên lý bất định. 

Bây giờ ta xét hệ thức: 
 h≥∆∆ tE.  
 
Với hệ thức này có nhiều cách giải thích khác nhau vì t∆ không phải là độ 

bất định theo thời gian (vì thời gian là một tham số chứ không phải một biến động 
lực). Cụ thể là : 
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- Nếu hệ ở trạng thái kích thích trong khoảng thời gian t∆  thì khi đó hệ 
không thể có năng lượng xác định và độ bất định của năng lượng là: 

 tE
∆

≥∆ h

 
Tuy nhiên năng lượng có độ bất định không có nghĩa là năng lượng không 

được bảo toàn. Bởi vì nếu hệ ở trạng thái dừng thì năng lượng của hệ không đổi 
theo thời gian và khi đó ta có thể đo năng lượng trong khoảng thời gian t∆  lâu tùy 
ý. Nghĩa là nếu ∞=∆t  thì 0=∆E  là không có sự sai lệch nào về trị số của năng 
lượng. 

Nhờ hệ thức 
 h≥∆∆ tE.  
ta có thể suy ra thời gian sống của hạt vi mô, cóthể tưởng tượng ra những quá 

trình ảo để làm công cụ giải thích những hiện tượng mà không vi phạm định luật 
bảo toàn năng lượng . 

Những điều cần lưu ý: 
- Thứ nhất: hệ thức bất định nhấn mạnh một điều là: sự bất định trong thế giới 

vi mô không phải là những sai số ngẫu nhiên của phép đo hay sự không hoàn thiện 
của các thiết bị kỹ thuật mà xuất phát từ bản chất lưỡng sóng hạt của hạt vi mô hay 
nói cách khác việc không thể xác định đồng thời tọa độ và xung lượng là có tính 
nguyên tắc.  

- Thứ hai : Các đại lượng đặc trưng cho sóng (λ  và γ ) không phải là các đại 
lượng định xứ được. Do đó xuất phát từ hệ thức De Broglie ta có thể rút ra hệ thức 
bất định. Mặt khác chuyển động của hạt có khối lượng m và vận tốc v  liên đối với 
một sóng có bước sóng tính theo công thức: 

 mv
h=λ

  
trong đó λ  là bước sóng. Đặc trưng của sóng là sự lan truyền vô hạn trong 

không gian cho nên bước sóng là một hàm số của dạng sóng chứ không phải là hàm 
số của một điểm của không gian. Cũng do hệ thức De Broglie thì vận tốc của hạt 
cũng không phải là hàm số của tọa độ của hạt. Nói tóm lại vận tốc và tọa độ của 
hạt không thể đồng thời có giá trị xác định. Hệ thức bất định là một hệ thức cơ bản 
nhất của cơ học lượng tử, một trong những hệ quả quan trọng nhất của giả thiết De 
-  Broglie về tính lưỡng sóng hạt của vi hạt. 

- Thứ ba: Nhìn các hệ thức bất định ta thấy cấu trúc của chúng phải như thế 
nào để trong mọi hệ thức gồm hai đại lượng liên hợp chính tắc với nhau theo ý 
nghĩa cổ điển. Do đó ta có thể suy ra rằng đối với các cặp đại lượng chính tắc thì 
các hệ thức tương tự vẫn đúng. Về phương diện lý thuyết tương đối các hệ thức bất 
định Heisenberg có tính chất đối xứng: cụ thể là ba thành phần của xung lượng và 

năng lượng 
( )Ezpypxp ,,,

 tạo thành một vector 4 chiều, còn ba tọa độ và thời 
gian (x,y,z,t) tạo thành một vector khác 
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III/ Một số kết quả thu được từ hệ thức bất định : 
a/ Ước lượng xác định năng lượng của trạng thái cơ bản của nguyên tử hiđro. 
Trong vật lý học cổ điển biể thức năng lượng của hạt tích điện trong một 

trường coulomb là : 

r
e

m
PE

22

2 −=
     (6.5) 

trong đó m và e là khối lượng và điện tích của electron .Để sử dụng công thức 
trên trong cơ học lượng tử ta phải xem Pva r trong biểu thức đó như là xự bất định 
của xung lượng và tọa độ của electron . Theo hệ thức bất định giữa xung lượng và 
tọa độ : 

h≥∆∆ xP *  
ta đi tới hệ thức tương đương : h≈rp.  

hay đơn giản hơn là : h=rp.                                  (6.6) 
Thay r tính được từ (6.6) vào (6.5) ta có : 

    h
pe

m
ppE

22

2 −=)(
                        

 (6.7) 
 Từ kết quả này ta dể dàng thấy rằng E(p) có một cực tiểu tại p=p1.Ta ký 

hiệu năng lượng cực tiểu đó là E1 .Lượng E1chính là năng lượng của trạng thái cơ 

bản của nguyên tử Hyđro còn 1
1 pr h=

 là kích thước ước lượng của nguyên tử 
(trong lý thuyết của Bohr  kích thước ước lượng của nguyên tử là bán kính của qũy 

đạo thứ nhất trong nguyên tử) . Có thểù dễ dàng xác định được h

2

1
mep =

. Cuối 
cùng ta có: 

    
2

4

12

2
1

2h
h meE

me
r −== ,

                     
 (6.8) 

Những kết quả này hoàn toàn phù hợp với những lý thuyết chính xác ,chặc 
chẽ cổ điển . 

b/ Ước lượng năng lượng của dao động tại điểm không của một dao động tử . 
Năng lượng của một dao động tử điều hòa một chiều cổ điển được cho bằng 

biểu thức : 

             22
222 ωmx

m
PE x +=

     (6.9) 
Xem Px và x như là sự bất định của xung lượng và tọa độ của vi hạt dao động 

và sử dụng phương trình : 
h=xPx .   

như là một trường hợp của hệ thức bất định , ta có : 

  ThS. Nguyễn Duy Hưng                                                        Khoa Vật lý 



Cơ học lượng tử - 38 -

2

222

22 x

x
x P

m
m

PPE hω+=)(
 

Bằng cách giải phương trình : 

0=)( x
x

PEdP
d

 

Ta tìm được : ωhmPo ±=  là giá trị tại đó E(Px)cực tiểu .Dể dàng từ đó 
suy ra : 

ωh== )( oo PEE      (6.9) 
Đây là một kết quả rất đáng để ý . Bởi lẽ nó chứng tỏ rằng : Trong cơ học 

lượng tử năng lượng của một dao động tử không thể triệt tiêu và có giá trị là 
ωh .Năng lượng này được gọi là năng lượng của dao động không của dao động tử . 

Lưu ý rằng ước lượng (6.9) khác với biểu thức chính xác của năng lượng của dao 

động không của dao động tử một thừa số 2
1

(giá trị chính xác là :
ωh2

1
). 

Sử dụng kết quả này vào các tính toán năng lượng của chuyển động điều hòa 
của nguyên tử trong một tinh thể người ta đi đến một kết quả thú vị bất ngờ là : 
Năng lượng đó không triệt tiêu ngay cả ở độ không tuyệt đối. 

Dao động không của một dao động có năng lượng khác không chứng tỏ một sự 
kiện cơ bản là : Không thể tìm thấy một vi hạt ở đáy của một hố thế hay nói cách 
khác hạt vi mô không thể rơi xuống đáy của một hố thế, dù cho hố thế có dạng như 
thế nào. Sở dĩ như vậy là do sự “rơi xuống đáy hố thế của vi hạt ” là không cho 
phép do tính triệt tiêu của xung lượng , cũng như tính bất định của tọa độ của vi hạt 
. 

c/ Giải thích tại sao electron không rơi vào hạt nhân . 
Khi đưa ra giả thuyết về trạng thái dừng trong lý thuyết nguyên tử , Bohr 

không giải thích vì sao các electron chuyển động có gia tốc xung quanh hạt nhân 
lại khộng bức xạ và rơi vào hạt nhân . Nhưng hệ thức (6.3) lại cho phép ta giải thích 
điều này khá dể dàng . Electron rơi vào hạt nhân đồng nghĩa với việt thay đổi đáng 
kể tọa độ của nó . Giả sử trước khi rơi vào hạt nhân electron cách hạt nhân vào cỡ 

cm
me

r 8
2

2

1 10−≈= h

 .Khi “rơi vào nhân” electron sẽ nằm trong vùng có kích 
thước cỡ 10-12cm . Theo hệ thức bất định (6.3) tính định xứ càng cao thì xự “nhòe” 
của xung lượng càng lớn. Do đó trước khi rơi vào hạt nhân xung lượng của electron 
phải tăng lên điều này có nghĩa là electron phải tiêu tốn một năng lượng .Thành thử 
sự cố gắng “giữ”cho electron không rơi vào hạt nhân là sự định xứ cho electron ở 
vùng rất gần hạt nhân. 

Trong khi xét dao động không ở trên ta thấy rằng vi hạt trong một hố thế luôn 
có một năng lượng cực tiểu khác không Eo . Độ lớn của Eo nói chung phụ thuộc 
vào độ rộng của giếng .Sử dụng các kết quả đó ta dể dàng có thể suy ra là : 

2

2

ma
E

o
h=

  . Như vậy nếu a giảm thì Eo sẽ tăng lên .Như vậy với a đủ nhỏ , năng 
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lượng Eo có thể trở nên lớn hơn độ sâu của hố thế. Rỏ ràng một giếng như thế sẽ 
không thể giử nổi một hạt nào trong nó . 

Sự rơi vào hạt nhân của electron sẽ tương đương với sự giảm bề rộng của hố 

thế từ 10-8cm xuống 10-12cm .Thậm chí thấp hơn . Theo công thức :
2

2

ma
Eo

h≈
 

,khi đó cực tiểu năng lượng Eo sẽ tăng từ 10 ev đến109ev và thậm chí hơn nữa . kết 
quả là năng lượng tối thiểu của electron ở vào cở lớn hơn năng lượng liên kết của 
các nucleon trong hạt nhân nguyên tử (năng lượng liên kết này vào cỡ109 ev). Lập 
luận ở đây không những trả lời cho câu hỏi “vì sao electron không rơi vào hạt nhân 
“mà còn trả lời cho một câu hỏi rất quan trọng là : Vì sao trong hạt nhân nguyên tử 
không có electron . 

 

IV . Xây dựng hệ thức bất định Heisenberg: 
1. Giá trị trung bình: 
a/ Kỳ vọng toán học trong lý thuyết xác xuất : Giả sử ta có một đại lượng 

ngẫu nhiên l có nhận các giá trị  λ1 , λ2 , λk … cùng với xác xuất tương ứng ; ω1 , 
ω2 ,  ωk … và  

ω1 + ω2 + ….. + …..   = 1  
Kỳ vọng toán học – hay trung bình thống kê – của đại luợng ngẫu nhiên l là 

tổng các tích của từng giá trị này nhân vơí xác xuất xuất hiện của nó : 
 

∑= KKλωl  
 
Đối với các đại lượng liên tục nghĩa là lượng l  biến đổi liên tục ở một khoảng 

nào đó , Xác xuất để cho l nẳm trong khoảng λ và (λ + dλ) sẽ phụ thuộc vào λ  và 
tỷ lệ với dλ  . Khi đó kỳ vọng toán học của đại lượng l sẽ có dạng : 

     
( )∫= λλλω dl  

Trong đó : ( )λω  là mật độ xác xuất  
 b/ kỳ vọng toán học trong Cơ học lượng tử : 
 Trong Cơ học lượng tử trạng thái của vi hạt được mô tả bởi hàm sóng Ψ . 

Nếu Ψ là hàm riêng của toán tử L thì khi đó đại lượng bất kỳ nếu nhận được giá trị 
riêng λ , ta có thể biểu diễn λ bằng công thức: 

     

Ψ=
∫ ΨΨ
∫ ΨΨ

= L
dV
dVL

*

*
λ

. 

 Ký hiệu ΨL  chỉ rằng của đại lượng L trong trạng thái Ψ . 
Như vậy với biến động lực  tọa độ ta có : 
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∫ ΨΨ
∫ ΨΨ

=
dV
dVx

*

* ˆ
x

 
 Nếu ta giả sử có hệ thức : 
 

∫ =ΨΨ 1* dV
 

 thì khi đó : 
 

∫ ΨΨ= dVxx *
     (6.12) 

           
 Tương tự ta có : 
 

dXdx
d

i

dXXPxP
x

Xx

∫
ΨΨ=

∫ ΨΨ=
)(*

* )(ˆ)(
h

             (6.13) 

 Tổng quát hóa cho toán tử   bất kỳ : F̂
 

∫ ΨΨ= dVFF ˆ*
     (6.14) 

 
Với điều kiện hàm sóng chuẩn hóa về đơn vị . 
 Giá trị trung bình có một số tính chất như sau : 
 +/ giá trị trung bình của các đại luợng chính xác bằng chính giá trị của đại 

lượng chính xác đó . 
 Nếu trong trạng thái Ψ giá trị của toán tử L bằng λ thì ta có : 

Ψ=Ψ λL̂  

∫ ≡ΨΨ= λdVL̂*l  
 + Nếu trong cùng một trạng thái Ψ giá trị trung bình của  laøF̂ F  , của G  là ˆ

G  thì giá trị trung bình của tổng thỏa mãn : 

∫ Ψ+Ψ=+ dVGFGF )ˆˆ(*
 

                =  ∫ ∫ ΨΨ+ΨΨ dVGdVF ˆˆ **

                                             = GF +  
2/ Điều kiện để hai toán tử  F và G giao hoán với nhau :  
 một vấn đề quan trọng của Cơ học lượng tử là khả năng đo đồng thời các giá 

trị của các đại lượng vật lý gắn liền với cơ hệ lượng tử . với vấn đề này ta có định lý 
sau: 

 Định lý : Muốn cho hai đại lượng F và G có cùng giá trị xác định trong một 

trạng thái nào đó mô tả bởi hàm sóng )(XnΨ  thì hàm sóng này phải đồng thời là 
hàm riêng của toán tử F và G . 
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     Chứng minh : 
)()( XXF nn Ψ=Ψ λ   

tác dụng tiếp lên đó toán tử G thì ta có : 
)()( XXGF nn Ψ=Ψ λµ               (a) 

Với toán tử G : 
)()( XXG nn Ψ=Ψ µ  

 
Tác dụng tiếp toán tử F lên đó ta được : 
 

)()(ˆ XXGF nn Ψ=Ψ λµ      (b) 
Lấy (a) trừ đi (b) ta có : 
 

[ ] 0)(,)()( =Ψ=Ψ− XFGXFGGF nn  
 
Điều này có nhgĩa là : Nếu hai đại lượng có thể đồng thời có các giá trị xác 

định thì hai toán tử tương ứng với chúng phải giao hoán với nhau .  
Định lý đảo : Nếu hai toán tử F và G gia ohoán với nhau thì chúng có chung 

một hệ hàm riêng . Nghĩa là nếu : 
[ F , G] = 0 
thì hệ hàm Ψ1 (X) thỏa mãn :  
FΨ1 (X) =λ Ψ1 (X) 
Và hệ hàm Ψ2 (X) thỏa mãn : 
GΨ2 (X) =µ Ψ2 (X) 
Sẽ hoàn toàn trùng nhau . Nghĩa là : Ψ1 (X) ≡ Ψ2 (X) ≡ Ψ (X). 
Chứnh minh định lý này không khó lắm các bạn có thể  xem như bài tập ; 

hoặc xem trong các tài liệu tham khảo. 
3/ khái niệm tập hợp đủ các đại luợng vật lý : 
 Ta cần làm rõ hơn thuật ngữ “ cho trước trạng thái của hệ” Trong Cơ học 

luợng tử . 
 Trạng thái của hệ đã cho nếu cho biết hàm sóng mô tả hệ . Song ta không 

thể đo trực tiếp đuợc hàm sóng trong bất kỳ điều kiện nào, chỉ có bình phương 
modun hàm sóng có ý nghĩa vật lý như là mật độ xác xuất tìm thấy hạt ở một vị trí 
xác địng trong không gian . Vì vậy trong Cơ học lượng tử người ta quan niệm rằng : 

 Khi ta nói rằng cho trước trạng thái của hệ lượng tử thì điều đó có nghĩa là 
cho trước giá trị của tập hợp xác định của các đại luợng Cơ học lượng tử . Tập hợc 
các đại luợng này được gọi là hệ đủ các đại luợng vật lý . 

 
Ví dụ:  
Tập hợp đủ các đại luợng vật lý xác định trạng thái của electron có Spin ½  

chẳng hạn có thể là một trong ba tập hợp sau : 
x ,y ,z , σ  
Px , Py , Pz   ,σ 
E ,  , m , σ l
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Trong đó :  , m , σ là số lượng tử quĩ  đạo , số luợng tử từ và số luợng tử Spin 
. Các tọa độ và các thành của xung luợng rơi vào hai tập hợp khác nhau vì các đại 
luợng này không thể đo được đồng thời . Do đó các hệ thức trong vật lý cổ điển :  

l

)(2
2

rum
PE r

+=
 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡= PrL X

rrr

 
Không có ý nghĩa khi chuyển sang Cơ học luợng tử vì chứa cả xung luợng và 

tọa độ . 
4/ Xây dựng hệ thức bất định : 
Trong phần trên ta đã tìm được điều kiện mà trong đó có thể đo đồng thời hai 

đại luợng vật lý . Bây giờ giả thiết ta có hai đại luợng  vật lý G và F không có đồng 
thời các giá trị xác định khi đó các toán tử này không gia hoán với nhau . 

Giả thiết chúng thỏa mãn hệ thức : 
FG – GF  = iB 
Trong đó B là một toán tử Hecmitic nào đó . Nếu chọn G = PX  , F = x , thì B 

=  vì : h

x PX  - PX x = i . h
Như vậy vấn đề đặt ra là : Khi đồng thời đo hai đại luợng này thì sự không 

chính xác ( hay sai số ) sẽ là bao nhiêu ?. 
Để giải quyết vấn đề này ta phải xét thêm hai khái niệm là thăng gián trung 

bình và thăng gián toàn phương . 
Thăng gián là mức độ sai lệch giữa giá trị trung bình và giá trị thực .  
Mức sai lệch giữa giá trị chính xác a và giá trị trung bình a  là :  a∆

a∆  = a - a  
trong đó : 

∑=
i iiaa ω

 
 Thăng giáng trung bình là : a∆ . Lưu ý rằng thăng giáng trung bình luôn 

bầng không . Thật vậy :  
( ) ( ) =∫ −=−=∆ daaaaaaa )(ω  

 

      0)()( =−=∫−∫= aadaaadaaa ωω  
Mặt dù vậy cầ lưu ý là có thể a  khác rất xa với giá trị chính xác a . 
Vì lẽ đó phải đưa vào một đại lượng khác để đánh giá mức độ thăng giáng đó 

là khái niệm thăng giáng toàn phương . 
Thăng giáng toàn phương được định nghĩa như sau : 

( ) 222 )(aaaTGTPa −=∆=≡∆
 

Bây giờ ta tìm các suy ra hệ thức bất định một cách chặt chẽ .  
Xuất phát từ bất đẳng thức hiển nhiên :  

  ThS. Nguyễn Duy Hưng                                                        Khoa Vật lý 



Cơ học lượng tử - 43 -

0
2)( ≥∫ + dx

dx
xdx ψψα

 
trong đó α là số thực . Biểu diễn dưới dấu tích phân có thể biến đổi như sau : 
 

=++=+ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

dx
dxdx

dxdx
dx ψψαψψαψψα

*2

 

  
=++= ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

dx
dxdx

dx ψψαψψα
*

*

 

  dx
d

dx
d

dx
dxx ψψψαψα ++= 2222

. 
 
Nếu đặt :  

∫=

∫−=

∫=

dxdx
d

dx
dC

dxdx
dxB

dxxA

ψψ

ψ

ψ

.

,

*

2

22

 
thì biểu thức trên có dạng : 
 

22

2

404
0

BACacB
CBA

≥→≤−=∆
≥+− αα

 
 
Mặt khác để ý rằng : 
 

∫=∫== dxxdxxxA ψψψ 2*222
 

 

( )
( ) 1**

*2

=∫+−=

∫−=∫−=
∞

∞−
dxx

dxdx
dxdxdx

dxB

ψψψψ

ψψψ

 

2

2

2
**

*

2
1

X
P

dx
dx
d

dx
ddxdx

d
dx

dC

h
=

∫−=∫=
∞+

∞−

ψψψψψψ

 
Vậy ta có : 

1.4 22
2 ≥XPx
h  
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hay :  

4.
2

22 h≥XPx
 

Nếu ta chọn gốc tọa độ tại điểm với tọa độ x  thì 0=x . Và giả sử rằng hệ 

chuyển động với vận tốc mPX  thì 0=XP . Như vậy :  
 

2222

2222

)(

)(

XX PPPP

xxxx

=−=∆

=−=∆

 
do đó ta có : 

4
222 h≥∆∆ XPx

 
hay :  

2
h≥∆∆ XPx

. 
Thông thường hệ thức này viết gọn là :  

2. h≥∆∆ XPx
 

Đây là biểu thức chính xác của hệ thức bất định mà ý nghĩa của nó ta đã thảo 
luận ở phần trên . 

 
 

§7  HÀM SÓNG . NGUYÊN LÝ CHỒNG CHẬP TRẠNG THÁI. 
 

I/. Hàm Sóng: 
Thực chất của việc mô tả một cơ hệ nào đó gồm hai nội dung sau: 
- Một là: Mô tả trạng thái của hệ cơ ở một thời điểm cố định đã cho 
- Hai là: Mô tả sự biến đổi của trạng thái theo thời gian, hay nói cách khác là 

mô tả chuyển động của cơ hệ. 
Như vậy cơ học cổ điển thực chất chủ yếu chỉ nghiên cứu mặt thứ hai của cơ 

hệ, tức là nghiên cứu chuyển động của nó, còn khía cạnh thứ nhất được thực hiện 
bằng việc xác định tọa độ (suy rộng) và vận tốc (suy rộng) của nó. Tùy bài  toán cụ 
thể mà vận tốc hay tọa độ được xem xét một cách độc lập. 

Khác biệt với cơ học cổ điển, cơ học lượng tử cho phép xem xét vấn đề thứ 
nhất một cách kỹ lưỡng hơn.(cũng cần lưu ý rằng tọa độ và vận tốc trong cơ học cổ 
điển là các hàm do đó chúng giao hoán với nhau). Trong cơ học lượng tử xác định 
đồng thời tọa độ và xung lượng là không thể được do đó để mô tả trạng thái của cơ 

học lượng tử người ta dùng một khái niệm mới đó là hàm sóng ( )tr ,rψ  . Khi đó |ψ|2 
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tỷ lệ với mật độ xác xuất tìm thấy hạt ở chổ xác định nào đó trong không gian. Xác 
xuất tìm thấy hạt tại thể tích dV nào đó chứa điểm (x,y.z) 

   dω (x,y,z)= ⎢ψ(x,y,z) ⎢2dxdydz 
Hàm sóng phải thỏa mãn bốn điều kiện sau: 
- Liên tục  
- Hữu hạn 
- Đơn trị 

- chuẩn hóa bằng đơn vị; nghĩa là: 
∫ =
+∞

0

2 1dVψ
  

Điều này có nghĩa là việc tìm thấy hạt trong toàn không gian là chắc chắn. 

II/. Nguyên lý chồng chập trạng thái: 
Nguyên lý chồng chập trạng thái là một trong số các nguyên lý cơ sở của vật 

lý học. Trong vật lý cổ điển- cụ thể trong lý thuyết sóng nhất là trong sóng điện từ-
nguyên lý này có vai trò đặc biệt quan trọng. 

Trong cơ học lượng tử nguyên lý này còn chiếm một vai trò quan trọng hơn 
liên quan đến khả năng mô tả cơ hệ lượng tử, khả năng giải thích ý nghĩa vật lý của 
công cụ của cơ học lượng tử – lý thuyết các toán tử Hecmitic và tính độc lập của cơ 
hệ lượng tử với dụng cụ đó. Nội dung của nguyên lý chồng chập là: 

  Nếu tồn tại các trạng thái mô tả bằng các hàm sóng ( )trn ,rψ  thì cũng tồn 
tại trạng thái: 

( ) ( )tratr
n

n
n

,, rr ψψ ∑=
∞

=1  

Sự lựa chọn tập hợp các hàm 
( )tr

n
,rψ

 gắn liền với sự lựa chọn các đại lượng 

đặc trưng xác định của hệ lượng tử. Các hệ số  xác định phân bố xác xuất của 
các đại lượng tương ứng. 

na

Về phương diện toán học so với vật lý cổ điển nguyên lý chồng chập trạng 
thái lượng tử hoàn toàn tương tự, nghĩa là phương trình chuyển động xác định các 
trạng thái lượng tử cũng là phương trình tuyến tính. 

Mặc dù vậy, về nội dung nguyên lý chồng chập lượng tử có những khác biệt 
quan trọng,khác hẳn với nguyên lý chồng chập trong vật lý cổ điển. Để thấy rõ 
điều này ta xét một ví dụ. Giả sử hàm ψ1(x), ψ2(x) mô tả trạng thái mà ở đó chúng 
ta đo đại lượng A và nhận được giá trị xác định A1 và A2 tương ứng. Chồng chập 
hai trạng thái này ta được trạng thái mới:  

( ) ( ) ( )xaxax 221112 ψψψ +=  
Trong vật lý cổ điển khi đo đại lượng A ở trạng thái ψ12 (x) thì ta nhận được 

giá trị (A1+A2 )/2 nào đó nghĩa là giá trị nhận được là trung bình cộng của các 
trạng thái thành phần. 

Trong cơ học lượng tử tình trạng hoàn toàn khác: khi ta đo đại lượng A ở trạng 
thái ψ12 (x) thì ta nhận được giá trị hoặc A1 hoặc A2. Không những thế ta còn 
không thể tiên đoán chính xác giá trị A1 hay A2 sẽ xuất hiện trong phép đó cụ thể 
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mà ta chỉ có thể nhận được xác xuất nhận được A1 hay A2 tương ứng là 
2

1a
 và 

2
2a

 
Như vậy có nghĩa là: Sự phân lập các giá trị của các đại lượng vật lý và sự bất 

định trong kết quả đo là đặc trưng cơ bản của nguyên lý chồng chập lượng tử. 
Giải thích đặc điểm trạng thái của vi hạt Bohr đã phát biểu như sau: “Trạng 

thái của vi hạt không thể xét một cách tách biệt với phương tiện quan sát, mà phải 
kể đến điều ấy, các trạng thái của đối tượng vi mô được nghiên cứu nhất thiết nhớ 
các thiết bị vĩ mô mà chính các thiết bị ấy tuân theo các định luật của vật lý cổ 
điển.” 

Cũng nói về nguyên lý chồng chập trạng thái P. Dirac đã viết: “Khi từ bỏ 
quyết định luận của vật lý cổ điển chúng ta đã phức tạp hóa sự mô tả thiên nhiên, 
song sự phức tạp hóa như vậy được đền bù một cách xứng đáng bởi sự đơn giản hóa 
do nguyên lý chồng chập trạng thái mang lại .” 

  

§8  PHƯƠNG TRÌNH SCHRODINGER 
 
Phương trình Schrodinger là phương trình cơ bản của cơ học lượng tử vai trò 

của nó trong cơ học lượng giống như vai trò của phương trình Newton trong cơ học 
cổ điển. Phương trình Schrodinger là phương trình có dạng: 

ψψ Hti ˆ=
∂
∂

h
. 

trong đó: Ĥ  là toán tử Hamilton hay Hamiltonien. Phương trình Schrodinger 
thiết lập mối quan hệ giữa trạng thái và biến động lực-hai khái niệm cơ bản của cơ 
học lượng tử. 

I/. Cách “Thiết lập” phương trình: 
1/. Phương trình Schrodinger cho hạt tự do: 
Từ dạng sóng mô tả chuyển động của hạt tự do: 

( )
[ ]Etrp

i

Aetr
−−

=

rr

h
r,ψ .     (1) 

Ta có:    tiEEi
t ∂

∂=→−=
∂
∂ ψψψψ

h
h  

( )ψψψψ 222
22

2

2

2

2

2 1
zyx PPP

zyx
++−=

∂
∂+

∂
∂+

∂
∂

h  
 

từ hệ thức năng lượng: m
PE 2

2
=

   ta “suy ra” 
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∆−=
∂
∂

mti 2
2h

h
ψ

      (2) 
 
Phương trình Schrodinger có những tính chất sau: 
+/ Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính (liên quan đến nguyên lý chồng 

chập trạng thái). 
+/ Phương trình chỉ chứa đạo hàm bậc nhất theo thời gian vì nó gắn liền với sự 

biểu hiện của nguyên lý nhân quả. (Từ ( )0,rrψ  suy ra ( )tr ,rψ  một cách đơn trị). 
Nhưng lưu ý rằng do ý nghĩa của hàm sóng chúng ta chỉ có thể hiểu nguyên lý nhân 
quả theo nghĩa thống kê. 

Nghiệm của phương trình (2) có dạng: 

( ) ( )
Et

i

ertr h
r −

= ., ϕψ      (3) 
thay (3) vào (2) ta có phương trình cho hàm chỉ phụ thuộc vào tọa độ là: 

( ) ( ) 02 =+∆ rmEr ϕϕ
h      (4) 

Phương trình (4) xác định hàm ϕ(r) cho hạt tự do. 
2/. Phương trình Schrodinger cho hạt chuyển động trong trường lực: 
Thay E  bằng (E-U) trong đó U là thế năng của hạt khi đó phương trình (4) trở 

thành: 

( ) [ ] ( ) 0)(2 =−+∆ rrUEmr ϕϕ
h     (5) 

Phương trình (5)là phương trình Schrodinger cho hạt chuyển động trong 
trường thế tùy ý không phụ thuộc thời gian. 

Tổng quát hơn ta thay: 

tiE
∂
∂= h

 
vào phương trình (5) và như vậy ta có phương trình: 

( )trrUmti ,)(2
2 rh

h ψψ
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+∆−=

∂
∂

    (6) 

Nếu đặt :
UmH +∆−= 2

ˆ 2h

 thì phương trình có dạng gọn hơn là: 

ψψ Hti ˆ=
∂
∂

h
      (7) 

Phương trình liên hợp phức của (7) là: 

*
*

ˆψψ Hti =
∂
∂− h

 
3/ Giả thiết về ý nghĩa xác xuất của hàm sóng của M.Born: 
Để đơn giản ta xét bài toán một chiều: 
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( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )txxU
xmt

txi

txxU
xmt

txi

,
2

,

,
2

,

*
2

22*

2

22

ψψ

ψψ

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

+
∂

∂−=
∂

∂−

+
∂

∂−=
∂

∂

h
h

h
h

 
Nhân phương trình đầu với ψ*(x,t) và phương trình sau với ψ(x,t) rồi trừ đi 

nhau ta có: 

( )

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

∂
∂−

∂
∂

∂
∂−=

∂
∂

∂

∂−
∂

∂−=
∂
∂+

∂
∂

ttxmti

tx
xxmtt

i

*
*2

2

2

*2

2

2
*2*

*

2

,2

ψψψψψ

ψψψψψψψψψ

h
h

h
h

 
hay:    

0
2

*
*2 =

∂
∂−

∂
∂

∂
∂−

∂
∂

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

xxxmit
ψψψψψ h

 
Tổng quát hóa, trong trường hợp ba chiều: 
 

( ) 02
**2 =∇−∇∇+

∂
∂

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ψψψψψ mit
h

   (8) 
Như vậy nếu đặt:⎢ψ⎢2= ψ*ψ=ρ là mật độ xác xuất  

Và:  
( )**

2 ψψψψ ∇−∇= mij hr

  là mật độ dòng xác xuất thì (8) có 
dạng hệt như phương trình liên tục: 

0=∇+
∂
∂ jt

rρ
 

trong điện động lực học.(giả thiết Born). 
Nếu ta chuẩn hóa: ∫ ⎢ψ⎢2dr=1 thì xác xuất của hạt nằm trong dv là: 
dω = ψ*(x,y,z,t)ψ (x,y,z.t)dv 
Một điều cần lưu ý là trong trạng thái dừng mật độ xác xuất không phụ thuộc 

vào thời gian. Cũng từ các kết quả này ta suy ra rằng: Cơ học lượng tử chỉ nghiên 
cứu các quá trình trong đó số hạt là bảo toàn. 

4/ Phương trình Schrodinger dừng: 
Ta xét trường hợp thế năng U  không phụ thuộc thời gian khi đó phương trình: 

ψψ
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+∆−=

∂
∂ )(2

2
rUmti h

h
    (9) 

có thể được giải bằng phương pháp phân ly biến số. Thật vậy đặt: 
( ) )()(, rtAtr ϕψ =
r
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rồi thay vào phương trình ta có thể tách (9) thành hai phương trình: 

( ) ( )

)()(
ˆ

tEAdt
tdAi

rErH

=

=

h

ϕϕ

 
trong đó E  là hằng số tách (-trị riêng). Phương trình theo thời gian có nghiệm 

là: 

    
Eti

CetA h
−

=)(  
 Phương trình thứ nhất cho các nghiệm (hàm riêng) là:ϕ1,ϕ2 ,ϕ3  …ϕn  … và 

các trị riêng tương ứng: E1,E2 .. En …  
Như vậy nghiệm của (9) là: 

( )
tE

i

nn
nertr h

rr −

= )(, ϕψ
. 

hay tổng quát hơn là hàm: 

( ) ∑=
−

n
n

tE
i

nn
zyxeCtr

n
),,(, ϕψ hr

 
Xác xuất tìm thấy hạt tại điểm nào đó của không gian sẽ không phụ thuộc thời 

gian vì ta có: 

( ) ( ) ( )0,,, 2 rtrtr nnn ωψω ==
r

  vì 
1=

− tEi
ne h

 
 

§9  CÁC PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG LƯỢNG TỬ 

I/ Nhận xét chung : 
Ta biết rằng với Cơ học có hai khái niệm cơ bản đó là trạng thái và các biến 

động lực . Hai khái niện này gắn liền với nhau một cách chặt chẽ cụ thể là nếu ta 
biết được các đại lượng động lực thì có thể biết được trạng thái của hệ và ngược lại 
. Khi mô tả sự tiến triển của hệ theo thời gian ta có thể dùng các phương trình 
chuyễn động vì vậy các phương trình chuyễn động có vai trò quan trọng . 

Trong Cơ học cổ điển các phương trình chuyễn động được viết qua các biến 
động là các phương trình Newton , phương trình Hamilton – Jacobi , phương trình 
chính tắc Hamilton  và  qua hàm trạng thái là phương trình Lagrange. Giải các 
phương trình này chúng ta sẽ tìm  được các đại lượng động lực – là nghiệm của các 
phương trình đó – là các hàm số của thời gian : 

)(trr rr
=    , )(tpp rr

=      ,     E = E(t)      , )(tMM
rr

= . 
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Tuy nhiên để ý rằng trong các biến động lực đó thì r
r

và pr có vai trò cơ bản 

hơn so với E và M
r

vì hai đại lượng sau có thể biểu diễn qua hai đại lượng r
r

và p
r

 , 

vì vậy tập hợp ( )pr rr,  được gọi là trạng thái của cơ hệ :  
Trong hình thức luận Hamilton , mà cơ sở của nó là phương trình chính tắt 

Hamilton : 

i

i

i

i
q
H

dt
dp

p
H

dt
dq

∂
∂−=

∂
∂= ;

   (9.1) 
 (Nếu đưa vào móc Poisson thì ta có thể viết các phương trình này dưới dạng 

đối xứng cho cả các tọa độ và các xung lượng liên hợp ) 
Bây giờ ta xét đến Cơ học lượng tử . 

Trong Cơ học lượng tử trạng thái được mô tả bằng hàm sóng ( )tr ,rψ  . Biết 
được hàm sóng chúng ta sẽ thu được giá trị trung bình của bất cứ đại lượng nào tức 
là biết được đầy đủ về hệ . Phương trình chuyển động được viết qua hàm sóng 
chính là phương trình Schrodinger . Như ta đã biết : 

ψψ Hti =
∂
∂

h
 

Như vậy xuất hiện một vấn đề là : trong Cơ học lượng tử có thể viết được các 
phương trình hoàn toàn tương tự như các phương trình chuyển động của cơ học cổ 
điển cho các biến động lực hay không ? Câu trả lời là có thể được . Tuy nhiên để 
làm được như vậy trước hết ta phải xây dựng vài định nghĩa mới đó là các móc 
Poisson lượng tử và khái niệm đạo hàm theo thời gian của các toán tử . 

 

II/ Các móc Poisson lượng tử : 
  1/ Các móc Poisson trong cơ học cổ điển : 
  Đạo hàm toàn phần theo thời gian của một hàm F(q,p,t) nào đó (phụ 

thuộc tọa độ q , xung lượng p và thời gian t ) trong vật lý học cổ điển có dạng : 

∑ ∂
∂

∂
∂+

∂
∂

∂
∂+

∂
∂= ⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

K
K

K

K

K t
p

p
F

t
q

q
F

t
F

dt
dF ..

  (9.2) 
Nếu dùng các phương trình chính tắt Hamilton trong đó H = H(q.p) là hàm 

Hamilton – năng lượng toàn phần trong vật lý học cổ điển – biểu diễn qua xung 
lượng và tọa độ , thì khi đó ta có thể viết : 

=∑ ∂
∂

∂
∂−

∂
∂

∂
∂+

∂
∂= ⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

K KKKK p
F

q
H

q
H

p
H

t
F

dt
dF ..

 

hay     
),( FHdt

dF
dt
dF +=

. 
Trong đó (H,F) là ký hiệu của tổng bên vế phải được gọi là móc Poisson cổ 

điển .  
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Tổng quát hơn móc Poisson không phải chỉ có thể định nghĩa cho H và F mà 
có thể định nghĩa cho hai hàm bất kỳ F(p , q) và G(p . q) – tức là cho các hàm phụ 
thuộc vào xung lượng và tọa độ như sau : 

∑ ∂
∂

∂
∂+

∂
∂

∂
∂−= ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

K KKKK p
F

q
G

p
G

q
FGF ),(

  (9.3) 
Nếu biến động lực F không phụ thuộc tường minh vào thời gian thì :  
 

)0:(),( == dt
dFFHdt

dF do
   (9.4) 

 
Bầng ký hiệu móc Poisson ta có thể viết lại phương trình Hamilton có dạng : 
 

),(),( KK pHdt
Kdp

qHdt
Kdq

==
   (9.5) 

 
Để ý rằng so với (7.1) các phương trình (6.5) hoàn toàn đối xứng đối với tọa 

độ và xung lượng . 
Ta còn có vài móc Poisson đặc biệt khác nữa là :  
(qi , qj) = 0  ; (pi , qj) = δij ; (pi , pj) = 0   (9.6) 
Từ định nghĩa móc Poisson ta suy ra các hệ quả sau đây : 
a/ Tính phải xứng : 
   (F,G) = -(F,G) 
Từ đó suy ra : (F,F) = 0 
b/ Nếu G = const thì : 
   (F,G) = (F,C) = 0  
c/ Tuyến tính theo các phần tử : 
    (F1+F2 , G) = (F1,G)F2 + F1(F2,G) 
d/ Tính phân bố đối với phép nhân :(tương tự quy tắc lấy vi phân một tích ) . 
    (F1F2 , G) = (F1,G)F2 + F1(F2,G) 
e/ Thỏa mãn đồng nhất thức Jacobi :  
    (F,(G,H)) + (G,(H,F)) +(H,(F,G)) = 0 
2/ Móc Poisson lượng tử : 
Ta vhuyển sang bài toán Cơ học lượng tử . Ta định nghĩa móc Poisson lượng 

tử của hai toán tử F và G như sau :  

[ ] )(, GFFGiGF q −=
h     (9.7) 

Điều này có nghĩa là chúng ta chọn giao hoán tử với độ chính xác tới thừa số 

h
i

 làm móc Poisson lượng tử , đơn vị ảo i là để đảm bảo tính Hecmetic của các 
toán tử . Định nghĩa này được suy ra từ những lập luận cơ sở là : 

- Các móc Poisson lượng tử thỏa mãn tất cả các đồng nhất thức của các móc 
Poisson cổ điển .  

  ThS. Nguyễn Duy Hưng                                                        Khoa Vật lý 



Cơ học lượng tử - 52 -

- Ta chọn các móc Poisson lượng tử sao cho giá trị bằng số của chúng trùng 
với trường hợp cổ điển ; ít nhất là khi chúng chứa các biến chính tắc tương ứng nhau 
. (Các biến động lực tương ứng ) . 

Ví dụ : Khi xét : q = x , p = px . 
Với các móc Poisson cổ điển ta có : 
  (x,x) = 0 ; (Px, Px) = 0 ; (Px,x) = 1 .  
Với các móc Poisson lượng tử ta có :  

    [ ] 0, =qxx      
 (9.8a) 

[ ] 0, =qxx PP
     (9.8b) 

[ ] [ ] 1, =−= xxx xPxPixP
h     (9.8c) 

Như vậy các giá trị của móc Poisson lượng tử trùng với giá trị của các móc 
Poisson cổ điển . 

Các móc Poisson để cho tổ hợp các toán tử – tức là trường hợp phức tạp hơn 
trường hợp xét ở trên – có thể nhận được một cách tương tự . Như vậy từ đây ta 
thấy rất nhiều luận điểm cơ bản của Cơ học lượng tử có thể nhận được từ các luận 
điểm của cơ học cổ điển bằng cách sử dụng các móc Poisson . 

Có thể nói thêm về các hệ thức (7.8) . Các hệ thức này rất quan trọng cho Cơ 
học lượng tử và có thể coi chúng như các điều kiện lượng tử hóa thay cho các điều 
kiện lượng tử hóa của lý thuyết Bohr –Zommerfeld . Với hệ thức : 

ixPxP xx
h=−

 
ta để ý rằng nó thỏa mãn nguyên lý tương ứng , cụ thể là khi  thì bên 

phải bằng không và khi đó chúng ta nhận được điều kiện giao hoán đặc trưng cho 
các đại lượng của cơ học cổ điển . 

0→h

III/ Đạo hàm theo thời gian của các toán tử : 
Để thiết lập các phương trình chuyễn động lượng tử thì bước đầu tiên ta phải 

tìm được đạo hàm theo thời gian của các đại lượng động lực . Dễ dàng thấy rằng 
định nghĩa đạo hàm theo thời gian như là giới hạn theo tỷ số của sự biến đổi của 
chính biến động lực với khoảng thời gian tương ứng trong cơ học lượng tử là không 
thể được vì trong Cơ học lượng tử các đại lượng động lực nói chung không có giá trị 
xác định mà chỉ có các giá trị trung bình của các đại lượng động lực là có giá trị xác 
định .  

Định nghĩa đạo hàm theo thời gian của biến động lực : Đạo hàm theo thời 
gian của một biến động lực F là một đại lượng mà giá trị trung bình của nó bằng 
đạo hàm theo thời gian của giá trị trung bình của nó . 

Điều này có nghĩa là :  

FF && =      (9.9) 
(dấu . chỉ đạo hàm theo thời gian , dấu – phía trên chỉ giá trị trung bình ) . 
Với đại lượng F biểu thức cho giá trị trung bình của nó được cho bởi : 
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∫= dVFF ψψ *
 

để ý rằng : 
 

ψξ Hti =
∂
∂

h
 

*
*

ψψ Hti =
∂
∂− h

 

ta có thể viết được biểu thức cho đạo hàm của F  là F&  dưới dạng : 

=∫ ∂
∂+

∂
∂+

∂
∂==

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
dVt

F
tFFtdt

FdF ψψψψψψ **
*&

 

    
∫ =

∂
∂+− ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= dVt

FFHiHFi ψψ
hh

*

 

    
=

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧= −= )(),(: FHHFiFH

h
raèngNhôù

 

    
FdVt

F
qFH &≡∫ ∂

∂+=
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ψψ ),(*

 
Mặt khác :    

∫== dVdt
dF

dt
dFF ψψ *&

. 
Như vậy từ sự so sánh : 

FF && =  
ta có : 

[ ] [ ]FHi
t
FFHt

F
dt
dF

q ,,
h

+
∂
∂=+

∂
∂=

   (9.10) 
 Dây chính là biểu thức đạo hàm theo thời gian của toán tử F bất kỳ . Từ 

(9.10) dể thấy rằng nếu toán tử không phụ thuộc tường minh vào thời gian thì:  

[ ]qFHdt
dF ,=

     (9.11) 
Nhớ lại rằng trong cơ học cổ điển đạo hàm theo thời gian của một đại lượng 

cơ học có thể biểu diễn qua các móc Poisson cổ điển hoàn toàn tương tự như các 
công thức (9.10) và (9.11) :  

),(,),( FHdt
dFFHt

F
dt
dF =+

∂
∂=

 
Như vậy ở đây ta đã thiết lập được sự liên hệ giữa các móc Poisson lượng tử 

và các móc Poisson cổ điển . Điều này có nghĩa là cấu trúc móc Poisson chứng tỏ 
mối quan hệ mật thiết của cơ học cổ điển và cơ học lượng tử.  

Mọi trường hợp đặc biệt cần lưu ý là : Có một số toán tử không phụ thuộc 
tường minh vào thời gian và giao hoán với Hamiltonien do đó : (nếu ký hiệu nó là F 
) : 
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0=dt
dF

 
Những đại lượng động lực tương ứng với các toán tử này khi đó được gọi là 

các đại lượng bảo toàn – hay các tích phân chuyễn động . Khi đó từ :  

0== FF &&
 

ta suy ra : F = const  
và có nghĩa là giá trị trung bình của đại lượng này không đổi theo thời gian . 
 

IV/ Các phương trình chuyển động lượng tử . Định lý Ehrenfest . 
 
Bây giờ ta có thể viết các phương trình chuyển động lượng tử ở dạng mà trong 

đó các đạo hàm theo thời gian của chính các biến động lực . Vì trong Cơ học lượng 
tử các biến động lực được đối ứng với các toán tử xác định do đó phương trình cần 
tìm trong dạng tổng quát sẽ được viết cho các toán tử này cụ thể là p và q . Mặt 
khác do các toán tử này không phụ thuộc tường minh vào thời gian nên ta có : 

[ ]qqH
dt
dq ,=

     (9.12) 

[ ]qpH
dt
dp ,=

     (9.13) 
Chúng có dạng giống hệt với dạng của cơ học cổ điển . Để tìm hiếu ý nghĩa 

các phương trình trên ta áp dụng vào một trường hợp cụ thể , đó là dạng Hamilton 
có dạng :  

( ) ( )zyxUPPPmH zyX ,,2
1 222 +++=

 
Nhớ rằng các toán tử tọa độ và xung lượng có dạng : 

xxq == ˆ   ,   xixipp X ∂
∂=

∂
∂−== h

h
 

Ta xét phương trình (9.12) : 

[ ]qxHdt
dx ,=

 
Vì x và U giao hoán nên : 

[ ] ( )22
2, XXa xPxPm

ixH −=
h  

Nhưng để ý rằng :  

X

XX

Pix

x
xxx

x

x
xx

x
xPxP

hh

h

h

22

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2
222

−=
∂
∂−=

=
∂
∂−

∂
∂+

∂
∂−=

=
∂
∂−

∂
∂−=−

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
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Vậy nên ta có : 

[ ] ( ) m
PPim

ixH X
Xq =−= h

h
22,

 
Nghĩa là ta có : 

[ ] Xq PmxHdt
dx 1, ==

    (9.14) 
Như vậy ta thấy rằng : toán tử vận tốc liên hệ với toán tử xung lượng bằng hệ 

thức giống hệt như các hệ thức trong cơ học cổ điển .  
Ta xét đến phương trình (9.13) :  

[ ]qX
X PHdt

dP ,=
. 

Nhưng do có :  

[ ] x
UUPUiPH XXPqX ∂
∂−=−= ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

h
,

 
Nên ta có kết quả là :  

x
U

dt
dPX

∂
∂−=

     (9.15) 
Như vậy ta nhận được phương trình chuển động của toán tử dưới dạng giống 

như phương trình Newton . Mặt khác lưu ý là ý nghĩa của việt đối ứng các toán tử 
với các biến động lực là ở chổ biết các toán tử và hàm sóng chúng ta có thể tính các 
giá trị trung bình của các đại lượng cơ học tương ứng : 

 

XPmdt
xd 1=

          ,       
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂−= x
U

dt
Pd X

   (9.16) 
 
Các hệ thức (9.16) được gọi là các phương trình chuyển động Ehrenfest.  
Biểu diễn PX qua x ta suy ra : 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂−= x
U

dt
xdm 2

2

     (9.17) 
 
Phương trình này giống hệt phương trình Newton (định luật Newton thứ hai ) . 
Tóm lại là : Trong Cơ học lượng tử các hệ thức và các định luật phát biểu cho 

các giá trị trung bình giống hệt với dạng của các phương trình và định luật tương 
ứng trong cơ học cổ điển . 

Do đó nhờ các phương trình (9.16) và (9.17) người ta giải thích được sự liên 
hệ giữa cơ học cổ điển và Cơ học lượng tử . 
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§10  SỰ LIÊN HỆ GIỮA CƠ HỌC LƯỢNG TỬ VỚI CƠ HỌC CỔ 
ĐIỂN VÀ QUANG HỌC  

 
 

I/ Sự chuyển từ phương trình Schrodinger hiện đại về phương trình 
Hamilton – Jacobi cổ điển : 
Trong phần cuối của bài trước ta đã thiết lập được mối quan hệ giữa những 

phương trình chuyển động lượng tử và phương trình Newton . Và chính nhờ đó , ta 
đã thiết lập mối quan hệ giữa Cơ học lượng tử và Cơ học cổ điển . Ta có thể tìm 
thấy mối quan hệ này bằng một phương pháp khác cụ thể là ta có thể chứng minh 
rằng phương trình Hamilton – Jacobi cổ điển là trường hợp giới hạn của phương 
trình Schrodiger hiện đại . 

Muốn chứng minh điều đó trước hết ta hãy nhắc lại một số vấn đề của phương 
trình Hamilton – jacobi . Hơn nữa để cho bài toán được đơn giản ta giới hạn chỉ xét 
bài toán chuyển động của hạt có khối lượng m trong trương lực thế U(x,y,z,t) . Ta 
viết phương trình Hamilton – Jacobi nhờ hàm tác dụng S0(x,y,z,t) , hàm số này có 
các tính chất là : 

x
S

PX ∂
∂

−= 0

 ,   y
S

PY ∂
∂

−= 0

,    z
S

PZ ∂
∂

−= 0

 .   (10.1) 
 
Trong đó PX, Py, Pz là các hình chiếu của xung lượng lên các trục tọa độ . 

Phương trình hamilton – Jacobi trong trường hợp này có dạng : 
 

),,,()()()(2
1 2020200 tzyxUz

S
y
S

x
S

mt
S

+
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

=
∂
∂

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

 (10.2) 
 
Vì hàm số Hamilton H(PX, Py, Pz , x , y , z , t ) có dạng : 
 

( ) ( ) ),,,(2
1,,,,,, 22 tzyxUPPPmtzyxPPPH ZYZYX +++= 2

X

 (10.3) 
 
Nên từ (10.1) và (10.2) ta suy ra rằng phương trình Hamilton – Jacobi có thể 

viết dạng khác là : 
 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂
∂

−
∂
∂

−
∂
∂

−=
∂
∂

tzyxz
S

y
S

x
S

Ht
S

,,,,,, 0000

  (10.4) 
 
Nếu hàm Hamilton không phụ thuộc tường minh vào thời gian thì nó bằng 

năng lượng E  của hạt . Khi đó từ (10.4) ta suy ra : 
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),,(: 00
0 zyxSEtSEt

S
−==

∂
∂

rasuy
  (10.5) 

 
Các đẳng thức (10.1) chứng tỏ rằng các quỹ đạo là những đường trực giao với 

các mặt S0 = const . Nếu H không phụ thuộc tường minh vào thời gian thì dạng của 
những hạt này không thay đổi theo thời gian . Các mặt đó và các quỹ đạo khả dĩ 
của hạt được minh họa như hình vẽ sau : 

 
 
 
 
                          b  
       a  
 
 
 
 
Giả sử ta xét một hạt bất kỳ tại thời điểm t = 0 nằm tại điểm a , sau đó hạt sẽ 

chuyển động theo quỹ đạo giả sử là ab . Ta hãy tưởng tượng một đám hạt có những 
tọa độ ban đầu x0, y0, z0  khác nhau giả sử trong một thể tích nguyên tố ∆V ta có 
số hạt là : ∆N = ρ∆V , trong đó ρ là mật độ hạt . Đến thời điểm t tất cả những hạt 
này rơi vào một miền khác nào đó của không gian nhưng tất nhiên số hạt sẽ không 
thay đổi . Do đó nếu theo dõi chuyển động của thể tích nguyên tố ∆V chứa những 
hạt này thì số hạt trong thể tích đó cũng sẽ không đổi . Ký hiệu đạo hàm định xứ là 

Dt
D

 , ta có : 

0=∆+∆=∆
Dt

VD
Dt
DVDt

ND ρρ
 

Nhưng để rằng :  

( )VvdivDt
VDvtDt

D ∆=∆∇+∂
∂= ., rrρρρ

 
 
trong đó v  là vận tốc chuyển động của hạt . Như vậy thay các kết quả này 

vào biểu thức trên ta có kết quả : 

r

( ) 0. =+
∂
∂ vdivt

rρρ
     (10.6) 

Mặt khác từ (10.1) ta có : 

Smm
pv ∇−== 1

     (10.7) 
Do đó ta có thể viết (10.6) dưới dạng : 
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( ) 01
0 =∇−

∂
∂ Sdivmt ρρ

 
hay  

( )0
2

0
1 SSmt ∇+∇∇=

∂
∂ ρρ

ρ
   (10.8) 

Điều này có nghĩa là đám hạt chuyển động như một khối chất lỏng , thể tích 
mà ta xét không bị tan rã mà chỉ bị biến dạng thôi . 

Ta có thể giải thích phương trình (10.8) một cách khác . Nếu ta chia số hạt ∆N 

trong thể tích ∆V cho tổng số hạt N thì ta có thể coi 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

N
N

như là xác xuất để tìm 
thấy hạt trong thể tích ∆V còn mật độ ρ có thể coi như mật độ xác xuất . 

Bây giờ ta hãy xét phương trình Schrodinger trong Cơ học lượng tử , cụ thể 
hơn ta chứng minh rằng phương trình này có thể quay về phương trình Hamilton – 
Jacobi khi tính gần đúng . 

Muốn thế ta viết hàm sóng với dạng : 
S

e
i
h

−
=ψ         (10.9) 

trong đó S là một hàm số nào đó chưa xác định . Từ (7.9) ta có : 
 

ψψ
x
Si

x ∂
∂−=

∂
∂

h , 
 

ψψψ
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2 1
x
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x
S

x ∂
∂−

∂
∂−=

∂
∂

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
hh  

Thay hai kết quả này vào phương trình schrodinger : 
 

),,,(2
2

tzyxUmHHti +∆−==
∂
∂ h

h Vôùiψψ
 

 
ta có phương trình cho hàm số S :  
 

Sm
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S
y
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x
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1 222
h

 (10.10) 
 
Ta phân tích S theo những lũy thừa của  : hi

( ) ( ) ...2
2

10 +++= SiSiSS hh    (10.11) 
Thay (10.11) vào (10.10) và so sánh các lũy thừa cùng bậc của  ta có các 

phương trình :  
h
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( )01022

1 SSSm ∆+∇∇=
   

 (10.12b) 
Phương trình đầu của (10.12a) trùng với phương trình Hamilton – Jacobi , còn 

phương trình thứ hai (10.12b) bằng một vài phép biến đổi không phức tạp có thể 
đưa về phương trình liên tục .  

Lưu ý là trong các biến đổi trên ta đã bỏ qua lượng 
Sm

i 2
2 ∇h

 . Ta có thể làm 
như thế nếu : 

 

( ) Sm
iSm

22
0 22

1 ∇>>∇ h

    (10.13) 
hay sử dụng (10.1) thì (10.13) trở thành :  
 

pdivmm
p rh

22
2
>>

     (10.14) 
 
Hệ thức này có nghĩa là động năng phải lớn còn biến đổi của xung lượng phải 

nhỏ . Trong trường hợp một chiiều ta có :  
 

dx
dpp h>>2

      (10.14’) 
Nhưng nếu đưa vào bước sóng De Broglie : 
 

p
hπλ 2=

 
ta thu được :    

πλ 2<<dx
d

      (10.15) 
 
Kết quả quan trọng này có nghĩa là : bước sóng phải là một hàm số thay đổi 

chậm theo tọa độ . 
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II/ Cơ học lượng tử và quang học :  
Về mặt lịch sử , sự song song giữa quang hình học và cơ học do Hamilton xây 

dựng nên là một trong những nguồn gốc của Cơ học lượng tử De Broglie là người 
đầu tiên đã đưa những điều tương tự bị bỏ quên này vào vật lý học hiện đại và nhờ 
những điều tương tự này mà Cơ học lượng tử hay chính xác hơn là cơ học sóng đã 
tiến được những bước tiến đầu tiên . Người ta thường nói rằng Schrodinger đã xây 
dựng một môn cơ học lượng tử tương tự với quang học sóng  . 

Nhưng ta cần lưu ý rằng đây chỉ là sự tương tự , phương trình của Schrodinger 
không hề trùng với phương trình nào trong số những phương trình truyền sóng mà 
từ trước tới nay ta đã biết . Những phương trình truyền sóng luôn là những phương 
trình đạo hàm riêng cấp hai theo thời gian trong khi đó thì phương trình 
Schrodinger lại là phương trình cấp một theo thời gian và ngoài ra còn nhiều sự 
khác nhau nữa giữa hai phương trình đó . 

Tuy nhiên , so sánh phương trình Schrodinger với các phương trình sóng vẫn 
là việc đáng lưu ý . Giả sử rằng ta xét một môi trường đồng nhất nào đó , trong đó 
vận tốc truyền của một sóng – có độ dịch chuyển f nào đó – là v . Phương trình 
truyền của độ dịch chuyễn f sẽ là : 

01
2

2

2 =
∂
∂−∆

t
f

v
f

      (10.16) 
Đối với những sóng có tần số góc là ω , ta đặt : 

tieUf ω−=       (10.17) 
Khi đó từ (10.16) ta có :  

2

2
22 ,0

v
kUkU ω==+∆

   (10.18) 

( λ
π2=k

 là số sóng , còn λ là bước sóng  ).Ta đưa vào lượng được gọi là chiết 
suất : 

( )
00

,, λ
λ== k

kzyxn
    (10.19) 

trong đó λ0 là bước sóng trong chân không  . Khi đó phương trình (10.18) dưới 
dạng mới : 

022
0 =+∆ UnkU      (10.20) 

Phương trình (10.20) là phương trình sóng , nghịa là các phương trình dạng 
này đều mô tả quá trình truyền sóng và ngược lại mọi sóng được mô tả bằng 
phương trình có dạng như thế . 

Bây giờ ta xét phương trình schrodinger : 

ψψψ ),,(2
2

zyxUmti +∆−=
∂
∂ h

h
  (10.21) 

Nếu ta đặt : 
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tEi
eu h
−

=ψ       (10.22) 
thì phương trình (10.21) sẽ có dạng :  
 

( ) 02
2 =−+∆ uUEmu
h     (10.23) 

 
Bây giờ ta giả sử U = C = Const trong miền nào đó , và ký hiệu số sóng khi đó 

là k0 . Ta sẽ có  :  

( )CEmk −= 2
2
0

2
h  

ký hiệu chiết suất của các sóng đối với miền này là :  

2
0

2
2

k
k

CE
UEn =

−
−=

     (10.24) 
khi đó phương trình (10.23) có dạng : 

022
0 =+∆ unkU      (10.25) 

Phương trình này hoàn toàn trùng với phương trình (10.20) . 
 
  

§11  CÁC CÁCH PHÁT BIỂU CƠ HỌC LƯỢNG TỬ 
 

I/ Cơ học lượng tử của Schrodinger: 
Cơ học lượng tử được manh nha từ thời kỳ 1923 - 1924. Năm 1926 

Schrodinger đã phát triển và tổng quát hóa khái niệm sóng vật chất của De Broglie 
và đã tìm được phương trình truyền sóng cho hạt tự do: 

ψψ ∆−=
∂
∂

mti 2
2h

h
     (11.1) 

và cho hạt trong trường thế: 

( ) ( )trrU
mti ,

2

2 rh
h ψψ

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
+∆−=

∂
∂

   (11.2) 
Cơ học lượng tử của Schrodinger được gọi là cơ học sóng-Nghiệm của phương 

trình sóng mô tả một sóng nên được gọi là hàm sóng. 
Cơ học lượng tử của Schrodinger tuy cơ sở xây dựng không chặt chẽ nhưng ưu 

điểm nổi bật của nó là trực quan và công cụ toán học đơn giản. Vì vậy cho tới nay 
trong các giáo trình cơ học lượng tử cơ học sóng vẫn chiếm vị trí chủ yếu. 
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II/ Cơ học ma trận Heisenberg: 
Ngược với cơ học sóng, khi xây dựng cơ học của mình Heisenberg chỉ sử dụng 

các đại lượng đo được từ thực nghiệm. Cần lưu ý là vào thời kỳ đó các đại lượng 
quan sát được đặc trưng cho chuyển động bên trong của nguyên tử chỉ là tần số và 
cường độ bức xạ mà nguyên tử phát ra. Khi phân tích các đại lượng đó Heisenberg 
nhận thấy chúng có tính gián đoạn. Ví dụ tần số bức xạ của nguyên tử được xác 
định phụ thuộc hai chỉ số:ν12 , ν21 , ν22 … νmn . Như vậy tần số không phải xếp 
thành hàng mà thành các bảng mà sau này ta gọi là các ma trận. 

Theo Heisenberg tất cả các đại lượng đặc trưng cho chuyển động bên trong 
nguyên tử đều có thể biểu diễn dưới dạng những ma trận như ma trận tọa độ, ma 
trận xung lượng.v.v.  

Dựa trên lý thuyết của mình Heisenberg đã tìm lại được các kết quả như 
phương trình Schrodinger tìm ra và đã tìm được hệ thức bất định. 

Cơ học ma trận có sự chính xác cao về mặt toán học nhưng tính trừu tượng 
quá mức của nó là khó khăn không nhỏ cho người học. Chính vì vậy nó ít được trình 
bầy trong các giáo trình. 

 

III/ Cơ học lượng tử của P.Dirac : 
Cơ học lượng tử của P.Dirac là sự thống nhất cả hai hình thức trên thành một 

hệ thống duy nhất, mà nội dung toán học là bài toán trị riêng của các toán tử 
Hecmitic trong không gian Hilbert.  

Không gian Hilbert là không gian tuyến tính phức vô hạn chiều. 
Dirac đưa vào một số ký hiệu mới: 

Ket-vector : ψ  = vector cột,   
+= ψψ  

Bra vector : ψ  = vector hàng,  
+= ψψ  

Tích vô hướng hai vector : 
( ) ψϕψϕψϕ == +,  
Chuẩn vector :       

ψψψ =
 

Hệ cơ sở trực chuẩn của L và L+ (không gian liên hợp của L ) là : 
 

+∈

∈

Ln
Ln

,...2,1
,...2,1

 
 
Khai triển vector theo cơ sở: 

ψψψψ jj j
n

j
j =∑=

=
;

1  
hay: 

  ThS. Nguyễn Duy Hưng                                                        Khoa Vật lý 



Cơ học lượng tử - 63 -

ψψ jj
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Ma trận đơn vị : (ứng với toán tử đơn vị): 

∑=
=

n

j
jjI

1       (11.4) 
Hệ thức này là điều kiện đủ của cơ sở trực chuẩn. 
Sử dụng điều kiện đủ ta có thể viết: 
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Các phần tử ma trận của toán tử F̂  trong ký hiệu Dirac: 

   
'ˆ ψψ =F

      (11.5) 

Nhân hai vế với j và sử dụng điều kiện đủ ta có: 

=== ψψψ IFjFjj ˆˆ'
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Vậy:    
k

n

k
j kFjj ψψψ ∑==

= 1

ˆ''

 
 
Nghĩa là:    
          

 (11.6) 
kFjaik

ˆ= . 

 
Với các ký hiệu mới, cơ học lượng tử của Dirac được phát biểu dưới dạng tiên 

đề. Hệ tiên đề như sau: 

Tiên đề 1: Các trạng thái của cơ học lượng tử được mô tả bằng các vector ψ   
của không gian Hilbert trừu tượng. 

Tiên đề 2: Trong cơ học lượng tử các biến động lực được đối ứng với các toán 

tử Hecmitic F̂  tác dụng trong không gian Hilbert các vector trạng thái. 
Như vậy trong hệ cơ sở xác định toán tử đối ứng với ma trận:  
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jk
jk

fkFjF ==⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ˆˆ

 . 
Tiên đề 3: Các kết quả khả dĩ duy nhất của việc đo đại lượng động lực nào đó 

ở trạng thái cho trước là các giá trị riêng của toán tử đối ứng F̂ . 
Như vậy muốn biết các giá trị nào là khả dĩ nhận được khi đo đại lượng vật lý 

nào đó thì ta phải giải bài toán trị riêng 
fffF =ˆ

. 

Tiên đề 4: Xác xuất nhận giá trị f khi đo biến động lực F̂  ở trạng thái ψ  
được cho bằng công thức: 

   
( ) 22

fffW ψψψ ==
   (11.7) 

Tiên đề 5: Các tọa độ Xj và xung lượng Pj (j là ký hiệu bậc tự do) của cơ hệ 
lượng tử tương ứng với các toán tử Xj và Pj thỏa mãn hệ thức giao hoán:  

   jKjKKj iXPPX δh=−
    (11.8) 

Tiên đề 6 (Tiên đề động lực học) : Đối với bất kỳ hệ vật lý nào sự biến đổi giá 

trò trung bình của biến động lực F̂  ở trạng thái ψ  được xác định bằng phương 
trình : 

[ ]PHFt
F

dt

Fd
+

∂
∂=

ψ

ψ ˆ
ˆ

    (11.9) 
trong đó:     

[ ] ( )FHHFiFH P −=
h

,
 . 

 

IV/ Cơ học lượng tử của R. Feynman : 
Một cách trình bày khác rất hiện đại Cơ học lượng tử là cách trình bày cơ học 

lượng tử bằng hình thức tích phân quỹ đạo của R.Meynman hay còn gọi là tích phân 
lộ trình .(Thuật ngữ tích phân lộ trình được dùng để tránh được từ quỹ đạo có thể 
gây hiểu lầm về quỹ đạo của vi hạt mà nguyên lý bất định Heisenberg đã loại bỏ ) 
Nội dung của cách trình bày này này của Feynman có thể xây dựng từ lập luận khá 
đơn giản như sau :  

Ta xét hệ chuyển động một chiều với chuyển động một chiều với phương 
trình chuyển động x(t) . Giả sử hệ chuyển động từ a đến b , và giả sử :  

x(ta) ≡ xa.  
x(tb) ≡ xb. 
Vấn đề đặt ra là tìm xác xuất chuyển từ a đến b của hạt P(a → b ) : 

( ) ( ) 2,baKbaP =→  
trong đó K(a,b) là biên độ xác xuất . 
Trong Cơ học cổ điển chỉ có một quỹ đạo của hệ là quỹ đạo thõa mãn nguyên 

lý tác dụng tối thiểu . (cần lưu ý là a,b tổng quát là trạng thái và “quỹ đạo “ cũng 
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phải hiểu theo nghĩa tổng quát ) . Trong Cơ học lượng tử hạt có thể đi theo vô số 
đường khác nhau để thực hiện phép dời chuyển từ a đến b . 

           t  
           b  
 
          x       x(t) 
 
    a 
         x 
Ta có thể hình dung lại thí nghiệm bắn điện tử qua màn chắn với việc cho các 

vị trí khác nhau của lỗ trên màn . Thực tế chứng tỏ rằng dù cho lỗ ở bất kỳ vị trí nào 
ta vẫn thu được điện tử ở phía bên kia của màn chắn . Đó là một đặc trưng lượng tử 
của hạt vi mô . 

Như vậy biên độ xác xuất toàn phần có thể viết :  
 
( ) [ ]∑=

→ batöøñaïoquyõmoïi
)(, txbaK ϕ

 
 
trong đó : ϕ[x(t)] là phiếm hàm . Feynman thừa nhận dạng ϕ[x(t)] như là một 

tiên đề : 

( )[ ]
[ ]abi S

etx
,

h=ϕ  
 
với : 

    
[ ] ( )∫=

bt

at
dttxxLabS ,,, &

 
là hàm tác dụng cổ điển .(Nếu xx=  thì dS = 0) 
Từ việc thừa nhận tiên đề này ta có thể tìm lại nhiều kết quả của Cơ học 

lượng có được bằng các cách trình bày trước đây . 
Mặc dù có nhược điểm không nhỏ là việc tính toán khá phức tạp (đặc biệt là 

gặp phải các tích phân Gauss ) nhưng trong giai đoạn những năm cuối thế kỷ 20 
phương pháp tích phân quỹ đạo của Feynman phát triển rất mạnh và thậm chí trở 
thành công cụ chủ yếu của Vật lý lý thuyết hiện đại . Và đạt nhiều kết quả rực rỡ 
trong việc nguyên cứu lý thuyết các trường lượng tử . 

 
 

§12  CÁC CÁCH MÔ TẢ SỰ PHỤ THUỘC THỜI GIAN CỦA HỆ 
VI MÔ 
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1/ Bức tranh Schrodinger :  
Cách mô tả này xem trạng thái của vi hệ phụ thuộc thời gian với quy luật biến 

đổi được xác định bằng phương trình Schrodinger. 

   
ψψ Hti =

∂
∂

h
. 

Cách mô tả này thường được gọi là bức tranh Schrodinger. 
Nếu toán tử H không phụ thuộc tường minh vào thời gian ta có thể thay 

phương trình Schrodinger bằng phương trình: 

   ( ) ( ) ( )00, tttUt ψψ =  .    (12.1) 

trong đó:    
( ) ( )⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡ −−= 00 exp, ttHittU
h   

 (12.2) 
Thật vậy từ (7.1) lấy đạo hàm hai vế theo thời gian ta có: 
 

( ) ( ) ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −−−==

∂
∂

000
0 exp
),(

tttHiHit
dt

ttdU

t
t ψψψ

hh  
 

  
( ) ( 00, tttHUi ψ

h
−= )

 
 

Mà từ (12.1) ta có : 
( ) ( )

( )0
0, t

tttU ψ
ψ=

  Nên thay vào ta có: 

   

( ) ψψ Hi
t
t

h
−=

∂
∂

  hay : 
ψψ Hti =

∂
∂

h
. 

Nghĩa là ta lại quay về phương trình Schrodinger. 
Với toán tử U(t,t0) ta có thể chứng tỏ nó là toán tử Unita. 
Thật vậy do H là Hermitic nên ta có: 

   
( ) ( ) ( 000 ,exp, ttUttHittU −+ =−= ⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡
h

)
 

như vậy ta có: 

   ( ) ( ) ( ) ( ) IttUttUttUttU == ++
0000 ,,,, . 

nghĩa là toán tử U(t,t0) là toán tử Unita. Điều này là cần thiết do yêu cầu bảo 
toàn chuẩn trong phép biến đổi(12.1). 

Với toán tử U(t,t0), nó thỏa mãn phương trình: 

   
HUt

Ui =
∂
∂

h
. 

Trong bức tranh Schrodinger, các toán tử động lực không phụ thuộc tường 
minh vào thời gian là các đại lượng cố định, hệ hàm riêng của các toán tử này cũng 
là các hệ hàm cố định trong không gian Hilbert. 
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2/ Bức tranh Heisenberg: 
Một cách khác mô tả sự phụ thuộc thời gian của vi hệ-được gọi là bức tranh 

Heisenberg- là xem trạng thái có dạng: 
  

  ( ) ( )tttU SH ψψ 0,+≡ .    (12.3) 
 
(chữ H và S ở các hàm sóng và toán tử chỉ rằng hàm sóng và toán tử được cho 

trong bức tranh Heisenberg hay Schrodinger ). 
Từ (12.3) do tính Unita của U và do (12.1) ta có : 
với hàm sóng  

    
( ) ( ) ( ) ( )

0000 ,, ttttUttU SSH ψψψ == +
 

và với các toán tử : 

    
( ) ( )00 ,, ttULttULL SHS

+≡→
  

 (12.4) 
(Ma trận của Ls đồng dạng với ma trận LH ). 
Như vậy trong bức tranh Heisenberg, các trạng thái là các vector cố định 

trong không gian Hilbert còn các toán tử động lực sẽ là các lượng biến đổi theo thời 
gian. 

3/ Bức tranh tương tác : 
 Cách thứ ba-được gọi là bức tranh tương tác-là cách trung gian giữa hai bức 

tranh trên mà trong đó cả vector trạng thái lẫn các toán tử động lực đều phụ thuộc 
thời gian. Bức tranh tương tác thường gắn liền với phương pháp nhiễu loạn trong đó 
có sự phân chia Hamiltonien : 

   H = H0 + H1 
trong đó: H là Hamiltonien toàn phần, H0 là Hamiltonien không tương tác, H1 

là Hamiltonien nhiễu loạn. 

4/ So sánh hai bức tranh cơ bản: (bức tranh Schrodinger và bức 
tranh Heisenberg ) . 
a/ Hai bức tranh trên là tương đương nhau do viểc chuyển từ bức tranh này 

sang bức tranh kia được thực hiện nhờ phép biến đổi Unita, do đó phép biến đổi 
này hoàn toàn không thay đổi các trị riêng của các toán tử động lực. Do đó, các giá 
trị trung bình của các đại lượng động lực là bất biến. 

b/ Về phương diện tính toán bức tranh Schrodinger thuận tiện hơn do trong 
trường hợp này ta chỉ cần xác định một vector là vector trạng thái-một ma trận cột-
nếu dùng một cơ sở xác định của không gian Hilbert các trạng thái. Còn trong bức 
tranh Heisenberg ta phải tính toán trên những ma trận biểu diễn của các toán tử 
động lực để tìm các quy luật biến đổi của chúng theo thời gian. Các tính toán này là 
khá phức tạp. 

Tuy nhiên bức tranh Heisenberg cho ta thấy về mặt hình thức có một sự tương 
đồng giữa cơ học lượng tử và cơ học kinh điển. (cụ thể là cơ học kinh điển trong hệ 
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hình thức Hamilton). Nói rõ hơn là cấu trúc toán học của chúng đều là cấu trúc đại 
số Lie, do các giao hoán tử và các móc Poisson đều là các phần tử của đại số Lie.  

 

§13  CÁC BIỂU DIỄN TRONG CƠ HỌC LƯỢNG TỬ 
 
Trong cơ học lượng tử trạng thái của vi hạt được mô tả bằng vector trạng thái 

– là vector trong không gian Hilbert. Nhưng ta biết rằng trong không gian Hilbert 
các trạng thái này chúng ta có thể dùng các cơ sở khác nhau để xét bài toán. Thông 
thường người ta chọn các cơ sở này là các hàm riêng trực chuẩn của các toán tử 
động lực. (các toán tử Hecmitie). 

Nếu ta xem hàm sóng là hàm ( )tr ,rψψ =  thì các toán tử động lực có dạng: 
[ ]∇−≡∇−≡≡ ×riLiPrr r
hh ;ˆ;ˆˆ  . 

cách mô tả này được gọi là biểu diễn tọa độ(của hàm sóng và các toán tử 
động lực). 

Nếu hệ cơ sở trực chuẩn là hệ ( )ϕθ ,mYl  - các hàm riêng của  toán tử momen 
xung lượng- thì cách mô tả này của hàm sóng và các toán tử động lực được gọi là 
biểu diễn momen xung lượng. 

Tương tự như thế nếu dùng cơ sở là hệ trực chuẩn của toán tử xung lượng hay 
của toán tử năng lượng ta sẽ có biểu diễn xung lượng hay biểu diễn năng lượng 
tương ứng. 

Tất nhiên, do các cơ sở là bình đẳng, nên tất cả các biểu diễn đều tương 
đương nhau. Vì vậy việc chọn biểu diễn này hay biểu diễn khác chỉ xuất phát từ bài 
toán cụ thể cho thuận tiện việc tính toán. 

Hơn nữa về mặt toán học khi chuyển cơ sở trực chuẩn sang một cơ sở trực 
chuẩn khác bằng một phép biến đổi Unita nào đó thì ma trận các toán tử sẽ biến 
thành ma trận đồng dạng, các phép biến đổi khi đó được gọi là các phép biến đổi 
chính tắc. Mặt khác ta cũng biết rằng nếu cơ sở là một hệ hàm riêng tiêu chuẩn của 

toán tử F̂  nào đó thì ma trận biểu diễn của F̂  trong cơ sở đó sẽ có dạng chéo. 

I/ Cơ học lượng tử trong F̂ -biểu diễn : 

Ta chọn một biến động lực xác định nào đó và xét toán tử F̂  Hermitic tương 

ưng với nó. Bài toán trị riêng tương ứng cho F̂ là: 
fffF =ˆ

     (13.1) 

Ta chọn hệ cơ sở trực chuẩn là các vector riêng của toán tử thỏa mãn điều 
kiện (trực chuẩn và đủ): 

F̂
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Iff

ff

f

ff

=∑

=
'''

''' δ

 

(13.2)

(13.3)

1/ Trạng Thái ψ  trong F̂ - Biểu diễn : 

Vector bất kỳ ψ  khi triển theo hệ cơ sở 
f

 như sau: 

             

∑=
f

f
fψψ

    
 (13.4) 

trong đó:     
ψψ ff =      (13.5)  

là một tập hợp các số (do
ψf

là một tích vô hướng). Xác định đơn vị 

vector ψ  và được gọi là hàm sóng của trạng thái ψ  trong  biểu diễn. F̂

2/ Toán Tử  trongQ̂ F̂ -Biểu diễn: 

Ta xét toán tử Q  nào đó chuyển vector
ˆ ψ  thành vector ϕ . Nghĩa là : 

ϕψ =Q̂       (13.6) 

Khi đó ta nhân trái hai vế với 
'f

 sẽ được: 

∑==
f

fQfQff ψψψϕ '''

 
hay :     

∑=
f ffff

Q ψϕ ''
 

Nghĩa là toán tử  trongQ̂ F̂ - biểu diễn được đối ứng với ma trận  : ff
Q '

    
><= fQfQ

ff
ˆ'

' .   
 (13.7) 

3/ Bài toán trị riêng của toán tửQ  trong
ˆ F̂ -biểu diễn: 

Xét bài toán: 
qqqQ =       (13.8) 

Nhân trái với 
f

 ta có: 
qfqqQf =

 
Nhưng để ý rằng, với vế trái ta có: 
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∑=∑=
' ''

'

''

f ffff

qQqffQfqQf

 
với vế phải: 

∑=∑=∑=
' ''' ''

'''

f ffff fff

qqqfqqfffqqfq δδ

 
Vậy ta có:    

0
'

''
'

'' =∑−∑
f

fff
f

fff
qqqQ δ

 
hay:      

0=∑ −
' ''' )(

f fffff
qqQ δ

    (13.9) 

Vậy ta nhận được hệ vô tận các phương trình để xác định phổ của toán tử Q .  
ˆ

4/  Chuyển từ F̂ -biểu diễn sang G-bieåu diễn: 

Giả sử ta có hai biểu diễn: F̂ -biểu diễn và G-bieåu diễn 
Nghĩa là ta có: 

a/ Trong F̂ -biểu diễn :
fffF =ˆ

 
∑=
f f fψψ

    với   
ψψ ff =  

Với toán tử Q  nào đó :   
ˆ

'''
' fQfQ

ff
=

 

Trong  -biểu diễn: Ĝ

 gggG =ˆ
 

∑=
g

g gψψ
   với   

ψψ gg =   

Với toán tửQ :  
ˆ

>=< '''
'''

ˆ gQgQ
gg  

b/ vấn đề là biểu diễn gψ
và  qua hệ hàm riêng của toán tử '''gg

Q
F̂ . 

Ta coù:    

∑=∑==
f

ff
f

g gffgg ψψψψ *

  (13.10) 
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∑=∑=

=∑==

'','
'''

''
''

'*
''','

''
'''''

'*
'

'','
''''''''''''

'''
ˆˆ

ff ffffff ffff

ffgg

QgggQg

gffQffggQgQ

 (13.11) 

Như vậy để thực hiện được phép chuyển từ F̂ sang G -biểu diễn phải biết 
được hàm sóng 

ˆ

*fggfg f ==
 

trong F̂ -biểu diễn tức là hàm sóng mô tả trạng thái tương ứng với vector 

riêng của toán tử  . Ĝ

II/ Vài biểu diễn cụ thể: 
1/ Biểu diễn tọa độ: 
-Vị trí (hay tọa độ) của hạt được cho là các trị riêng x của bài 

toán: xxxX =  
- Điều kiện: 

( )
Idxxx

xxxx
=∫

−= ;'''''' δ

 
- Hàm trạng thái:     

∑=
x

xxψψ
 

Với :  
ψψ xx =  là hàm sóng.    (13.12) 

-Toán tử Q  bất kỳ tương ứng với ma trận: 
ˆ

'''
''' xQxQ xx =

     (13.13) 

-Toán tử X̂  có ma trận dạng chéo: 
 

( ) ( )'''''''''''' ˆ
''' xxxxxxxXxX xx −=−== δδ

  (13.14) 
 
-Toán tử xung lượng tương ứng với ma trận: 
 

( )''''''' ˆ
''' xxixPxP xx −−== δh

  (13.15) 
và nó đưa đến quy luật tác dưng lên hàm sóng là phép lấy đạo hàm: 

    xiP
∂
∂−= hˆ

     
 (13.16) 

- Hàm riêng của Toán tử tọa độ: 
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 Xuất phát từ bài toán trị riêng: 

( ) ( )xxxX oo xox ψψ =ˆ
 

hay:       
( ) ( ) ( ) ( )oooo xxxxxxx x −−==− δψ 0

 
Do đó :    

( ) ( )oo xxxx −=δψ
     (13.17) 

-Tương tự từ bài toán trị riêng: 
( )

( )xpdx
x

i p
p ψ

ψ
=

∂
− h

 
ta có thể tìm được hàm riêng của toán tử xung lượng tương ứng với trị riêng p 

trong x-biểu diễn: 

( )
px

p ex h

h

1

2
1
π

ψ =
    (13.18) 

2/ Biểu diễn xung lượng: 
Một biểu diễn hay dùng là biểu diễn xung lượng.Trong đó hệ cơ sở là hệ hàm 

riêng p  của toán tử xung lượng . P̂
Bài toán trị riêng:  

pppP =ˆ
     (13.19) 

Điều kiện cho hàm riêng: 

 
( ) IdpPPPPPP =∫−= ;'''''' δ

  (13.20) 
Trạng thái được mô tả bằng hàm sóng: 

+== PP P ψψψ
 

Bình phương môđun của hàm này xác định mật độ xác xuất hạt có xung lượng 
nhận giá trị p. 

-Toán tử xung lượng P̂ có trị riêng tương ứng là p. 
-Toán tử tọa độ: 

piX P ∂
∂−= hˆ

 
Hoàn toàn tương tự như hai biểu diễn trên, có thể xét bài toán trong biểu diễn 

Moment xung lượng, biểu diễn năng lượng, tùy bài toán cụ thể. 
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CHƯƠNG II. MỘT SỐ BÀI TOÁN CƠ BẢN CỦA PHƯƠNG 
TRÌNH SCHRODINGER 

 
 
 
 

§ 1 CHUYỂN ĐỘNG TỰ DO 
 
Chuyển động tự do là bài tóan mà hàm Hamilton của hạt chỉ có phần “ động 

năng” để đơn giản trước hết ta giả sử hạt chuyển động tự do theo trục OX . Mặc 
dù đơn giản nhưng bài tóan này có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt lý thuyết vì 
nó là “ thử thách “ đầu tiên của những ý tưởng mới trong cơ học lượng tử . 

 Khi Hamilton có dạng: 

   m
PH 2

2ˆˆ =
      mà  dx

diP h−=ˆ
        

nên có phương trình : 

           
)()( xE

dx
xd

m ϕϕ =− 2

22

2
h

 
Các nghiệm là : 

xmE

Aex 2
2

21
h

±
=)(,ϕ

=
pxi

Ae h
±

 
Các nghiệm này thỏa mãn điều kiện hữu hạn và liên tục trong toàn  không 

gian với bất kỳ các giá trị nào của E > 0 hay E < 0 . Như vậy phổ các gía trị riêng 
của năng lượng là liên tục (từ 0 → ∞ ). 

)()( xExH 11 ϕϕ =  
)()( xExH 22 ϕϕ =  

Với mỗi gía trị bất của năng lượng ta có hai hàm sóng , vậy E suy biến hai lần 
. 

Mặt khác )(x1ϕ  và )(x2ϕ  cũng là hàm riêng của toán tử xung luợng mà:  
pmvmE ==2  

Nên ta cũng có hai phương trình tương ứng: 

)()()( xpxmE
x

edx
dix

xi
mEi

11

2
1 2 ϕϕϕ

==−=
∂

∂
− hhh

 

)()()( xpxmE
x

edx
dix

xi
mEi

22

2
2 2 ϕϕϕ

−=−=−=
∂

∂
−

−
hhh
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Như vậy với mỗi E tương ứng với cặp (p , -p) nghĩa là xung lượng của hạt là 
rất định hướng ,hay nói cách khác : chuyển động tự do là chuyển động bất định 
hướng trong không gian . 

Ta tìm điều kiện chuẩn hóa các hàm sóng. 
Nếu cứ theo cách thông thường thì : 

∞=∫=∫=∫
+∞

∞−

+∞

∞−

+∞

∞−

− dxAdxeAdx xppi 22 )(* hϕϕ
 

Đây là điều vô nghĩa. Vì vậy ta phải tìm cách khác . Giả thiết chuyển động 
của hạt xảy ra ở miền V hữu hạn nhưng rất lớn như vậy hạt phải thỏa mãn điều 
kiện tuần hoàn do nó bị giam trong “hố thế” : 

)()( Lxx +=ϕϕ  
Khi đó : 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ =+= pLipxiALxpiApxiA
hhhh

expexp)(expexp
  

suy ra:    

exp
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ pLi
h = 1 = cos

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
h
pL

+ isin
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
h
pL

 
nghĩa là:    

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧ =

=
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

1cos

0sin
h

h

Lp

Lp
   

 Suy ra :    

 L
nPnpL

n
h

h
ππ 22 =→=

 
Như vậy với giả thiết thu hẹp bài toán, trị riêng p đã trở thành pn nghĩa là đã 

bị lượng tử hóa do đó năng lượng cũng bị lượng tử hóa : 
2

2

222
2 n

mLm
pE n

n
hπ==

 

2

22

01
2
mL

EEE hπ=−=∆
 

Chuyển qua giới hạn L→∞  khi đó : p∆  và 0→∆E  , nghĩa là phổ năng 
lượng trở thành liên tục . Khi đó ta chuẩn hóa như sau : 

1)(2 '"2)'''(2* =−=∫∫ =
+∞

∞−

−−+∞

∞−
ppAdxeA

xppi
dx hh πϕϕ

 
do đó :   

 hπ2
1=A

 
Vậy :     
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pxi
ex h

hπ
ϕ

2
1)( =

 
Trong trường hợp ba chiều , chuyển động tự do ứng với hàm sóng : 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛= prir
hh

r exp
)2(

1)(
3π

ϕ
. 

Vậy nghiệm tổng quát : 

( )
)(exp

2

1),(
2
3 Etpritr −=

h
h

r

π
ψ

. 
Hay sử dụng hệ thức :   

ωh
r

h
r

== Ekp ,   
ta có : 

( )
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −= trkitr ω

π
ψ rr

h

r exp
2

1),(
2
3

. 
Đây là biểu thức của sóng mà De Broglie đã giả thiết trước đây . Như vật từ 

phương trình Schrodinger ta đã tìm lại được sóng phẳng De Broglie . Điều này 
chứng tỏ tính đúng đắn trong các lập luận của cơ học lượng tử . 

 
 

§2 BÀI TOÁN MỘT CHIỀU  
 
Nhận xét mở đầu: 
Các bài toán một chiều là những mô hình đơn giản cho phép tìm được một vài 

đặc điểm quan trọng sẽ gặp sau này trong các bài toán phức tạp , nghiên cứu được 
các nghiệm một cách kỹ lưỡng . 

Nhiều bài toán phức tạp sau những phép biến đổi tương ứng sẽ dẫn đến việc 
giải các phương trình tương tự như phương trình Schrodinger trong bài toán một 
chiều . 

I/ Hạt trong hố thế ( giếng thế ) sâu vô hạn : 
 Thế năng có dạng: 

   ∝ với x<0 

       u(x)=    0 với 0 ≤ x ≤ a  I     II   III 
   ∝ với x>0 
        o    a 
Phương trình Schrodinger có dạng : 
 

0)()(2
22

2
=−+ xuEm

dx
d ϕϕ

h  
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Các điều kiện :     

+/ Trong miền I và III thì 0)( =xϕ  

    +/ Điều kiện biên : 0)()( == ao ϕϕ  
Trong miền : 0 < x< a phương trình có dạng : 
 

0)(2
2

2
=+ xk

dx
d ϕϕ

      với 
2

2 2
h

mEk =
 

Phương trình này có nghiệm : 
kxBkxAx cossin)( +=ϕ  

Điều kiện :     
0)( =oϕ   nên : 0=B    

vậy : 
kxAx sin)( =ϕ  

Điều kiện :     
0)( =aϕ    

nên ta có : 
πϕ nkakaAa sinsin0sin)( =→==  

Vaäy :  πnka =   ...)2,1( =n  
Như vậy : 

nEn
mam

kE === 2
2

2222

22
πhh

 
Nghĩa là năng lượng đã bị lượng tử hóa. Các hàm sóng có dạng : 

a
xnAxn

πϕ sin)( =
 

Hằng số A  xác định từ điều kiện chuẩn hóa . 

11)(
0

2sin22 =→=∫ ∫ dxa
xnAdxx

a a
n

0

πϕ
 

Suy ra :    
.2

aA =
 

Cuối cùng ta có : 

a
xn

axn
πϕ sin2)( =

 ; 
2

2

22

2
n

ma
En

πh=
 

II/ Thế bậc thang: 
Ta xét thế năng có dạng :               E 
               0                nếu x < 0 
               u = const   nếu x> 0    I          u       II 
       

U(x)= 

  
x 
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Ta tìm nghiệm tại hai miền : 
Miền I :   

01
2
12

1
2

=+ )()( xk
dx

xd ϕϕ
 ,    

2
2
1

2
h

mEk =
 

Nghiệm :   

 
xkBexkAex ii 11

1
−+=)(ϕ  

(Hàm sóng = sóng tới + sóng phản xạ). 
Miền II : 

    
0)()(

2
2
22

2
2

=+ xk
dx

xd
ϕ

ϕ
  ,

 
2

2
2

)(2
h

uEmk −=
 

Nghiệm :    

 
xkDexkCe iix 22

2
−+=)(ϕ  

Hàm sóng = sóng truyền qua ( không có sóng từ phải qua trái) 
Như vậy 0=D  và : 

xkCex i 2
2 =)(ϕ  

Từ điều kiện liên tục của )(xϕ  và  tại )(' xϕ 0=x  cho ta các quan hệ : 
CBA =+      (do )(xϕ  liên tục ) 

CkBAk 21 )( =−   (do  liên tục ) )(' xϕ
Từ đây ta có : 

Akk
kkB

21

21
+
−

=
 ;  

Akk
kC

21

12
+

=
 

Do đó : 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −

+
−

+= xikxik ekk
kkeAx 11

21

21
1 )(ϕ

 
 

xik
ekk

kAx 2

21

1
2

2)(
+

=ϕ
 

Ta tính vec tơ mật độ dòng ( trong miền I): 

)(2
**11*

1

*
1

1 BBAAm
k

dx
d

dx
d

m
ij −=−= ⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ hh ϕ
ϕ

ϕ
ϕ

 

ro jjBBm
kAAm

kj +=−= *1*1 hh
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Hay : Mật độ dòng = mật độ dòng tới + mật độ dòng phản xạ. Véctơ mật độ 
dòng truyền qua(trong miền II) 

*22*
2

*
2

22 CCm
k

dx
d

dx
d

m
ijd

hh =−= ⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ ϕ
ϕ

ϕ
ϕ

 
Ta xét trường hợp E > U: 
Từ kết qủa trên ta tính được: 

≡
−+
−−

=
+
−

== ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
22

21

21

/)(1
/)(1
EuE
EuE

kk
kk

j
jR
o

r

 Hệ số phản xạ 

2
21

21

)(
4

kk
kk

j
j

D
o

d

+
= =

 
Ta tính tổng:    

( )
14

2
21

21
2

21

21 =
+

+
+
−

=+
kk
kk

kk
kkDR

 
Điều này có nghĩa là :Cường độ dòng phản xạ và truyền qua bằng cường độ 

dòng tới . 

Ta xét khi E < U  . Khi đó   
1

2

21

21 =
+
−

= kk
kkR

 

Hơn nữa ta nhận thấy : D là ảo nhưng ikk =2  cũng là ảo .  
Như vậy :    

2

1

1
2

*
22

2)( kxAeikk
kx −
+

= =ϕϕω
= 

 =

)(
)()(exp

EUmx
eoEUmx

kk
k −−

=−−
+ ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ 22

2
21

2
1 224

h

h
ω

 
 
Điều này cho thấy xác xuất khác không nhưng giảm theo qui luật hàm mũ, 

giảm càng nhanh nếu (U – E) và khối lượng hạt càng lớn . 
 

III/ Sự truyền qua hàng rào thế có bề rộng hữu hạn: 
 Giả sử U(x) có dạng như hình vẽ :         E 
Khi đó nếu viết phương trình cho  
 các miền I , II và III ta có thể tìm  
được nghiệm dưới dạng sóng phẳng.   I   II   III 
Từ điều kiện về tính liên tục ta tìm  
được các hệ thúc giữa các hệ số.        0            a               

x 
 

  ThS. Nguyễn Duy Hưng                                                        Khoa Vật lý 



Cơ học lượng tử - 79 -

a/ Nếu E > U ta sẽ thấy có sự phản xạ (do hàm sóng có hai phần ). Lưu ý rằng 
trong vật lý cổ điển hạt đi qua một cách tự do . 

b/ Nếu E < U , xác xuất đi qua hàng rào là khác không. 
Xác xuất tỷ đối: 

( ) )(
)(exp, o

aEUmaW oa
2

222
ω
ω

=−−=
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

h  
 
Đây là biểu thức gần đúng cho ta xác xuất để hạt có năng lượng toàn phần E 

xuyên qua hàng rào có độ cao U và độ rộng a. 
Hệ số trong suốt của hàng rào (còn gọi là độ xuyên qua của hàng rào thế ) 

được cho bằng lượng : 
 

)(exp)(exp EUmaDEUma
kk

k
j
j

D o
o

d −−=−−
+

=
⎩
⎨
⎧

⎩
⎨
⎧= 22224

222
1

2
1

hh

       ( 1≈oD ) 
Nếu hàng rào có dạng tùy ý (ở trên là hàng rào dạng chữ nhật) thì độ trong 

suốt của hàng rào là : 
 

[ ]
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

∫ −−≈ 2
1

22 x
xo dxExUmDD )(exp

h  
 
 Sự chuyển từ miền I qua miền III xảy ra qua miền II là miền mà tại đó năng 

lượng tòan phần nhỏ hơn thế năng điều này có thể xem như hạt “chui qua đường 
ngầm” , hiệu ứng này thường được gọi là hiệu ứng đường ngầm . 

Cơ học lượng tử giải thích như sau: 
- Khi giải phương trình Schrodinger , ta thấy xác xuất tồn tại hạt bên ngòai 

bức tường tuy nhỏ như vẫn khác không,như vậy hạt tồn tại phía sau tường là hợp lý . 
- Hệ thức bất định : nếu ax >∆  thì có khả năng hạt ở trong và ngòai bức 

tường.  Với x∆  đủ lớn đến mức v∆  đủ lớn sao cho  có thể làm cho 
hạt vượt tường. 

2v)(∆=∆ mE

-  Khi sóng ánh sáng đến mặt phân cách giữa hai môi trường thì có hiện tượng 
phản xạ và khúc xạ . Như vậy với sóng De Broglie cũng tương tự . Sự tương đương 
này càng chứng tỏ bản chất sóng của hạt vi mô . 

  

IV/ Hố thế năng có các thành cao hữu hạn      
 
Xét dạng hố thế như hình vẽ              E 
                                                   
                           U1       khi x < 0                       U1  
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               U(x)  =      0        khi 0 ax≤≤                    I     II          
III     U2   

                            U2 .    khi x>a 
Ta xét bài toán trong ba miền :                      
Miền I :            0                a    a/ 
        ϕ1   

           
 ϕ3    b/ 

 
Phương trình :     

2
12

11
2
12

1
2 )(2,0

h

Eumkk
dx
d −

==− ϕ
ϕ

 
Nghiệm :     

)exp()exp( 11111 xkBxkA −+=ϕ  
Mieàn II :  
Phương trình :    

2
2
22

2
22

22 2,0
h

mEkk
dx

d
==− ϕϕ

   
 
Nghiệm :     

)exp()exp( 22222 xikBxikA −+=ϕ
 

Mieàn III :  
Phương trình :    

2
22

33
2
32

3
2 )(2,0

h

Eumkk
dx

d −
==− ϕ

ϕ

 
Nghiệm :     

)exp()exp( 33233 xkBxkA −+=ϕ
 

Các điều kiện biên dẫn tới kết quả  : 031 == AB . 
Vậy cuối cùng ta có : 

)exp()( 111 xkAx =ϕ  
)exp()exp()( 22222 xikBxikAx −+=ϕ

 
)exp()( 333 xkBx −=ϕ  

Dạng định lượng của ϕ1(x) , { })(Re x2ψ  và cho trên đồ thị b/ của hình vẽ. 
Như vậy ta thấy bên ngoài độ rộng của giếng  thế năng xác xuất tìm thấy hạt vẫn 
khác không và xác xuất này giảm nhanh khi đi sâu vào thành giếng . 

Để xác định các hệ số 3221
BBAA ,,,

 ta sử dụng điều kiện liên tục của ba 
hàm và đạo hàm của chúng tại các điểm biên. Khi đó ta có : 
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( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )aa

aa

''

''

32

21

32

21

00

00

ϕϕ
ϕϕ
ϕϕ
ϕϕ

=
=
=
=

 
hay 

        )exp()exp()exp(
)(

)exp()exp()exp(

akBkaikBikaikAik
BAikAk

akBaikBaikA
BAA

333222222

22211

332222

221

−−=−−
−=

−=−+
+=

 
Để hệ phương trình có nghiệm định thức của hệ phải bằng không . Tuy nhiên 

phương trình đó khá phức tạp . Để đơn giản ta viết lại ϕ2 (x) dưới dạng gọn hơn 
tương đương : 

( ) ( )bxkCx += 22 sinϕ  
Khi đó hệ phương trình trên trở thành : 

)exp()cos(
cos

)exp()sin(
sin

akBkbakCk
bCkAk

akBbakC
bCA

33322

211

332

1

−−=+
=

−=+
=

 
Chia phương trình thứ ba cho phương trình đầu và phương trình thứ tư cho 

phương trình thứ hai ta được : 

   ).(cot
.cot

bakgkk
gbkk

+−=
=

223

21

 
Từ phương trình đầu của hệ này ta có : 

   2

1
k
kgb =cot

      hay     

( )
1

22
12

2
1

mU
kbgb h

=+= −cotsin
 

Tương tự ta có :     

( )
2

2
2 2mU

kbak h
−=+sin

 
Từ hai kết quả đó ta tìm được phương trình xác định các giá trị của k (và 

tương ứng là các mức năng lượng) dưới dạng ẩn : 
 

2

2

1

2
2 22 mU

k
mU

knak hh arcsinarcsin −−= π
 

 
Trong đó n là các số nguyên n = 1,2,3… Giải phương trình này bằng phương 

pháp đồ thị ta có các nghiệm là các giá trị năng lượng . Cụ thể ta đặt :  
ak π≈1

2
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  Vậy :                 
2

22

1 2ma
hπ≈Ε

 
 
Kết quả này trùng với kết quả khi áp dụng hệ thức bất định  
 
 

§3 DAO ĐỘNG TỬ ĐIỀU HÒA 
 
Nhận xét mở đầu : 

+/ Trong vật lý cổ điển :     .xkF rr
−=  

     22
22 kx

m +Ρ=Η
   

Vật sẽ dao động theo quy luật điều hòa :  
+/ trong lý thuyết Bohr (bán lượng tử) 
Các mức năng lượng được suy ra từ quy tắc lượng tử : 
 
∫ = hπndxPx 2     
 

Kết quả: Năng lượng là gián đoạn : ωh⋅=Ε nn  và bức xạ chỉ có thể xảy ra 
khi dao động tử chuyển mức năng lượng . 

Trong cơ học lượng tử bài toán dao động tử điều hòa là bài toán với “thế 
năng” : 

   
( )

2

22 xmxU ω
=

 

Thay vào biểu thức của   
( )xUm

x +Ρ=Η 2
2ˆˆ

   
ta có :  

22
22

2

22 xm
dx
d

mH ω+−= hˆ
 

 
Phương trình Sch có dạng : 
    

( ) ( ) 02
2 22

22

2
=−Ε+ ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
xxmm

dx
xd ϕωϕ

h  
Đưa vào biến mới : 

   h
ωξ mx=

    ,  ωλ
h
Ε= 2

  
Phương trình trở thành : 
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 ( ) ( ) ( ) 02 =−+′′ ξϕξλξϕ  
 
Phương trình này có cùng dạng với phương trình cho đa thức Hecmit-gauss : 
      

( ) 012 2 =−++ yxny ''
   

 

Trong đó 2,...,1,0n = và các nghiệm của nó là các đa thức            
Hecmit-Gauss :  

( ) ( )xhxy nn ≡    
 vôùi :  

( ) 2
2

2
1

2
x

n
n

n exHnxh
−−= )(!)( π  

 

Và điều kiện trực chuẩn tương ứng cho ( )xhn  là : 

      2121 nnnn dxxhxh δ=∫
+∞

∞−
)()(

Như vậy có nghĩa là ta có :  ,12 += nλ  do đó  : 

    
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +=Ε 2
1nωh

    .2,.,1,0n =   
  

và nghiệm  ( )ξϕ   có dạng : 
( ) )(ξξϕ nhA=  

Thừa số A được xác định từ điều kiện chuẩn hóa : 

( ) 12 =∫
+∞

∞−
dxxnϕ

 
hay là: 

                 
( ) ( )∫∫ ==

+∞

∞−

+∞

∞−
ξ

ξ
ϕϕ dd

dxxdxx nn
221

 

   
( ) ( )∫=∫=

∞+

∞−

∞+

∞−
ξξωξξϕω

222
nn hAmdm

hh

 
sử dụng điều kiện trực chuẩn của các đa thức ( )ξnh     
ta có kết quả :  

            
12 =Α ωm

h

  do đó :  
4

h
ωm=Α

 
Như vậy cuối cùng ta có nghiệm  : 
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( )

( )ξ
π

ω

ξωϕ

ξ
nn

nn

He
n

m

hm

22

2
14

4

−=

=

!

.

h

h

 
 
Trở về biến  ta có một vài nghiệm đầu tiên : x

( )2
0

2

0
0 21 xx

x
x −= exp)(

π
ϕ

 

( )
0

2
0

2

0
1

22exp
2

1)( x
xxx

x
x −=

π
ϕ

 

( ) ⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−−= 24.2exp

8
1)( 2

0

2
2
0

2

0
2 x

xxx
x

X
π

ϕ
 

trong các công thức này :  

.0 ωmx h=
 

 
 
 

§4 CHUYỂN  ĐỘNG TRONG TRƯỜNG XUYÊN TÂM. NGUYÊN 
TỬ HYDRO 

 

I/ Momen góc : (Momen động lượng ). 
1/ Momen góc.Các hệ thức giao hoán . 

Từ hệ thức :    ta có các thành phần : [ ]prM ˆˆˆ ×=
 

   
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

∂
∂−

∂
∂−=

∂
∂−

∂
∂−=

∂
∂−

∂
∂−=

xyyxiM

zxxziM

yzzyiM

z

y

x

h

h

h

ˆ

ˆ

ˆ

                 
 (4.1) 

Toán tử bình phương được định nghĩa bằng hệ thức : 
      

2222
zyx

MMMM ˆˆˆˆ ++=
                           (4.2) 
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 Các hệ thức trên (trong hệ tọa độ Descartes) có thể có dạng thuận tiện hơn 

trong hệ tọa độ cầu cho các tính toán cho các bài toán xuyên tâm .hai hệ tọa độ này 
có liên hệ: 

                         θ
ϕθ
ϕθ

cos
sinsin
cossin

rz
ry
rx

=
=
=

                              (4.3) 
Như vậy : 

   
ψ

ϕθϕϕθψ
ϕ

ψ
ϕ

ψ
ϕ

ψ
ϕ
ψ

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

∂
∂−

∂
∂=

∂
∂+

∂
∂−=

∂
∂

∂
∂+

∂
∂

∂
∂+

∂
∂

∂
∂=

∂
∂

xyyx

ryrx

z
z

y
y

x
x

cossinsinsin

                     
  

 Theo (4.1) ta có :  ϕ∂
∂−= hiM

z
ˆ

 
 Tính tương tự ta có : 

   
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

∂
∂−

∂
∂−=

∂
∂+

∂
∂−=

ϕϕθθϕ

ϕϕθθϕ

sincotcosˆ

coscotsinˆ

giM

giM

y

x

h

h

 
  
 Thay các kết quả này vào (4.2) ta có : 
  

  ⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

∂
∂+

∂
∂−= θθθθϕθ

sin
sin

1
sin

1ˆ
2

2

2
22 hM

  (4.4) 
  
 Với các thành phần Momen ta có thể chứng minh: 
 

       (4.5) 
k

k
ijkji

k
k

ijkji

k
k

ijkji

MeiMM

PeiPM

reirM

ˆˆ,ˆ

ˆˆ,ˆ

ˆˆ,ˆ

∑=

∑=

∑=

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

h

h

h
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trong đó là tenxơ đơn vị hoàn toàn phản xứng hạng 3. ijke

e123 = e231= e312 =1, e132 = e321 = e213 = -1 còn lại 21 thành phần bằng 
không . 

 2/ Hàm riêng và trị riêng của zM̂ và 2M̂  
Từ phương trình : 

   
ψ

ϕ
ψ

zMi ˆ=
∂
∂− h

                            (4.6) 
 

Nghiệm có dạng : 
( ) ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛= h
ϕϕψ 2iMAexp

    
 (4.7)  

 Hàm ( )ϕΨ   là tuần hoàn : ( ) ( )πϕψϕψ 2+=   nên: 
              

     ,  mh=Μ2 ,...,, 210 ±±=m       (4.8)     
 
Như vậy hình chiếu momen bị lượng tử hóa. 
Hằng số A được xác định từ điều kiện :                                   

  
1

2

0
=∫

π
ϕψψ dmm

*

 do đó :   π2
1=A

                            
Như  vậy :   

   
( ) ϕ

π
ϕ im

m e
2
1=Ψ

    (4.9)  

 Ta tìm hàm riêng và trị riêng của 2Μ̂ . Từ kết quả : 
          

   ⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

∂
∂+

∂
∂−= θθθθϕθ

sinsinsin
ˆ 11

2

2

2
22 hM

 
ta có phương trình trị riêng :  

     ψψ 22 Μ=Μ̂
trở thành :   

  
ψθ

ϕθθθϕ
ϕ

θ
2

2

2

2
2 11 Μ=

∂
∂

∂
∂+

∂
∂−

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛sinsinsin
h

      
(4.10) 

  
Phương trình này được gọi là phương trình cho các hàm cầu . Nó chỉ có 

nghiệm khi : 

   ( )122 +=Μ llh    l =0,1,2,…   (4.11) 
và khi đó nghiệm có dạng : 
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( ) ( ) ϕθ

π
ϕθψ imm

m em
m cos)!(

)()!(, ll l

ll
Ρ

+
+−

= 4
12

  (4.12) 
trong đó  

      l±±±= ,...,, 210m  . 
 Có thể chứng minh rằng : 

    
02 =⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

iMM ˆ,ˆ

điều này có nghĩa là hai toán tử 2Μ̂  và   có chung một hệ hàm riêng là 
các hàm cầu  (4.10). 

iΜ̂

 Trong toán học –phần các hàm đặt biệt –người ta chứng minh rằng các đa 
thức Legendre liên kết có dạng :  

   
( ) ( ) ( )x

dx
dxx m

m
m

ll Ρ−=Ρ 2
1

21
 

trong đó ( )xlΡ   là các đa thức Legendre có dạng :  

   
( )

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

l

l

l

ll l
12

2
1 x

dx
dxP

!  
 Với các hàm cầu ,có thể chứng minh là chúng thỏa mãn hệ thức trực giao :  

( ) ( ) ''''
* sin,,

mmmm dd δδϕθθϕθψϕθψ
π π

lll
l =∫ ∫

2

0 0       (4.13) 
          
 

II/ Hạt trong trường đối xứng cầu (chuyển động xuyên tâm)  
 Ta xét bài toán trong hệ tọa độ cầu .Trong hệ đó toán tử  ∆   có dạng : 

   
ϕθ ,∆+

∂
∂

∂
∂=∆ ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
2

2
2

11
rrrrr     (4.14) 

trong đó: 

 ⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

∂
∂+

∂
∂=∆ θθθθϕθϕθ

sinsinsin,
11

2

2

2
           (4.15) 

 Như vậy phương trình Sch có dạng : 
   

  

( )[ ] 0211
22

2
2 =−Ε+∆+

∂
∂

∂
∂

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ψψψ
ϕθ

h

rUm
rrrrr ,

 
 (4.16) 

 
 Dùng phương pháp tách biến .Đặt :             
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    ( ) ( ) ( )ϕθφϕθψ ,,, rRr =    
 (4.17) 

Thay vào (4.15) ta có : 
          

  

( )[ ] ( )

( ) ( ) λϕθφ
φϕθ =

∆
−=

−Ε+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

,
,

rR

rRrUmrdr
dRrdr

d
2

22 2
h

   
 (4.18) 

Vậy ta có : 

   
( ) ( )ϕθφλϕθφϕθ ,,, =∆−

 
 
So sánh với phương trình (4.10) và (4.11) ta có : 

   ( )1+= llλ     ,...,, 210=l  

   

( ) ( ) ϕθ
π

ϕθφ imm e
m
m cos

)!(
)!()(, l

l

ll Ρ
+

−
⋅+=

4
12

   (4.19) 

    ( )ϕθ ,mYl≡  .  l±±= ,..., 10m  

 Các hàm  ( )ϕθ ,mYl  được gọi là các hàm điều hòa cầu .Ta có một số hàm 
cấp thấp là: 

    
θπ

π

cos4
3

4
1

=

=

oo

oo

Y

Y

   

    
ϕθπ
ieY ±

± = sin, 8
3

11
 

    
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −= 2
1

3
2

4
5 2

2 θπ cos,oY
 

    
ϕθπ

ieY 22
12 8

15 ±
± = sin,

 

    
ϕθπ
ieY 22

22 32
15 ±

± = sin,
 

 Cần nhấn mạnh là phần góc của hàm sóng không phụ thuộc vào dạng cụ thể 

của thế năng ( )rU   .Đây là hệ qủa trực tiếp và quan trọng của thế đối xứng cầu. 

 Bây giờ ta xét tiếp phần xuyên tâm của hàm sóng ,tức là hàm ( )rR .Từ 

(4.18) và chú ý : ( )1+= llλ  
ta có: 
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( ) ( ) 021

2
2

2 =−Ε+ ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ rRrUm
dr
dRrdr

d
r l

h   (4.20) 
          

trong đó :   
( ) ( ) ( )

2

2

2
1

mr
rUrU ++= llh

l
   

 (4.21) 
 Phươngtrình (4.20) có thể đưa về phương trình Sch một chiều với điều kiện 

biên đặt biệt tại r =0 . 
cụ thể là ta đặt : 

   ( ) ( )rrRr =ϕ  
với điều kiện :   ( ) 0=oϕ   (do tính hữu hạn của ( )rR ) 
 Thay hàm  ϕ (r) trong (4.22) vào (4.20) ta có phương trình Sch một chiều : 
     

    

( )[ ] ( ) 0
2

22

2
=

−
+ r

ruEm
dr
d ϕϕ

h

l

 
 (4.23) 

 Điều kiện biên  ( ) 0=oϕ   tương ứng với giếng thế có bức tường trái 
cao vô tận (tại r = 0). 

 Sự nghiên cứu sâu hơn phương trình (4.23) đòi hỏi dạng cụ thể của hàm  
( )rU  .      

III/ Nguyên tử Hydrogen :  
 Bài toán nguyên tử Hydrogen là bài toán điển hình của lớp bài toán quan 

trọng chuyển động của electron trong trường Coulomb đối xứng cầu. Trong nguyên 
tử Hydrogen, Hamiltonian có dạng : 

    r
e

m
22

2 −∆−=Η hˆ
              

 (4.24) 
 Dùng phương pháp tách biến như trường hợp trường xuyên tâm ta có thể tìm 

được các trị riêng của toán tử Hamilton có dạng : 

  
22

4

2 n
me

n
h

−=Ε
        ,....,21=n        (4.25) 

 Các hàm riêng có dạng : 
  

  ( )ϕθψ ,mnmn YR lll =    .      (4.26) 
  

  

( )
l

l

±±±=
−=
...,2,1,0

,1...,2,1,0
m

n
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 Trong đó : ( )ϕθ ,mYl  là các hàm cầu ,dạng của hàm cầu này không 

thuộc vào dạng cụ thể của thế đối xứng cầu.Còn các hàm xuyên tâm 
( )rR

nl   được 
xác định bởi phương trình :  

    

( )[ ] ( ) 02
22

2
=

−
+ rruEm

dr
d ϕϕ

h
l

   

với thế 
( )

r
erU

2
−=

  là thế Coulomb của hạt nhân nguyên tử Hydrogen. 

 Dạng của 
( )rR

nl  được cho bởi : 

  

( )
[ ] ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
+⋅

−
⋅

+
−−−= n

rLn
re

n
n

n
rR n

n
r

n
22

1
12 12

132
l

l

l

l

)!(
)!(

 
 (4.27)  

 

trong đó :   là đa thức Laguere tổng quát. ( )xLn
12

1
+
+
l

 Những hàm  laguere này thỏa mãn điều kiện chuẩn hóa :  
     

         
( )∫ =

∞

0

22 1drrrRnl

 Ta có thể viết một số hàm xuyên tâm đầu tiên : 
 

   
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−=

−

1

2
3

110 exp2 r
rrR

                
 

   
( ) ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−−= −

11

2
1

3
120 212exp2 r

r
r
rrR

  (4.28) 
    

   11

1
3

121 2exp62 r
r

r
rrR ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

−

   
  
 Như vậy ta dễ dàng viết được một số hàm riêng của toán tử Hamilton (4.24) 

là : 
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( )

( )

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−=

−=

−−=

−=

−

−

−

−

11

1
3

1210

11

1
3

1211

11

2
13

1200

1

2
13

1100

cos2exp24

sin2exp8

212exp8

exp

r
r

r
rr

r
rier

rr

r
r

r
rr

r
rr

θπψ

ϕθπψ

πψ

πψ

 (4.29)  
 Sự phân lập (hay suy biến )của các mức năng lượng: 
 Để ý rằng các mức năng lượng của một electron trong nguyên tử Hydrogen 

chỉ phụ thuộc vào  n   : 

    
22

4

2 n
me

n
h

−=Ε
  ,....,21=n    

 
trong khi đó các hàm sóng –tức là các trạng thái lại được xác định bởi ba số 

lượng tử : n, l  và m .Ngoài ra khi xác định các trạng thái của electron là còn phải 
kể đến một số lượng tử khác nữa là σ  không có mặt trong các biểu thức ở đây.Vì 
ứng với mỗi n số lượng tử l nhận các giá trị từ 0  đến (n-1) , và với mỗi l số lượng tử 

m  nhân (2l+1) giá trị nên số trạng thái ứng với mỗi mức Năng lượng   là : nΕ

    
( ) 21

0
2122 ng

n

l
n =∑ +=

−

=
l

   
 (4.30) 

 
(thừa số 2 là hai trạng thái của Spin ).  

    Điều này có nghĩa là các trị riêng nΕ  suy biến bậc 
2n2.Sự phân lập (hay suy biến) của các mức năng lượng là một quy luật liên quan 
đến tính đối xứng trong hệ nguyên tử.Ví dụ :Đối xứng cầu của các trường trong 
nguyên tử gây ra sự suy biến của hai số lượng tử  m  vàσ - năng lượng không phụ 
thuộc vào sự định hướng của momen quỹ đạo và momen spin của electron. 

Sự suy biến của số lượng tử l liên quan đến bản chất đặc trưng của trường 
Coulomb .Trong các trường khác (không Coulomb) năng lượng của electron phụ 
thuộc cả vào  n  và  l  .      
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CHƯƠNG III. LÝ THUYẾT SPIN CỦA PAULI 
 
 
 
 Spin là momen cơ (mômen xung lượng ) riêng của hạt và là một tính chất cơ 

bản của hạt giống như khối lượng của nó . Quan niệm rầng Spin là momen cơ do sự 
quay của hạt quanh trục riêng của nó tuy rất thuận lợi nhưng là một mô hình sai . 
Song mẫu như vậy cho phép liên tưởng đến hầu hết các tính chấtcủa con quay cơ 
học lượng tử và đặc biệt là để hiểu tại sao (mặc dù ở mức độ đại khái ) ở các hạt 
tích điện với Spin cũng có mômen từ nội tại . Sự nghiên cứu cơ học lượng tử tính 
chất Spin của hạt cơ bản cho các kết luận sau đây (Spin là một đại lượng vector 
(giả vector )) . 

- Độ lớn của mômen cơ Spin của hạt là số lượng từ Spin S , mà nó có thể nhận 
các giá trị dương nguyên hay bán nguyên và đặc trưng trạng thái hạt đã cho một 

cách đơn trị . Bình phương vecter  Spin  
2S . 

22 )1( h++= SSS đối với 
−e : 

222
4
3)12

1(2
1

hh =+=S
 

- Sự định hướng của mômen cơ Spin bị lượng tử hóa (bị giới hạn bởi những 
góc xác định) giống hệt như tất cả các mômen cơ khác . Sự định hướng này được 
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xác định bởi giá trị của số lượng tử Spin từ mS ; độ lớn mS cho ta giá trị của hình 
chiếu Spin trên một trục tùy ý trong không gian (thường trục này được chọn theo 
trục Z ) .  

đối với  : 
−e h2

1±=ZS
 

- Spin là bậc tự do nội tại của hạt và luôn luôn bằng const đối với mỗi hạt . 
Dựa vào Spin người ta chia các hạtcơ bản thành hai loại : các hạt có Spin nguyên 
gọi là các bôzôn , các hạt có Spin bán nguyên gọi là các fermiôn  

 

§1 SPIN CỦA ELECTRON 
 

Moâmen Spin của electron = 2
h

 

1/ Các toán tử spin : 
a/ Hàm sóng của hạt cùng với Spin không chỉ phụ thuộc vào ba thành phần 

không gian của nó , mà còn phụ thộv vào tọa độ thứ tự đặc trưng cho trạng thái nội 
tại của hạt . Tọa độ thứ tự người ta thường chọn độ lớn của hình chiếu Spin trên trục 
Z . Lúc đó hàm sóng có thể viết : 

( )tSr Z ,,rψψ =  
Khác với các tọa độ không gian r

r
” tọa độ spin “ SZ chỉ nhận các giá trị rời 

rạc . đối với electron 2
h±=ZS

. Do đó ta có thể viết hàm sóng của electron . 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

Ψ
Ψ

=
−Ψ

Ψ
=Ψ

2

1

),2,(

),2,(

tr

tr

hr

hr

   (1) 

Ở đây  
dVi

2Ψ
 giải thích như xác xuất  để tại thời điểm t  electron ở trong 

yếu tố thể tích dV và có hình chiếu Spin trên trục Z bằng  2
h

 nếu i = 1 và bằng 

2
h−

 nếu i = 2 . Hàm sóng  ),,( tsr Z
r

Ψ  được chuẩn hóa . 
 

=∑
−=

∫ Ψ
2/ 2

2/
,,(

h

h

r

Zs
dVtZsr

 
 

                              
1),2,(),2,(

22
=∫ −Ψ+∫ Ψ= dVtrdVtr hrhr

     (2) 
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Nếu bây giờ ta bỏ qua sự tương tác momen Spin từ của electron với từ trường 
của các dòng do chuyển động khối tâm của electron tạo nên thì ( bỏ qua sự tương 
tác giũa Spin và chuyẻn động quỹ đạo ) hàm sóng . 

 

                              
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

Ψ=Ψ

2

1)(

;)(),(),,(

c
c

S

StrtSr

Z

ZZ

ϕ

ϕrr

      
 (3) 

Trong đó  hàm sóng tọa độ thông thường , Ψ ϕ  là hàm sóng  Spin . 

2// ic  Cho ta xác suất để hình chiếu Spin ZS  bằng  2
h

 nếu i = 1 và 

bằng - 2
h

 nếu i = 2 . Điều kiện chuẩn hóa hàm sóng suy ra  
 

1//// 2
2

2
1 =+ cc  

b. Sau khi xác định khái niệm hàm sóng Spin chúng ta cần định nhgĩa các 
toán tử Spin tác dụng lên nó . Nói chung sự tác dụng của toán tử lên hàm Spin 

 dẫn đến việc thay các thành phần  thành các tổ hợp tuyến tính của 
nó.  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

2

1

c
c

ϕ
21 , cc

 

                (4) 
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

2

1
c
c

ϕ ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

+
+

=
222121

212111'
caca
caca

ϕ     tác dụng của toán tử Spin 
  

 
 Phù hợp với điều này toán tử Spin có thể biểu diễn dưới dạng ma trận tổng 

quát : 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
=

2221

1211ˆ aa
aa

a
     (5) 

 Ta hãy tìm dạng của ba toán tử ZYX σσσ ˆˆˆ ,,  tương ứng với các đại lượng 
vật lý mới , Các hình chiếu của Spin lên các trục tọa độ . Ta hãy chuẩn hóa các 
hàm riêng của các toán tử này thế nào để các trị riêng của chúng bằng ± 1. Từ đây 
suy ra điều kiện : 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
====

10
011ˆˆˆ 222

ZYX σσσ
      (6) 

    1)ˆˆˆ( 2 =++ ZYX σγσβσα   
 (7) 
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Trong đó α , β , γ là các côsin chỉ phương của vector  Spin . Từ (7) suy ra các 
qui tắc phản giao hoán cho các thầnh phần toán tử Spin : 

 
{ } 0ˆ,ˆ =YX σσ     ; { } 0ˆ,ˆ =ZX σσ    ; { } 0ˆ,ˆ =ZY σσ   (8) 
 

Ta hãy chọn hệ cơ sở mà trong đó ma trận của toán tử  Zσ̂  có dạng chéo  . 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
=

10
01ˆ Zσ

     (9) 

Dạng tổng quát của ma trận toán tử Zσ̂  suy ra từ điều kiện ecmitic của nó  : 
 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

2221

1211ˆ
aa
aa

Xσ
     ;      

 (10) 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
=+=

2212*
1211ˆˆ
aa
aa

XX σσ

 

Từ điều kiện    
{ } 0ˆˆˆˆˆ,ˆ =+= XZZXZX σσσσσσ

  suy ra  . 
 

0
20
02
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01

10
01

22
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22
*
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1211

22
*
12

1211
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

a
a

aa

aa

aa

aa

 
 
 

Từ đây ta có   :   02211 == aa       
vậy  . 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
=

0

0
ˆ *

12

12

a

a
Xσ

    (11) 

Mặt khác :   1ˆ 2 =Xσ  
 

1
10
01

0

0
ˆ 2

122
12

2
122 =→⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
= a

a

a
Xσ

 
 

Vậy ma trận của toán tử  Xσ̂  cần có dạng  : 
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⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

=
0

0ˆ
α

α
σ i

i

X e
e

 
 

Ta hãy chọn pha của vecto cơ sở thế nào để có   0=α   . Lúc đó :  

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

01
10ˆ Xσ

 

Lý luận tương tự ta có thể tìm  được  Yσ̂  . Vậy ta có ba ma trận  : 
 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
=−==

10
01ˆ;

0
0ˆ;

01
10ˆ ZYX i

i σσσ
  (12) 

 
Các ma trận này thường được gọi là các ma trận Pauli . 

2. Các tính chất của các toán tử Pauli  
Từ (12) ta suy ra :  

1ˆˆˆ 222 === ZYX σσσ  
 

3ˆˆˆˆ 2222 =++= ZYX σσσσ  
 
{ } { } { } 0ˆ,ˆ,ˆˆˆ === ZYZXYX σσσσσσ

 
 

YXZXZYZYX iii σσσσσσσσσ ˆˆˆ;ˆˆˆ;ˆˆˆ ===  
 
[ ]
[ ]
[ ] YXZ

XXY

ZYX

i
i
i

σσσ
σσσ
σσσ

ˆ2ˆ,ˆ
;ˆ2ˆ,ˆ

;ˆ2ˆ,ˆ

=
=
=

 
hoặc dưới dạng tổng quát : 

σσσ ˆ2ˆˆ rrr i=× ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

     (13) 
Để thuận tiện tất cả các tính chất này có thể diễn tả dưới dạng  một công thức 

dể nhớ . 

ijkijkji i δσεσσ += ˆˆˆ
 

Trong đó ijkε
 là ký hiệu Levy – Civita 

3. Vecto Spin 
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Ta hãy xét vecto          
σ̂2

ˆ rhr
=S

     
 (15) 

Từ (13) suy ra  

SiSS X
ˆˆˆ r

h
rr

=
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

     (16) 
Hệ thức này giống hệt các hệ thức cho momen xung lượng , do đó đại lượng  

vecto   

σ̂2
ˆ rhr
=S

  
có thể xem là momen xung lượng riêng của electron . rõ ràng là các trị riêng   

 
    

    
h

2
1ˆˆˆ ±=== ZYX SSS

 
Ngoài ra  

 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +==

=++=

1
2
1

2
1

4
3

4
22

2
2

2222

hh

rhr
σZYX SSSS

  (17) 
 

Rõ ràng biểu thức (17) giống biểu thức của  .  
2L̂

Kết luận : Momen Spin của electron = 2
h

  

1( ==ch  thì   Spin = 2
1

) 
 Từ hiệu ứng thực nghiệm Zecmann suy ra rằng Spin phải tương ứng với 

momen từ  

mc
e

2
, 00

hrr
== µσµµ

     là manhe tôn Bohr 
Chú ý tới các hệ thức  

                          Momen từ       oµ   đối với momen quỹ đạo 

          Momen xung lượng                        đố với Spin       oµ
2h=

Bổ xung : Các trị riêng của toán tử ZYX SSS ˆ,ˆ,ˆ
 đều bằng ± 2

h

 . Xét bài toán 

trị riêng  của toán tử XŜ :  
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SSS XXX ϕϕϕ h

 
 
từ đây ta có đẳng thức  

     
21

12

2

2

cSc

cSc

X

X

=

=

h

h

              

2

44

2
2

21
2
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2

h

hh

±=

==>=

X

XX

S

SccScc

 

=> 

Trị riêng của toán tử hình chiếu Spin như chúng ta chờ đợi là bằng  2
h±

. Khi 

2
h

+=XS
  thì ta có : 

ccccScSc XX ===>=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ±=== 12112 222

hhh

 
Từ điều kiện chuẩn hóa  

2
1121 2

1
2

2
2

1 ===>=+ cccc
 

Vậy : 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

+= 1
1

2
1

1

2

αϕ i

S
e

X

h

 
 

Hằng số pha 1α  tùy ý   

2
h

+
= ϕ

   (có thể chọn    1α  =  a) . 
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Kết luận : 
 
Toán tử hình chiếu 

Spin 2
h

+
 2

h
−

 

⎟⎟
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⎜⎜
⎝

⎛
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⎞
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1
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2
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2
hϕϕ
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i
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 ⎠
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⎛
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2
1

2
hϕϕ ⎜⎜

⎝

⎛
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−YS 2
1

2
hϕϕ

  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=
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2
ˆ h

ZS
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==

0
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2
hϕϕ

ZS

 
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==

− 1
0

2
hϕϕ

ZS

 

Hàm sóng hai thành phần    ,  mà các ma trận Pauli tác dụng  lên 
chúng , được  gọi là các Spinor  và  trong phép quay hệ tọa độ chúng biến đổi theo 
biểu diễn tuyến tính lưỡng trị của nhóm quay . Khi  quay một góc nhỏ θ quanh trục 

 ( trong đó  là vecto đơn vị ) các thành phần của spinor 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

2

1

c
c

ϕ

nr nr 2
1, ±=αϕα với

  

(đơn vị ) sẽ biến đổi theo cách dưới đây : 1=h

( ) ZZYYXX nnnn

ni

σσσαβσ

ϕαβσθσϕ βαβα

++=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

rr

rr

.

;
2

).('

 
'
αϕ  là các thành phần của Spinor  trong hệ tọa độ mới . 

 
* Trong trường  hợp hạt  với Spin bằng một vecto Spin có dạng : 

( )ZYX SSSS ˆ,ˆ,ˆˆ =
r
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Trong lý thuyết Pauli sự mô tả Spin mang đặc tính hiện tượng luận . Thực ra 

sự tồn tại Spin của hạt là hiệu ứng tương đối tính và giải thích được chỉ trong Cơ 
học lượng tử tương đối tính .Từ phương trình Dirac tương đối tính suy ra sự tồn tại 
Spin và kèm theo momen từ . Thêm vào đó trong giới hạn vận tốc nhỏ phương trình 
Dirac chuyển thành phương trình Pauli cho hạt không tương đối tính với Spin . 

 

§2 PHƯƠNG TRÌNH PAULI 
 
Phương trình Pauli là phương trình Cơ học lượng tử mô tả dáng điệu của hạt 

với Spin ½  ( thí dụ electron ) trong trường điện từ với điều kiện vận tốc của hạt là 
nhỏ so với vận tốc ánh sáng . Phương trình Pauli có dạng phương trình Schrodinger 
(mô tả hạt với Spin bằng không ) song hàm sóng  Ψ  trong phương trình Pauli 
không phải là một vô hướng mà là Spinor hai thầnh phần và được viết dưới dạng : 
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Vì hạt có Spin nên nó có momen từ , khi đặt vào từ trường ngoài hạt sẽ có 

thêm năng lượng phụ bằng năng lượng của lưỡng cực từ trong một từ trường    . Η
r
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Ta biết  Hamiltonien của phương trình Schrodinger   
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trong trường điện từ ta dùng phép thế sau đây : 
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A
c
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rrr

 
Kể  thêm  Spin thì có thêm năng lượng phụ  U∆  : 

Η=∆
rrh σ

mc
eU

2  
Kết qủa ta có phương trình  : 
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c
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ψ

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ Η+++−=

∂

∂

 
 

A
r

,ϕ    là các thế vô hướng và thế vecto của trường điện từ . Đây là phương 
trình Pauli . Nhờ phương trình này  ta có thể giải thích được hiệu ứng Zeemann thực 

chất  phương trình Pauli là hai phương trình cho hai hàm 1ψ
và 2ψ  được viết gộp 

lại dưới dạng ma trận cột . 
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CHƯƠNG IV. PHƯƠNG PHÁP NHIỄU LOẠN 
 
 
 
 
Nghiệm chính xác của phương trình Schrodinger chỉ có tìm được trong một số 

bài toán đơn giản , như bài toán một chiều trong hố thế , dao động tử điều hòa , 
nguyên tử hydroger . Nhưng ngay cả trong những trường hợp đó lời giải cũng phức 
tạp . 

Trong hầu hết những bài toán khác thực tế không tìm được nghiệm chính xác , 
do đó phải dùng đến phương pháp gần đúng – còn gọi là lý thuyết nhiễu loạn mà 
nội dung cơ bản là : đưa các bài toán này về những bài toán đơn giản có thể tìm 
nghiệm chính xác sau đó tìm những hiệu chính tương ứng . 

 

§1  LÝ THUYẾT NHIỄU LOẠN DỪNG KHÔNG SUY BIẾN . 
 
Trong bài toán : 

)()()(ˆ nnn EH ψψ =              (1.1) 

Ta biểu diễn Ĥ  dưới dạng : 

uHH o ˆˆˆ +=  
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Trong đó u  là số hạng bé không phụ thuộc tường minh vào thời gian và được 

gọi là toán tử nhiễu loạn  bổ sung vào toán tử không nhiễu loạn  . Với  ta 
có : 

ˆ

oĤ oĤ

)()()(ˆ n
o

n
o

n
oo

EH ψψ =
      (1.2)  

(coi như đã có ) , trong đó hệ { })(n
oψ  là trực chuẩn .Để thuận tiện hơn ta viết 

: 

uHH o ˆˆˆ ε+=  
 
Trong đóε là hằng số rất bé . Ta khai triển hàm sóng và năng lượng theo các 

bậc của ε  : 

  
∑=+++
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=
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2
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n )()()()()( ... ψεψεεψψψ
     

(1.3)
∑=+++=
∞
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2
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n
k

knnnn EEEEE )()()()()( ... εεε
 

Thay (1.3) vào (1.1) ta có : 

=++++ ...))(ˆˆ( )(
2
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oo uH ψεεψψε  
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So sánh các hệ số của ε  có cùng bậc lũy thừa ta có hệ phương trình: 
 

)()()(ˆ n
o

n
o

n
oo

EH ψψ =
    (1.4) 

 
)()()()()()( ˆˆ n

o
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o
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oo uEEH ψψψψ −=−− 11      (1.5) 
 

)()()()()()()()( ˆˆ nnnn
o
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o

n
o EuEEH 111222 ψψψψψ +−=−−  (1.6) 

 
Ta thấy phương trình (1.4)trùng với phương trình (1.2). Tiếp tục khai triển 

)(n
kψ

theo chuổi của hàm riêng 
)(n

oψ : 
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m
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k
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n
k C ψψ

 , (k=1,2,3…)         (1.7) 
 
Thay (1.7) vào (1.5) và (1.6) ta có : 
 

∑
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m
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    (1.8) 
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 (1.9) 
 

Ký hiệu phần tử ma trận của số hạng nhiểu lọan bổ sung  bằng : mnu
  

   
>==<= numuu n

o
m

omn )( )()( ˆ ψψ
 (1.10)

        ∫ == + )()()(*)( ˆˆ n
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m
o

n
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m
o udVu ψψψψ  

 

Ta hãy tìm bổ sung cấp một của năng lượng .Muốn vậy ta nhân trái 

phương trình (1.8) với 

)(nE1
)(n

o
+ψ và dùng tính trực giao của hệ các hàm riêng gần đúng 

bậc không thì có : 
( ) nm

n
o

n
o

n uuE == + ψψ ˆ)()(
1                 (1.11) 

 
Điều này có nghĩa là :Số hạng nhiễu lọan cấp 1 của các giá trị riêng của năng 

lượng bằng giá trị trung bình của toùan tử theo các trạng thái không nhieåu loïan . û

Nếu ta nhân trái phương trình (1.8) với 
)(m

o
+ψ thì ta được biểu thức của các hệ 

số khai triển : 
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       (1.12) 
 
Như vậy các hàm riêng trong phép gần đúng cấp một là : 
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o
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Làm tương tự như trên , với phương trình (1.9)ta có : 
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 (1.15) 
 
Như vậy trong gần đúng bậc hai lời giải của phương trình có dạng  : 
+/ Năng lượng :(cho 1=ε  )      
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 (1.16) 
+/ Hàm sóng tương ứng : ( 1=ε ) 
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          (1.17) 
 
Từ kết qủa (1.17) ta thấy : thành phần hiệu chính thực sự nhỏ khi : 
 

( ))()( m
o

n
onm EEu −<<

 
 
Điều này có nghĩa là phương pháp này áp dụng tốt khi các yếu tố ma trận của 

toán tử nhiễu loạn là nhỏ so với khoảng cách giữa các miền năng lượng của hệ 
không nhiễu loạn . 

 

§2 HIỆU ỨNG ZEEMANN 
 
Hiệu ứng Zeemann là sự tách các mức năng lượng của nguyên tử , phân tử và 

tinh thể trong từ trường mà biểu hiện của nó là sự tách các vạch phổ . Cần phân biệt 
hai hiện tượng: 

+ Hiệu ứng Zeemann bình thường: là hiện tượng tách các vạch phổ ở từ trường 
mạnh. Hiện tượng này thường quan sát được đối với nguyên tử khi không để ý đến 
Spin. 

+ Hiệu ứng Zeemann dị thường là hiện tượng tách các vạch phổ ở từ trường 
yếu. Hiện tượng này thường quan sát được đối với các nguyên tử co momen Spin 
khác không. 

Tên gọi như vậy là do lịch sử về hiệu ứng Zeemann bình thường được phát 
hiện ra trước. 

Để xét bài toán ta xuất phát từ phương trình Pauli mô tả trạng thái của hạt 
cùng với Spin trong điện từ trường: 

 

),()()(),( trHcm
erueAc

epmt
tri

ee

rrrhrr
r

h ψσϕψ
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ +++−=

∂
∂

22
1 2

    
(2.1)  

 
Ta xét hiệu ứng Zecmann bình thường do đó ta bỏ qua Spin của hạt và số hạn 

mô tả điện trường. 
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Như vậy phương trình (2.1) có dạng gọn hơn: 
 

),()()(),( trruAc
epmt

tri
e

rrr
r

h ψψ
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ +−=

∂
∂ 2

2
1

   (2.2)  
Để ý rằng: 
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Mà ta có : 
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Kết qủa ta có : 
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Từ điều kiện Lerentz ta có : 0=∇A
r

 và như vậy nếu bỏ qua số hạng bậc hai 

: 2A
r

 thì Ĥ  có dạng : 
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erum

pH ˆ)(ˆ rr
r

Nghĩa 

là Năng lượng nhiễu loạn là số hạng :  
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 . 
Như vậy khi không có từ trường phương trình không nhiễu loạn là: 
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Phương trình này có nghiệm là : 
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Coi số hạng nhiễu loạn là :
∇
rrh Amc

ei
 ta có thể tìm được : 
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 Giả sử từ trường là đều và không thay đổi , hướng dọc theo trục z khi đó ta 

có :    ,  
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Mặt khác do :    
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nên ta có : 
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vậy ta có kết qủa :  
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Bây giờ ta xét các hàm riêng :muốn vậy ta phải tính các phần tử ma trận:  
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Như vậy nghĩa là từ trường không làm thay đổi các hàm riêng của bài toán 

không nhiễu loạn (
( ))(o

nlmϕψ =
) và số hiệu chính trong phép gần đúng cấp một 

bằng không, còn các mức năng lượng tách ra phụ thuộc vào m qua biểu thức : 
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Trên sơ đồ mức năng lượng hiện tượng này được minh họa như sau: 
  l = 0  (m = 0) 
 
 
  l = 1 (m = -1,0.1)    m = 1 
        m = 0 
        m = -1 

m = 0

 
 

§3  LÝ THUYẾT NHIỄU LOẠN DỪNG CÓ SUY BIẾN HIỆU ỨNG 
STARK 

 

I/ Lý thuyết nhiễu loạn dừng có suy biến : 
Để ý rằng lý thuyết ở phần trên sẽ vô nghĩa nếu : 

0=− )()( m
o

n
o EE  

hay xấp xỉ một lượng rất bé. Vì vậy ta phải điều chỉnh lý thuyết sao cho có 
thể giải quyết được trường hợp đó . 

Trước hết ta viết lại hệ hàm riêng. Giả sử :  

+/ 
)(...)(,)( g

ooo ψψψ 21
 là các hàm cùng ứng với một trị riêng . 

+/ ...)2()1( , ++ g
o

g
o ψψ  làmỗi hàm ứng với một trị riêng. 

Trong phép gần đúng cấp 1 nghiệm củabài toán được tìm dưới dạng: 
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s
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α
αψψψ )()(

   (3.1) 

trong đó : αC  là các lượng bé và là các lượng khá lớn. sc

Hamiltonian viết dưới dạng:  còn năng lượng (trị riêng) tương 

ứng viết là : 

Hˆˆˆ += oHH
ε+= oEE  trong đó ε là hệ số chính bậc nhất của giá trị riêng – tức 

là năng lượng của hệ. 
Phương trình Schrodinger trở thành: 

∑ ∑ =−+−
∞

+
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

g

g
ooo

s
os EHCEHc

1 1
0)()( )ˆ(ˆ α

α ψψ
        (3.2) 

Nhưng để ý rằng: 
ααα ψψ oooo EH =ˆ

 
nên trong phép gần đúng cấp 1 phương trình (3.2) có thể viết là : 
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∑ ∑ =−+−
∞

+

g

g
ooo

s
os EECEHC

1 1
0)()()( )()ˆ( αα

α ψψ
       (3.3) 

 

Nhân trái phương trình này với 
)(l+

oψ  ( )g...,21=l  
và sử dụng tính trực chuẩn của các hàm trong gần đúng cấp không ta có: 

∑ =−
=

g

s lss EHC
1

0)(
  

 hay :  

∑ =−
=

g

g lslss EHC
1

0)( δ
         (3.4) 

trong đó :   Phương trình (3.4) được gọi là phương 
trình thế kỷ . Dưới dạng khai triển phương trình náy viết là : 

∫= + dvHH s
o

l
ols

)()( ˆψψ

01122111 =+++− gg HCHCEHC ...)(
 

…… 
02211 =−+++ )(... EHCHCHC ggggg  

Điều kiện của hệ này là định thức của hệ phải bằng không: 

          

0

).....(
.....

)...(

...)(

)(

21

22221

11211

=

−

−

−

=

EHHH

HEHH

HHEH

EDet

gggg

g

g

     
 

(Det(E) = 
0=− eses EH δ

) 
đây là phương trình đại số bậc g để xác định năng lượng E là 

:  tương ứng với g trạng thái ban đầu suy biến hoặc chuẩn suy 
biến của hệ không nhiểu lọan . Thay các giá trị này của E vào phương trình (3.4) ta 
tìm được các hiệu chỉnh của hàm sóng trong phép gần đúng cấp 1 của lý thuyết 
nhiễu loạn . Do có nhiễu lọan nên mức năng lượng suy biến ban đầu nói chung sẽ 
không suy biến nữa và ta nói rằng : nhiễu loạn đã làm mất suy biến . Sự mất suy 
biến có thể là hoàn toàn có thể là bộ phận. 

)()()( ..., gEEE 21

II/ Hiệu ứng Stark trong nguyên tử Hydrogen : 
Hiệu ứng Stark là sự biến đổi các mức năng lượng của nguyên tử,phân tử và 

tinh thể dưới tác dụng của điện trường ,mà biểu hiện của nó là sự dịch chuyển và sự 
tách các vạch phổ . 

Hiệu ứng Stark có hai trường hợp : 
Hiệu ứng Stark tuyến tính : 
Là sự tách các mức năng lượng tỷ lệ tuyến tính với E . 
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Hiệu ứng Stark bình phương là sự tách các mức năng lượng tỷ lệ với E2 
.Trong giáo trình này chỉ hạn chế xét hiệu ứng stark tuyến tính . 

1/ Hiệu ứng Stark tuyến tính trong nguyên tử hydrogen :  
Với nguyên hydrogen ta có công thức : 

22

4 1
2 n
meE o

n
h

−=)(

 
điều này có nghĩa là năng lượng của hệ chỉ phụ thuộc vài số luợng tử chính 

n.Như vậy độ bậc suy biến của mức năng lượng En là n2 vì mức năng lượng suy 
biến theo l và n : 

∑ =+
−

=

1

0
212

n
n

l
l )(

 
Nếu ta đặt nguyên tử Hydrogen vào một điện trường có cường độ E = const thì 

các mức năng luợng của nguyên tử sẽ tách ra tỷ lệ với E. 
Để đơn giản ta giả sử điện trường hướng theo trục z. Do đó Hamiltonien nhiễu 

loạn ( năng lượng tương tác của electron với trường ngòai ) sẽ bằng : 
zeU ξ=   

Trong đó ξ  là cường độ của trường ngòai. 
2/ Với : khi đó năng lượng có dạng: 1=n

2

4

1 2h
meE o −=)(

 
mà từ qui tắc với các số lượng tử : 

..,.2,1=n  
)1(,....2,1,0 −=l  
l±±±= ...,2,1,0m  

Nghĩa là với  chỉ có một trạng thái 1=n 100ψ .Như vậy khi n =1 không có suy 
biến (một mức năng lượng ứng với một hàm sóng ). 

3/ Với  Mức năng luợng   2=n 4
1

2 2

4

1 h

meE o −=)(

  
Nhưng khi đó sẽ có 4 hàm sóng là: 

+/ os2  : 2=n  ,  , 0=l 0=m  

+/ : 12 −p 2=n ,  , 1=l 1−=m  

+/ o
p2

: 2=n ,  , 1=l 0=m  

+/ 1
2p

: ,  , 2=n 1=l 1=m  
Như vậy năng lượng suy biến bậc 4 . Nhưng lưu ý là tọa độ z giao hoán với 

zL̂  cho nên với zeU ξ=   (U tỷ lệ với z ) ta cũng có : 

[ ] 0ˆ,ˆ =zLU  
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Nghĩa là nhiễu loạn chỉ ảnh hưởng đến các trạng thái với cùng số lượng tử từ 
m , tức là các trạng thái 2So và 2Po (xáo trộn chúng), còn hai mức kia 2P1 và 2P-
1vẫn không bị ảnh hưởng gì . Bốn trạng thái này được cho bằng hàm sóng như sau: 

+/ 
)()()()( rfrRYrRS

ooooooo ====→
2122

1

4
12
π

ψψ
 

+/ r
zrFrRYRP oooo )(cos)()( ====→ θπψψ 2112121

2
4
32

 

+/ 
ϕθπψψ i

o erRYRP sin)()(
211121211

3
1 8

32 ===→
 

          2
iyxrF += )(

 

+/ 

ϕθ
π

ψψ i
o erRYRP −

−−−
===→ sin)(

4
32 211121121

)4(
1  

     2
)( iyxrF −

=
 

Trong đó:    

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

−

a
re

a
R a

r

o 21
2
1 2

32
 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

= a
re

a
R a

r

26
1 2

321
   

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
== Bohrkínhbaùn2

2

me
a h

 
Như vậy trạng thái tổng quát ứng với n = 2 là : 

)(oC α
α

αψϕ ∑=
=

4

1  
Dưới tác dụng của nhiễu loạn mức năng luợng sẽ tách ra thành bốn mức con , 

mỗi mức ứng với một hàm sóng(khử suy biến hòan toàn )hay vẫn có một vài hàm 
sóng ứng với một mức năng lượng (khử suy biến một phần ). 

4/ để xác định các mức năng luợng và các hàm sóng khi tồn tại điện trường 

ngòai ξ  theo lý thuyết nhiễu lọan ta phải giải phương trình thế kỷ : 

( ) 0
1

=∑ −
=

g

s lslss EHC σ
 

Biểu thức EH −ˆ  dưới dạng tổng : 

( ) ( ))1(ˆˆˆ EUEHEH o
o −+−=−  

Ta có kết qủa là : 

( ) 0)1(4

1
=−∑

=
lsls

s
s EUC σ

 

Trong đó  là: lsu
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dvzedvU o
s

o
l

o
s

o
lls ψψξψψ ∫=∫= )(*)()(*ˆ

 
Thay các hàm sóng vào yếu tố ma trận ta thấy chỉ có hai tích phân khác 

không là : 
lsu

        
===∫== )sin()()( 2

2

2112 ϕθξ drdrdvdv
r
zrFrfeUU

 

  
∫ ∫ ∫
∞

=
0 0

2

0

2
2120 sincos)()(

4
3 π π

ϕθθθ
π

ξ dzrrRrRddre

 
             

ϕθθπ
ξ π π

dddrrza
rea

re
a

e a
r

a
r

sin222
0 0

2

0
2

221312
1

4
3 −∞ −

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −∫ ∫ ∫=

 

 
ϕθθπ

ξ π π
ddrdz

a
r

a
re

a
e a

r
sin2

2

0 0

2

0

2
3 221

12
1

4
3

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −∫ ∫ ∫=

∞ −

 

Cuối cùng ta có kết qủa :  aeUU ξ32112 −==  
Thay vào phương trình thế kỷ ta có : 

03 4321
1 =++−− ococcaecE .)( ξ  

03 432
1

1 =++−− ococcEace )(ξ  

   043
1

21 =+−+ occEococ )(
 

   034
1

21 =+−+ occEococ )(
 

 Để cho các  khác không thì định thức : ic 0)det( )1( =E

    
)(1E    aeξ3     0     0 

.  det (E(1)) = aeξ3     
)(1E    0     0    = 

        0         0      
)(1E    0 

        0         0        0     
)(1E    

      

     0)3()(2)( 22)1()1( =−= aeEE ξ
Từ đây suy ra : 

aeE ξ31
1 =)(

   , aeE ξ31
2 −=)(

  ,  
)()( 1

4
1

3 0 EE ==
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Như vậy sự suy biến chỉ mất một phần và nếu năng luợng 
oE2 chỉ tách ra 

thành ba mức khác nhau .Tren số đó mức năng lượng điều này được mô tả nhưbảng 
sau : (sự tách mức năng lượng  n = 2 ). 

 
 
Không có 

điện trường ngoài 
Có điện trường ngoài. 
 

 

2 2

4

2 h

meE o −=)(

 
 

2

4

1 h

meE o −=)(

                         

                           aeoEE ξ322 += )( ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −= )()( oo

212
1

2 ψψϕ
 

                                                   
)()( oEoEE 243 ==

o
33 ψϕ =

  
                                                                                   

o
44 ψϕ =  

                   aeoEE ξ321 −= )(

                                                           
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ += )()( oo

212
1

1 ψψϕ
 

  
5/ tính các hàm sóng tương ứng với các mức năng lượng : 
Ta tính các hàm sóng trong gần đúng cấp không gắn liền với các mức năng 

lượng E1, E2 , E3  , E4  . thay 0)1(
4

)1(
3 == EE  vào phương trình thế kỷ ta có : 

 03 4321 =+++ ococaceoc ξ  

 03 4312 =+++ ococaceoc ξ  

 04321 =+++ ococococ  

 04321 =+++ ococococ  

Phương trình có ngieäm :  021 == cc    ,  03 ≠c    ,  04 ≠c
Như vậy với mức năng lượng không bị xê dịch trạng thái tổng quát nhất được 

mô tả bằng hàm sóng : 
)()()( oo ccr 443 ψψϕ +=

r
 

Tương ứng với mức 
)(oEEE 243 ==   và  là tùy ý (sự suy biến vẫn 

còn ) . Ta có thể chọn hàm sóng : 
3c 4c

)()( )( rr o
21133 ψψϕ ==      m = 1 

)()( ,
)( rr o

12144 −== ψψϕ
    m = -1 

Hay tổ hợp tuyến tính củ chúnh vì hệ với m = ± 1 vẫn còn suy biến thậm chí 
khi có điện trường ngoài . 

Thay  vào phương trình thế kỷ ta có : 
)(1

1E
043 == cc   , ccc =−= 21    

do đó : 

43 ϕϕ ≠  
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)()(()( oocr 212 ψψϕ −=
r

    
hay    

)()( )()( oor 212 2
1 ψψϕ −=

r

 

Thay aeE ξ31
2 −=)(

  vào ta có : 
043 == cc   , ccc =−= 21    

do đó : 

)()( )()( oocr 211 ψψϕ +=
r

   hay  
)()( )()( oor 211 2

1 ψψϕ −=
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CHƯƠNG V. HỆ CÁC HẠT ĐỒNG NHẤT 
 
 
 
Các hạt đồng nhất trong cơ học lượng tử cũng được hiểu về cơ bản như trong 

vật lý cổ điển nghĩa là: các hạt hoàn toàn giống nhau, tức là các hạt có các đặc 
trưng e,m,s … hoàn toàn như nhau. Ví dụ như electron, các hạt photon ..v.v.là các 
hạt đồng nhất.  

Tuy nhiên cần lưu ý là: khái niệm hạt đồng nhất trong quá trình phát triển của 
vật lý vi mô cũng như cơ học lượng tử ngày càng được mở rộng hơn-hay về mặt 
toán học có thể nói là đối xứng giữa các hạt vi mô ngày càng cao hơn. Cụ thể là: 
các hạt như proton và nơtron hoàn toàn hkác nhau nhưng trong tương tác mạnh nó 
có thể được xem như là các hạt đồng nhất. 

Trong vật lý học cổ điển vấn đề phân biệt các hạt đồng nhất là không có gì 
khó khăn vì ta có thể dựa vào quỹ đạo của các hạt để phân biệt chúng với nhau.  

Nhưng trong cơ học lượng tử khái niệm quỹ đạo bị bác bỏ do nguyên lý bất 
định Heisenberg nên vấn đề không thể giải quyết theo cách như trong cơ học cổ 
điển được .Trong cơ học lượng tử các hạt đồng nhất hoàn toàn mất tính “cá thể”, 
chúng hoàn toàn như nhau, không thể bằng bất kỳ cách nào đánh dấu được chúng. 
Đó là nội dung của nguyên lý không phân biệt các hạt đồng nhất. 

 

§1 TOÁN TỬ HOÁN VỊ. NGUYÊN LÝ PAULI 
 

1/ Toán tử hoán vị 
Bây giờ ta tìm cách thể hiện nguyên lý không phân biệt các hạt đồng nhất 

bằng các tính chất của hàm sóng của hệ hạt đồng nhất. 

Toán tử  được gọi là toán tử hoán vị khi nó tác dụng lên hàm sóng kjP̂
( ),..., 21 rrψ  nó cho ta một hàm khác trong đó tọa độ của hạt thứ k và thứ j đổi chổ 

cho nhau: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ =

NjkNjkkj rrrrrrrrrP ...............,...,ˆ
121

ψψ
   (1) 

Đối với hàm riêng ta có thể viết: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ =

NjkNjkkj rrrrrrrrP ..................ˆ
11

λψψ
 

Khi đó:  

   ψψλψ == 22P̂
do đó:   

  112 ±=→= λλ       (2) 
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Các hàm không đổi dấu khi hoán vị được gọi là các hàm đối xứng – hay các 
hàm chẳn. 

Các hàm đổi dấu khi hoán vị được gọi là các hàm phản đối xứng – hay các 
hàm lẻ. 

Tính chẳn lẻ là một tích phân chuyển động vì toán tử hoán vị giao hoán với 

Hamiltonian. Sở dĩ như vậy là vì tác dụng của lên kjP̂
Ĥ chỉ đưa tới việc hoán vị 

các phần tử mà thôi. 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ =

NkjNjk
rrrrHrrrrH .........ˆ.........ˆ

11  

2/ Các hạt Bose và các hạt Fermi (các boson và các Fermion) 
Thực nghiệm chứng tỏ rằng tính chất đối xứng của hàm sóng có liên hệ với 

bản chất cuả các hạt. Các hạt có các hàm sóng Ψ  đối xứng – ký hiệu là Ψs  - được 
gọi là các Boson, Các hạt có các hàm sóng phản đối xứng – ký hiệu là Ψa - được 
gọi là các hạt Fermi hay các Fermion. 

Các hạt được xếp vào loại nào là tùy thuộc vào Spin của chúng. Các Fermion 
có Spin bán nguyên, các Boson có Spin 

nguyên. 

3/ Hàm sóng của hệ đồng nhất không tương tác. Nguyên lý Pauli. 
Phương trìng Schrodinger đối với các trạng thái dừng của các hạt không tương 

tác có dạng: 
 

( ) ( N
N

i Ni rrrErrrrUm ...,...,)( 211 21

2

2
rrh ψψ =∑ +∆−

= ⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ )
            (3) 

 
Nghiệm của phương trình này là: 
 
( ) ( ) ( ) ( )NNKKKN rrrrrr ψψψψ .......,

221121 =
    (4) 

 
Trong đó Ki  (i=1,2, … N) là tập hợp các số lượng tử của các trạng thái mà ở đó 

hạt tồn tại. Như vậy mỗi một khi Ki là một tập hợp đầy đủ đặc trưng cho trạng thái 

của từng hạt riêng lẻ. các hàm 
( )r

iKψ
 là nghiệm của phương trình Schrodinger để 

cho từng hạt riêng lẻ. 
 

( ) ( ) ( ) ( )iiK
i

KiKii
i

Ki
rErrUr

m
ψψψ =+∆−

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

2

2h

  (5) 
 
Nhưng để ý rằng hàm (4) không thỏa đòi hỏi đối xứng, hay nói chính xác hơn 

nó chưa phải là hàm đối xứng cũng như phản đối xứng. Nhưng lưu ý rằng phương 
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trình (3) là phương trình tuyến tính do đó sự chồng chất các nghiệm dạng (4) sẽ là 
một nghiệm của nó. Dựa vào nhận xét này ta có thể xây dựng tính đối xứng cho 
nghiệm của (3). 

Để đơn giản ta xét hệ hai hạt không tương tác với nhau. Khi đó dễ thấy rằng: 
các hàm không đối xứng có dạng sau: 

 
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

2112212

2211211
rrrr
rrrr

ψψψ
ψψψ

=
=

,
,

    (6) 
 
Trong đó các chỉ số 1 và 2 trong các hàm sóng đánh dấu hai trạng thái khác 

nhau của hạt . Các hàm sóng ψ1(r1,r2), ψ2(r1,r2) tương ứng với cùng một giá trị 
năng lượng của hệ. Từ các hàm này ta có thể xây dựng hai tổ hợp đối xứng tương 
ứng với giá trị năng lượng đó. 

( ) ( ) ( ) ( )⎥⎦⎤⎢⎣
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211222112
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  (7) 

( ) ( ) ( ) ( )⎥⎦⎤⎢⎣
⎡ −=

211222112
1 rrrr

a
ψψψψψ

!   (8) 

(Hệ số 2
1

2
1 =

!   được suy ra từ điều kiện chuẩn hóa hàm sóng). Ta có thể 
tổng quát hóa hai công thức (7) và (8) cho trường hợp tổng quát bao gồm lượng tùy 
ý các hạt không tương tác. 

Đối với hệ các Boson, trạng thái được mô tả bằng các hàm đối xứng: 
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trong đó tổng lấy theo mọi cách hoán vị khả dĩ của các chỉ số khác nhau k1 , 

k2 …kN ; ni ký hiệu số chỉ số nhân cùng một giá trị. Nghĩa là các số ni cho thấy có 

bao nhiêu hạt ở trạng thái ψi  đã cho, hơn nửa: Nni =∑  
Tương tự cho các Fermion ta có hàm sóng: 
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Định thức trong vế phải được gọi là định thức Slater. Tùy theo loại hạt mà ta 
chọn hàm sóng dạng (9) hay (10). 

Ta xét hệ các hạt Fermion. Giả sử có hai hạt của hệ cùng ở một trạng thái 
lượng tử có nghĩa là K1 =K2 . Điều này có nghĩa là hai hạt có cùng một tập hợp đủ 
các số lượng tử. Ví dụ trong chuyển động của hạt ở trong trường xuyên tâm đối 
xứng là : n,l,m, S2 ; trong chuyển động tự do là: Sx ,Sy ,Sz ,lúc đó định thức Slater 
(10) bằng không. 

Như vậy với các Fermion không thể tồn tại trạng thái của hệ mà trong đó hai 
hạt đồng nhất (hoặc nhiều hơn) ở trong cùng một trạng thái. 

Đó là nội dung của nguyên lý Pauli được thiết lập trên cơ sở phân tích các số 
liệu thực nghiệm trước khi xuất hiện cơ học lượng tử. 

 

§2 NĂNG LUỢNG TRAO ĐỔI VÀ NGUYÊN TỬ HELI 
 
Bài toán cơ học lượng tử cho một hệ hạt đồng nhất là bài toán khó khăn nhất 

mà tiếc thay nó lại là bài toán thường gặp nhất do ý nghĩa thực tiễn cũng như lý 
thuyết và cho tới nay còn rất nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết trọn vẹn .Mặc 
dù vậy để làm sáng tỏ cho vấn đề này ta cũng có thể xét một bài tóan cụ thể đó là 
bài tóan nguyên tử Heli.  

Cơ sở để xét bài toán này là một khái niệm hoàn toàn Cơ học lượng tử xuất 
phát từ nguyên lý không phân biệt các hạt đồng nhất :Khái niệm năng lượng trao 
đổi . 

I/. Định nghĩa năng lượng trao đổi : 
Năng lượng trao đổi – hay tương tác trao đổi là sự tương tác đặc biệt của các 

hạt đồng nhất gắn liền với tính chất đối xứng nhất định của hàm sóng của hệ hạt 
đối với sự hóan vị “tọa độ” của chúng và thể hiện như kết quả của một tương tác 
đặc biệt nào đó . 

Tương tác trao đổi là một hiệu ứng thuần túy cơ học lượng tử nghĩa là nó 
không hề có một sự tương tự nào trong cơ học cổ điển . 

Hiệu ứng trao đổi là cơ sở để giải thích một hiện tượng chẳng hạn như sự tạo 
thành một liên kết đồng trị , sự tạo thành vùng năng lượng trong các tinh thể … 

II/.Nguyeân tử Heli : 
 Để làm ví dụ cụ thể ta xét nguyên tử Heli . Trong trường hợp này 

Hamiltonien có dạng : 
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Như thế có nghĩa là đã giả thiết hạt nhân là đứng yên còn tương tác từ trường 
không xét đến Spin của electron (vì trong miền không tương đối tính hiệu ứng Spin 
coi như không đáng kể ). 

Để tính toán ta áp dụng phương pháp nhiễu loạn .Với tóan tử nhiễu loạn chính 
là năng lượng tương tác giữa hai electron : 
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      (2.2) 
Từ đó ta có phương trình Schrodinger : 
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            (2.3) 
Trước hết ta giải bài toán đơn giản  : 
 

( ) ( ) ( ) ( )21121121211 rrErrHHrrH ooooo

rrrrrr ,,, ψψψ =+=
           (2.4) 

 

Hiển nhiên ta có thể viết ( )211 rrHo
rr ,  dưới dạng : 

 
( ) ( ) ( )22112111 rrrro

rrrr ψψψ =,     
 
và hàm sóng náy ứng với mức năng lượng : 

21 EEEo +=    
Dĩ nhiên ta cũng có thể viết hàm sóng dưới dạng : 

( ) ( ) ( )12212112 rrrro
rrrr ψψψ =, . 

Nghĩa là các hạt trao đổi trạng thái cho nhau : hạt thứ nhất ở trạng thái thứ hai 
còn hạt thứ hai nằm trong trạng thái thứ nhất . 

Vì Eo suy biến bội hai nên hàm riêng của bài toán nhiễu lọan sẽ được tìm 
dưới dạng :  

2211 oo CC ψψψ +=         (2.5) 
Thay hàm sóng này vào phương trình : 
 ( ) 0=−+ ψEUH

o  
Và đặt : 

ε+= oEE  
Ta được phương trình thế kỷ sau (trong gần đúng cấp 1 ): 

( ) 0
2

1
=∑ −

=s
sss UC ll δε

       (2.6) 
trong đó :                         

∫= 21
* ˆ rdrdUU osos

rr
ll ψψ  
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Từ đây ta có thể tính được : 

  

( ) ( ) ( ) ( )

KUrdrdr
e

rdrdrrrrre

r
eUrdrdUU

o

oo

==∫=

∫=

==∫= ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

2221
12

2
*

2

212221
12

2
*
21

*
1

2

12

2

211
*
111

.1

rr

rrrrrr

rr

ψ

ψψψψ

ψψ

 

(2.7)

Đại lượng K được định nghĩa như năng lượng tương tác Coulomb giữa hai điện 
tích phân bố với các mật độ tương ứng là : 
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  (2.8) 
Tương tự ta có các phần tử ma trận còn lại (không chéo) là : 
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(2.9)

Kết quả viết như trên chứng tỏ các giá trị của yếu tố ma trận là thực . 
Như vậy phương trình (6) trở thành : 
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    (2.10) 
Để hệ phương trình có nghiệm không tầm thường thì định thức của hệ phải 

bằng không  nghĩa là : 
AK ±=−ε  

Trường hợp :      
AK +=ε . 

Thay giá trị  vào phương trình (10) ta có : 
C1= C2=C. 

Như vậy mức năng lượng AKoEoEE ++=+= ε  ứng với hàm sóng : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]2121221121 2
1 rrrrC oo

rrrr ψψψψψψψ +=+='

  (2.10) 

( 2
1

 là hệ số chuẩn hóa ). 
Trường hợp AK −=ε  và tính toán như trên ta có : C1= -C2 .Vậy mức năng 

lượng : AKEEE oo −+=+= ε  tương ứng với hàm sóng :  

( ) ( ) ( ) ( )[ ]122122112
1 rrrr rrrr ψψψψψ −=''

  (2.12) 
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Mức năng lượng Eo dịch chuyển đi một khoảng K và tách thành hai mức con , 
khoảng cách giữa hai mức này là 2A 

                                  Eo +K+A  
                         Eo +K 
                                 Eo +K-A     
           Eo 
 
Đại lượng A được gọi là năng lượng trao đổi . 
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BÀI KẾT 
 
Khi trình bày các nguyên lý cơ bản của cơ học lượng tử – như trong giáo trình 

này và trong đa số các giáo trình cơ học lượng tử khác – không thể trình bày theo 
một hệ thống chặt chẽ, hợp lý và sáng sủa về logic được. Bởi lẽ nếu trình bày như 
thế sẽ vấp phải một nhược điểm không phải là nhỏ là tính trừu tượng quá mức của 
khái niệm, nó che lấp các cơ sở vật lý của môn học (như giáo trình của Dirac). Vì 
vậy để khắc phục phần nào nhược điểm của cách trình bày của chúng ta, ở phần 
cuối này ta tổng kết một cách ngắn gọn các nguyên lý và các bài toán cơ bản cũng 
như giới hạn áp dụng của cơ học lượng tử – hay chính xác hơn là cơ học lượng tử 
không tương đối tính. 

I/. Các nguyên lý và bài toán cơ bản của cơ học lượng tử :  
Cơ học lượng tử nghiên cứu cá tập hợp thống kê các hạt vi mô và giải ba toán 

chủ yếu: 
1. Xác định các giá trị khả dĩ của các đại lượng cơ học (Xác định phổ của các 

đại lượng ).  
2. Tính xác xuất của một đại lượng nào đó trong số các đại lượng của tập hợp 

các hạt vi mô. 
3. Sự biến đổi của tập hợp theo thời gian (chuyển động của hạt vi mô).  
Các nguyên lý cơ bản của cơ học lượng tử  

1/.  Ha øm Sóng Và Nguyên Lý Chồng Chất Trạng Thái. 
Các hạt vi mô của một tập hợp xác định trong cơ học lượng tử được đặc trưng 

bởi hàm số sóng ψ. 
Hàm ψ là hàm số của tập hợp xác định các đại lượng mà ta ký hiệu là x (x ở 

đây không chỉ là tọa độ hay các tọa đôï, rộng hơn ta có thể hiểu là một tập hợp bất 
kỳ các biến số gián đoạn hay liên tực tạo thành một tập hợp đủ nào đó ). Số các đại 
lượng của tập hợp đủ được xác định bởi bản chất của hệ và bằng số bậc tử do của 
hệ. Tùy theo cách chọn tập hợp các đại lượng là đối số của hàm số sóng mà ta nói 
rằng hàm sóng ở trong biểu diễn này hay biểu diễn khác của trạng thái. Cụ thể hơn 
nếu x là các tọa độ ta nói trạng thái trong biểu diễn tọa độ, nếu x là xung lượng ta 
nói trạng thái trong biểu diễn xung lượng …  Hàm số sóng còn có chỉ số n (thường 
được bỏ đi không ghi) khi đó viết là ψn(x) – để chỉ hàm số sóng đã được xác định 
trên tập hợp nào.  

Một tập hợp thống kê được mô tả bởi một hàm số sóng được xác định gọi là 
một tập hợp thuần nhất (hay tinh khiết). Tập hợp không có một hàm số sóng được 
xác định gọi là tập hợp hỗn hợp. Nó được đặc trưng bởi ma trận mật độ. thay cho 
hàm số sóng . 

Tính chất cơ bản của các tập hợp lượng tử tinh khiết được biểu thị trong 
nguyên lý: Nếu hai trạng thái khả dĩ được biểu diễn bằng các hàm số sóngψ1 vàψ2 
thì tồn tại một trạng thái thứ ba được biểu diễn bởi hàm số sóng: 

   ψ=   C1ψ1 +   C2ψ2 .      
trong đó C1  và C2  được gọi là các biên độ trạng thái.  
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Tất cả những hệ thức giữa các đại lượng vật lý trong cơ học lượng tử được 
biểu diễn bằng các toán tử tuyến tính tự liên hợp sao cho mỗi một đại lượng vật lý 
thực L được đối ứng với một toán tử tuyến tính tự liên hợp biểu diễn nó. 

2/ Giá Trị Trung Bình: 
Sự biểu diễn các đại lượng nhờ các toán tử liên hệ với các  đại lượng đo được 

nhờ các công thức xác định giá trị trung bình   của đại lượng ở trạng thái ψ: 
( )ψψ LL ,=  

Với điều kiện chuẩn hóa: 
    (ψ,ψ)=1 
Cách định nghĩa giá trị trung bình này cho phép ta tìm được phổ của lượng L, 

nghĩa là tìm được các giá trị khả dĩ của nó. Muốn thế ta tìm các trạng thái mà ở đó 
lượng L chỉ có một giá trị xác định, nghĩa là tìm những trạng thái mà: 

   02 =∆L  

3/ Bài toán trị riêng và các giá trị đo được của các đại lượng vật lý 
trong thực nghiệm 

Phương trình xác định các hàm số riêng của toán tử L̂  : 

    ( ) ( )xLxL LL ψψ =ˆ

Từ đó ta tìm được phổ của toán tử L̂  (liên tục hay gián đoạn) và các trạng thái 

riêng tương ứng 
( )xLψ

 . Ta thừa nhận rằng: các giá trị riêng của toán tử L̂  là các 
giá trị của đại lượng L quan sát được trong thực nghiệm. 

Vì các hàm số riêng lập thành một hệ hàm số trực giao nên một hàm số sóng 
bất kỳψ (x) có thể khai triển theo các hàm số riêng ψL(x)  của phổ: 

    
( ) ( ) ( )∑=

L L xLCx ψψ
 

trong đó: 
  C(L)=( ψL,ψ) 
Nếu phổ là liên tục thì dấu tổng phải được thay thế bằng dấu tích phân: ∫ dL. 
Xác xuất tìm thấy giá trị của đại lượng bằng L trong tập hợp được đặc trưng 

bởi hàm số sóng ψ(x) là bằng ⎢C(L) ⎢2 (trong trường hợp phổ biến liên tục  ⎢C(L) ⎢2 
là mật độ xác xuất).  

Lưu ý rằng C(L) là hàm số sóng cũng như tập hợp này nhưng lấy trong L-biểu 
diễn. Như vậy C(L) và ψ(x) cũng biểu diễn một tập hợp. 

4/ Phương trình cơ bản: 
Sự biến đổi theo thời gian của hàm số sóng miêu tả hạt được cho bằng phương 

trình Schrodinger 

    
ψψ Hti ˆ=

∂
∂

h
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trong đó toán tử Ĥ là Hamiltonien của hệ chỉ phụ thuộc vào bản chất của hệ 

và phụ thuộc vào ngoại trường tác dụng lên hệ. Toán tử Ĥ sẽ là toán tử năng lượng 
toàn phần của hệ nếu ngoại trường không phụ thuộc thời gian:  

Thông thường có thể viết:  

    Ĥ = T+U 
Từ phương trình Schrodinger và định nghĩa giá trị trung bình ta suy ra rằng: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
+

∂
∂=∂ ψψψψ LHt
L

dt
L ˆ,ˆ,

ˆ
,

 

Do đó toán tử dt
dL

 biểu diễn đạo hàm toán tử L̂  theo thời gian có dạng: 

[ ]LHt
L

dt
Ld ,
ˆ

+
∂
∂=

 

trong đó: ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −= HLLHiLH ˆˆˆˆˆ,ˆ

h   là móc Poisson lượng tử. 
Tích phân chuyển động được cho bởi hệ thức: 

 
0

ˆ
=dt

Ld
 

Khi không có ngoại lực các tích lhân chuyển động quan trọng là năng lượng, 
xung lượng toàn phần: 

    
∑∇−=∑=
K KK K iPP h

 
và momen xung lượng: 

    
[ ] ∑+∑ ×=

K KK KK SPrM
 

trong đó SK là momen Spin của hạt thứ K. 

5/ Nguyên lý không phân biệt các hạt đồng nhất: 
Theo nguyên lý này thì sự trao đổi của một cặp hạt giống nhau không dẫn đến 

một trạng thái mới nào về mặt vật lý. Về phương diện toán học điều này được cho 
bằng một điều kiện cho hàm số sóng:  

PKj ψ=λψ   
trong đó λ = ±1 là các trị riêng của toán tử hoán vị PKj . 
Từ đó hàm sóng được chia thành hai loại: 
 -loại mô tả các trạng thái đối xứng ψs . 

 - loại mô tả các trạng thái phản đối xứng aψ
    

Từ phương trình Schrodinger suy ra rằng tính đối xứng không thay đổi theo 
thời gian. Do đó hạt thuộc về loại đối xứng hay phản đối xứng được quy định từ bản 
chất của các hạt. Các hạt được mô tả bằng các hàm sóng đối xứng được gọi là các 
Boton. 
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Các hạt được mô tả bằng các hàm sóng phản đối xứng được gọi là các 
Fermion-Chúng tuân theo nguyên lý Pauli-như là hệ qủa trực tiếp của nguyên lý 
bất định Heisenberg. 

II/ Những chân trời mới – hay là sự phát triển tiếp tục của Cơ học 
lượng tử: 

Mặc dù quá phức tạp và rất chặt chẽ song phần cơ học lượng tử ở trong giáo 
trình này nói chính xác mới chỉ là cơ học lượng tử không tương đối tính-một phần 
mở đầu-phần đơn giản nhất trong mạch phát triển của vật lý lý thuyết hiện đại. 
Quay trở lại trang đầu của giáo trình ta thấy đây chỉ là phần tương ứng với  

   v << e . 
       h ≈ hữu hạn. 
Do đó hiển nhiên là không đâỳ đủ nếu như không xét sự mở rộng của nó sang 

các phần khác. Chính vì vậy ngay trong nửa đầu của thế kỷ thứ 20, các nhà vật lý 
đã liên tiếp mở rộng cơ học lượng tử và đạt được những kết quả to lớn. 

Sự mở rộng đầu tiên dựa trên nhận xét là: phương trình Schrodinger 
     

( ) ( ) ( )trtrUmt
tri ,,, rh

r
h ψψ

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+∆−=

∂
∂

2
2

 
 
rõ ràng là không bất biến đối với phép biến đổi lorentz vì nó là phương trình 

bậc nhất theo thời gian và bậc hai theo các tọa độ không gian, nghĩa là các tọa độ 
không gian và không gian là không đối xứng trong phương trình này. 

Mở rộng phương trình Schrodinger theo yêu cầu đó đưa tới phương trình mới 
tổng quát hơn- phương trình Klein-Gordon cho hạt có Spin bằng không: 

    (  - H 2) ϕ(x)=0 

trong đó:  là toán tử Dalembert, 

2
2 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
h

mcH
 phương trình này là phương 

trình bậc hai theo các tọa độ thời gian và không gian. Nó bất biến với phép biến đổi 
Lorentz. 

Phương trình Klein-Gordon đưa tới những thành công mới song lại đưa tới một 
khó khăn lớn đó là sự xuất hiện mật độ xác xuất âm một điều quá “kỳ quặc” không 
thể chấp nhận. Để vượt qua tình trạng này Pauli và Weisskopf đã xem ϕ(x) và một 
số đại lượng khác nữa như là các toán tử và do đó phương trình Klein-Gordon là có 
thể chấp nhận được. 

Sự phát triển tiếp theo là sự mở rộng phương trình tương đối tính cho các hạt 
có Spin bán nguyên. Vinh quang này thuộc về nhà vật lý học người Anh là 
PaulDirac với phương trình: 
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Đây là phương trình bậc nhất theo đạo hàm các tọa độ không gian và thời gian 

và bất biến với phép biến đổi Lorentz. 
Phương trình Dirac với thành công xuất sắc là khẳng định sự tồn tại của hạt 

Positron mà nhiều năm sau thực nghiệm mới phát hiện được. 
Tuy nhiên cơ học lượng tử tương đối tính với hai phương trình cơ bản là 

phương trình Klein-Gordon và phương trình Dirac chưa phải là tận cùng. Bởi lẽ 
cùng với phương trình Schrodinger các phương trình này mới chỉ mô tả hệ hạt với 
số hạt bảo toàn, hay nói cách khác các phương trình này mới chỉ mô tả hệ hạt với số 
hữu hạn bậc tự do (3N hay 4N nếu kể cả Spin). Như vậy chúng không thể mô tảđầy 
đủ thế giới các hạt cơ bản với một đặc tính quan trọng là sự sinh và hủy hạt-nghĩa 
là số hạt không bảo toàn – khi năng lượng của các hạt đủ lớn. 

Vì thế cơ học lượng tử tương đối tính lại được phát triển ở mức cao hơn và trở 
thành “lý thuyết trường lượng tử”. Về mặt toán học người ta thường gọi sự tiến bộ 
này bằng thuật ngữ lượng tử hóa lần hai. Nghĩa là khi đó không chỉ các đại lượng 
động lực mà cả các hàm sóng cũng là các toán tử tuân theo những hệ thức giao 
hoán nhất định. Lý thuyết trường lượng tử là lý thuyết vật lý xem các hạt vi mô như 
là các lượng tử của một trường nào đó tương ứng. Ví dụ photon là lượng tử của 
trường điện từ, electron là lượng tử của trường electron - Positron. 

Mặc dù đạt được những kết quả tuyệt vời lý thuyết trường lượng tử cũng làm 
nảy sinh những khó khăn mới rất không nhỏ. Đặc biệt đó là sự”phân kỳ” trong các 
lý thuyết này. Nói cho rõ hơn : khi tính toán lý thuyết trường lượng tử cho thấy khối 
lượng, năng lượng của vi hạt lại không phải là những lượng hữu hạn mà lại bằng vô 
cùng-một kết luận không thể hình dung nổi … 

Tiếc rằng trong khuôn khổ của giáo trình này ta không thể nghiên cứu nhiều 
hơn về lý thuyết trường lượng tử. Vài dòng thay lời kết luận này chỉ hy vọng giúp 
bạn đọc hiểu rằng cơ học lượng tử hay chính xác hơn cơ học lượng tử không tương 
đối tính mới chỉ là một bước đầu tiên đơn giản nhất đi vào thế giới vi mô. 

Vật lý là như thế , khoa học là như thế và cuộc sống như một nhà thơ đã viết : 
Trong đôi mắt tuổi thơ của tôi 
Chân trời là nơi có dãy núi mờ tím . 
Dãy núi ấy bây giờ tôi đến 
Trước mắt tôi lại một chân trời. 
(Phạm Quốc Ca ) 
cũng là như thế .Chân trời nối tiếp chân trời ,ước mơ nối tiếp ước mơ . Tòa 

nhà vật lý học dù đã vô cùng đồ sộ và phức tạp nhưng không phải đã hoàn chỉnh 
mà vẫn còn rất nhiều chổ dành cho các bạn . Hãy biết ước mơ , ước mơ và dành hết 
tâm trí , sức lực của mình cho ước mơ ấy ngay từ khi còn đầu xanh tuổi trẻ . 

Một lần nữa tôi chúc các bạn gặt hái nhiều thành công trong học tập và luôn 
ước mơ , vươn tới nhưng chân trời xa xôi trong khoa học .  
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